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1.Vị trí của TĐ trong hệ mặt trời .
· Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 trong số các hành tinh theo thứ tự xa dần mặt trời .
· 5 hành tinh ( Thủy , Kim , Hỏa , Mộc , Thổ ) được quan sát bằng mắt thường thời cổ đại. 
· Năm 1181 bắt đầu có kính thiên văn phát hiện sao Thiên Vương .
· Năm 1846 phát hiện sao Hải Vương .
· Năm 1950 phát hiện sao Diêm Vương .
     2. Ý nghĩa của vị trí thứ 3 : Vị trí thứ 3 của TĐ là 1 trong những điều kiện rất quan trọng để góp phần nên TĐ là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ Mặt Trời.
1. Hình dạng , kích thước của TĐ và hệ thống kinh , vĩ tuyến .
    TĐ có hình cầu, kích thước của TĐ rất lớn. Diện tích tổng cộng của TĐ là:510triệu km2.
3. Hệ thống kinh vĩ tuyến :
· Các đường kinh tuyến nối liền 2 điểm cực Bắc và cực Nam , có độ dài bằng nhau.
· Các đường vĩ tuyến vuông góc với các đường kinh tuyến có độ dài nhỏ dần từ xích đạo về cực ( Các đường vĩ tuyến song song với nhau ).
     - Từ vĩ tuyến gốc(xích đạo)lên cực B là nửa cầu B, có 90 vĩ tuyến B(1độ vẽ 1vĩ tuyến )
· Từ vĩ tuyến gốc ( xích đạo ) xuống cực Nam là nửa cầu Nam , có 90 vĩ tuyến Nam 
· Kinh tuyến Đông bên phải kinh tuyến gốc , thuộc nửa cầu Đông.
· Kinh tuyến Tây bên trái kinh tuyến gốc , thuộc nửa cầu Tây .
4. Công dụng: Các đường kinh tuyến , vĩ tuyến dùng để xác định vị trí của mọi địa điểm trên bề mặt TĐ .
     5 . Khí áp và gió trên TĐ .
a . Khí áp và các đai khí áp trên Trái Đất .
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* Khí áp : Là sức ép rất lớn của không khí lên bề mặt đất.
· Dụng cụ đo khí áp: khí áp kế.
·  Khí áp trung bình chuẩn là 760 mm thủy ngân.
Cứ lên cao 10m thì khí áp giảm 1mm.
* Các đai khí áp : Các đai khí áp cao và thấp phân bố xen kẻ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạo.
b.  Nguyên nhân hình thành các đai khí áp trên TĐ.
- Do sự phân bố bức xạ Mặt Trời theo vành đai dẫn đến sự phân bố nhiệt theo vành đai khác nhau ( khí áp phụ thuộc vào nhiệt độ).
- Vùng XĐ quanh năm nóng, không khí nở ra, bốc lên cao, sinh ra vành đai khí áp thấp XĐ (do nhiệt).
- Không khí nóng ở XĐ bốc lên cao tỏa sang 2 bên đến vĩ tuyến 30o B và N , không khí lạnh bị chìm xuống sinh ra 2 vành đai khí áp cao ở khoảng 30oB - N(do động lực).
- Ở 2 vùng c/B và N, tO thấp quanh năm, ko khí co lại, sinh ra 2 khu áp cao ở cực (do nhiệt)
- Luồng không khí ở cực về và luồng không khí từ đai áp cao sau khi gặp nhau ở khoảng 60o B - N thì bốc lên cao sinh ra 2 vành đai áp thấp.
c. Gió và các hoàn lưu khí quyển.
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· Gió : Sự chuyển động của không khí từ các khu khí áp cao về các khu khí áp thấp. 
· Trên bề mặt TĐ sự chuyển động của không khí từ các đai khí áp cao về các đai khí áp thấp tạo thành hệ thống gió thổi vòng tròn gọi là hoàn lưu khí quyển .
Do sự vận động tự quay của TĐ nửa cầu Bắc lệch về phía tay phải , nửa cầu Nam lệch về phía tay trái (nhìn xuôi theo chiều gió thổi).
- Gió tín phong và gió tây ôn đới là hai hoàn lưu khí quyển quan trọng nhất .
- Không khí có trọng lượng ->khí áp kế .
- Gió tín phong, gió tây ôn đới lại thổi tầm 300 B và 300 N vì do không khí nóng bốc lên cao nén chặt xuống mặt đất và toả sang 2 bên tạo ra các khu khí áp trong đó có gió tín phong và gió tây ôn đới.
6. Hơi nước trong không khí và mưa : 
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->Nhiệt độ càng tăng thì không khí cũng tăng .
Thành phần:   Không khí
   Nitơ:78%.       Oxi:21%.       Các loại khác : 1%        ( cacbonnic, bụi, hơi nước )
- Không khí có hơi nước : do sự bốc hơi. Ko khí chứa một lượng lớn hơi nước nhất định, ko khí càng nóng thì càng chứa nhiều hơi nước, ko khí bão hoà thì chứa một lượng hơi nước nhất định .
- Khi không khí bão hoà mà vẫn được cung cấp thêm nước hoặc bị hoá lạnh thì lượng hơi nước có trong không khí sẽ ngưng tụ và đông lại thành các hạt nước tạo ra mây, mưa, sương. 
- Lượng mưa trên Trái Đất phân bố khá đồng đều tõ xích đạo về cực .
- Các loại sương : 
+ Hơi sương lơ lửng trong kh«ng khí là sương mù.
+ Sương mong manh trên mặt hồ là sương bụi .
+ Hơi sương đọng lại trên mặt băng nhỏ là sương muối.
* Cách tính lượng mưa :
· Lượng mưa trong ngày = tổng cộng của các đợt mưa trong ngày.
· Lượng mưa trong tháng = tổng lượng mưa các ngày trong tháng.· Lượng mưa trong năm = tổng lượng mưa các tháng trong năm.
· Lượng mưa TB năm = tổng lượng mưa nhiều năm cộng lại chia cho số năm.





7. Các đới khí hậu trên Trái Đất 
* Các chí tuyến và  vòng cực .
- Chí tuyến B là đường vĩ tuyến 23o27’B.        
- Chí tuyến N là đường vĩ tuyến 23o27’ N 
- Vßng cực B là đường vĩ tuyến 66o33’B.      
- Vòng cực N là đường vĩ tuyến 66o33’N.
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8. Bản đồ : 
* Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất
* Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy bằng các phương pháp chiếu đồ.
- Các vùng đất biểu hiện trên bản đồ đều có sự biến dạng so với thực tế . Càng về 2 cực sự sai lệch càng lớn .
* Một số công việc phải làm khi vẽ bản đồ :
- Thu thập thông tin về đối tượng địa lý.
- Tính tỷ lệ , lựa chọn các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ.
* Tầm quan trọng của bản đồ trong việc dạy và học địa lý.
Bản đồ cung cấp cho ta khái niệm chính xác về vị trí , về sự phân bố các đại lượng , hiện tượng địa lý tự nhiên, kinh tế, XH ở các vùng đất khác nhau trên bản đồ.
9. Tỉ lệ bản đồ :
* Tỉ lệ bản đồ : là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách tương ứng trên thực tế .
* Ý nghĩa :Tỉ lệ bản đồ cho biết bản đồ được thu nhỏ bao nhiêu so với thực địa.
* Có hai dạng thể hiện tỉ lệ bản đồ là tỉ lệ số và tỉ lệ thước: 
- Tỉ lệ số là một phân số có tử số  luôn bằng 1.
VD: 1:100000 có nghĩa là cứ 1cm trên bản đồ bằng 100 000 (1Km) trên thực tế.
- Tỉ lệ thước:  được thể hiện như một thước đo được tính sẵn, mỗi đoạn trên thước được ghi độ dài tương ứng trên thực tế .
Dạng 1: Tính tỉ lệ bản đồ.
- Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách các địa điểm ngoài thực tế.
-  Dựa vào khoảng cách các địa điểm ngoài thực tế để tính tỉ lệ bản đồ.
Dạng 2: Cách xác định phương hướng trên bản đồ(16 phương hướng).
- Dựa vào đường kinh tuyến và vĩ tuyến
- Dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc.
- Lưu ý: Đối với việc xác định phương hướng trên bản đồ: Ta dựa vào điểm mà đề bài cho rồi vẽ một đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó, rồi ta dựa vào đó mà xác định phương hướng.
Dạng 3: Các loại bài toán về tính giờ.
- Vẽ trục giờ ra và cho học sinh biết sự khác nhau về ngày giữa phía Đông và phía Tây.
+ Nếu đi từ Đông sang Tây thì trừ đi 1 ngày.
+ Nếu đi từ Tây Sang Đông thì cộng thêm 1 ngày.
- Hướng dẫn cho học sinh thêm về cách tính từ kinh độ ra múi giờ khi đề bài không cho múi giờ.
Cộng thêm 1 ngày					Trừ đi một ngày
				 
		
	
      13 14 15 16 17 18 19 20  21  22 23 0   1   2   3   4   5    6   7   8   9   10  11 12
	Ít hơn phía Đông 1 ngày		   	Sớm hơn phía Tây 1 ngày

- Lập công thức tổng quát cho dạng bài tập tính giờ.
	Ví Dụ:	A			               B
	         Tính				Cho
	         Cho				Tính
	+ Tìm A = B – số múi giờ chênh lệnh giữa A và B.
	+ Tìm B = A + số múi giờ chênh lệch giữa A và B.
Lưu ý: Chỉ cần cho học sinh biết được sự chênh lệnh về số múi giờ trên trục múi giờ, rồi ta cộng vào hoặc trừ ra theo trục múi giờ.
Ví dụ 1: Một bức điện đánh từ An Giang đến Paris vào lúc 14h,1/1/2010.Hai giờ sau Paris nhận được điện. Hỏi lúc đó ở Paris là mấy giờ,ngày tháng năm nào?(giờ Paris, biết Parí có múi giờ số1).
Ví dụ 2: Một bà mẹ ở Việt Nam gọi điện chúc tết cho con gái đêm giao thừa ở New york vào ngày 1/1/2008. Hỏi khi đó ở Việt Nam là mấy giờ,ngày tháng năm nào? (biết New york có múi giờ số 19)
Dạng 4: Bài toán về hệ quả Trái Đất quay quanh Mặt Trời và quay quanh trục.
Sự lệch hướng của các vật thể:
- Ở bán cầu Bắc vật lệch về bên phải so với hướng chuyển động
- Ở bán cầu Nam vật lệch về bên trái so với hướng chuyển động
10. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ ,vĩ độ và toạ độ địa lí
a. Phương hướng trên bản đồ. 
* Xác định dựa vào kinh tuyến và vĩ tuyến. 
- Đầu trên của kinh tuyến là hướng Bắc, đầu dưới là hướng Nam.
- Bên phải kinh tuyến là hướng Đông, bên trái là hướng Tây.
Chú ý : Một số bản đồ, lược đồ không thể hiện các đường kinh tuyến ,vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc rồi tìm các hướng còn lại .
*. Xác định dựa vào mũi tên chỉ hướng.
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Hãy xác định các hướng còn lại trong hình vẽ bên :



b. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lÝ. Kinh độ, vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ kinh tuyến, vĩ tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc.
* Toạ độ địa lý gồm: K/độ và vĩ độ của điểm đó.(Viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới).
11. Kí hiệu bản đồ . Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ .
a. Các loại lí hiệu bản đồ
- Kí hiệu bản đồ thể hiện các đối tượng địa lí.  
- Các kí hiệu rất đa dạng và có tính quy ước.
   Bảng chú giải giải thích nội dung và ý nghĩa của kí hiệu .
- Có 3 loại kí hiệu:   Kí hiệu điểm ; Kí hiệu đường ; Kí hiệu diện tích.
- Ba dạng kí hiệu :    Hình học ; chữ ; tượng hình .
b. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ. 
- Trên bản đồ tự nhiên : Địa hình được thể hiện bằng màu sắc .
Quy ước trong các bản đồ giáo khoa địa hình Việt Nam:
+ Từ 0 - 200m : màu xanh lá cây .        
+ Từ  200 - 500m : màu vàng hay hồng nhạt .
+ Từ 500 – 1000m : màu đỏ .
- Trên bản đồ địa hình: Địa hình được thể hiện bằng các đường đông mức (Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng độ cao ).
+ Khoảng cách giữa hai đường đồng mức cạnh nhau càng gần địa hình càng dốc.
+ Khoảng cách giữa hai đường đồng mức cạnh nhau càng xa địa hình càng thoải.
12. Sự vận  động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả. 
a. Sự vận  động tự quay quanh trục của Trái Đất. 
Trái Đất quay quanh trục tưởng tượng nối liền hai cực trục Trái Đất và nghiêng 66o33' trên mặt phẳng quỹ đạo. 
- Hướng tự quay: Từ Tây sang Đông.            
- Thời gian tự quay 24h/vòng. (1 ngày đêm)
Vận tốc chuyển động của Trái đất ở trên bề mặt khác nhau ở mọi nơi .
Các địa điểm nằm trên đường xích đạo có tốc độ lớn nhất (gần 1600 km/h). Càng đi về phía hai cực, tốc độ đó càng giảm dần. Ở hai cực, tốc độ đó bằng 0, vì hai điểm đó chỉ quay tại chỗ mà không thay đổi vị trí .
- Người ta chia bề mặt Trái Đất thành 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực có một giờ riêng thống nhất gọi là giờ khu vực. 
- Khu vực kinh tuyến gốc đi qua chính giữa gọi là khu vực giờ gốc và đánh số O còn gọi là khu vực giờ gốc (GMT).
 (Giờ tính theo khu vực giờ gốc có đường kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn ) . Nước ta nằm ở khu vực giờ thứ 7 .
- Giờ phía Đông sớm hơn giờ phía Tây.
* Cách tính giờ khu gốc ra giờ hiện tại và ngược lại:
+ Trường hợp 1: Khi GMT + KVgiờ cần xác định ≥ 24
Giờ KV  cần xác định = (GMT+ KV giờ cần xác định) - 24
+ Trường hợp 2: Khi (GMT +  KVgiờ cần xác định ) ≤ 24
Giờ KVgiờ cần xác định = 24- (Giờ KV + KV giờ cần xác định)
- Kinh tuyến 180o là đường đổi ngày quốc tế .
b. Hệ quả sự vân động tự quay quanh trục của Trái Đất .
* Hiện tượng ngày và đêm . 
Trái Đất có dạng hình cầu, do đó Mặt Trời bao giờ cũng chỉ chiếu sáng được một nửa, đó là hiện tượng ngày đêm.
 ( Ngày  đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên bề mặt Trái Đất). 
Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm .
* Vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất  bị lệch hướng. 
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13. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời .
a.  Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời .
- TĐ c/động quanh MT theo hướng từ T sang Đ. Trên quỹ đạo có hình elip gần tròn.
- Thời gian TĐ chuyển động trọn một vòng trên q/đạo là 365ngày 6giờ(N¨m thiên văn ) 
- Năm lịch là 365 ngày. Cứ bốn năm có một năm nhuận.
b. Hiện tượng các mùa :
- Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục T§ bao giờ cũng có một độ nghiêng ko đổi và hướng về một phía.
- Hai nửa cầu luân phiên nhau ngã gần và chếch xa Mặt Trời sinh ra các mùa.
- Sự phân bố lượng nhiệt, ánh sáng và cách tính mùa ở hai nửa cầu hoàn toàn trái ngược nhau.
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- Cách tính mùa theo dương lịch và âm lịch có khác nhau về thời gian.
Ngoài hiện tượng các mùa, sự chuyển động của TĐ quanh MT còn sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau và hiện tượng số ngày có ngày , đêm dài suốt 24h ở các miền cực thay đổi theo mùa .
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     14.  Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
1. Hiện tượng ngày, đêm dài gắn trên các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất.  
- Do trục TĐ  nghiêng nên trục nghiêng của TĐ  và đường phân chia sáng tối ko trùng nhau các địa điểm trên bề nặt TĐ có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau.
+ Mọi địa điểm trên dường xích đạo  có ngày và đêm như nhau.
+ Từ xích đao về hai cực thời gian chênh lệch giữa ngày và dêm càng lớn.
2. Ở miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 h thay đổi  theo mùa. 
- Vào ngày 22-6 và 22-12 các địa điểm ở:   
+Vĩ tuyến 66033’B     
+ Vĩ tuyến 66033’N Có một ngày hoặc một đêm dài suốt 24 h.
- Từ vòng cực đến cực ở hai bán cầu số ngày hoặc đêm dài suốt 24 h tăng lên. 
- Ở hai cực có ngày đêm dài suốt  tháng.
Vào ngày 21-3 ánh sáng MT chiếu vuông góc với vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó được gọi là đường gì ?
  (Vào ngày 22-6 ánh sáng MT chiếu v/góc với vĩ tuyến 23027’B. Đây là giới hạn cuối cùng ánh sáng MT tạo được một góc vuông xuống nửa cầu B vĩ tuyến này được gọi là CTB)
? Vào ngày 22-12 (Đông chí ) ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với vi tuyến bao nhiêu ? Vĩ tuyến đó có tên gọi là gì  ?
 (giới hạn cuối cùng mà ánh sáng Mặt Trời tạo được một góc vuông xuông nửa cầu Nam là vĩ tuyên 23027’N đường đó được gọi là chí tuyến Nam ) .
* Vào các ngày 22-6 và ngày 22-12 ở các vĩ độ 66033’ Bắc và Nam có hiện tượng ngày đêm dài suốt 24 h
- Vĩ tuyến 66033’B là giới hạn cuối cùng mà ánh snág mặt trời chiếu được xuông mặt đất của nửa cầu Bắc vào ngày 22-12 và đường này gọi là vòng cực Bắc .
- Vĩ tuyến 6603’N là giới hạn cuối cùng mà ánh sáng MT có thể chiếu xuông được bề mặt Trái Đất vào ngày 22-6 và vĩ tuyến đó  gọi là vòng cực Nam .   
      [image: ]
   

Một số câu hỏi và bài tập
Câu 1: Nếu Trái Đất chuyển động theo kinh tuyến quanh mặt trời nhưng không tư quanh xung quanh trục thì hiện tượng gì xảy ra trên bề mặt Trái Đất?
*Trả lời :
- Nửa cầu Bắc sẽ là ngày .       - Nửa cầu Nam sẽ là đêm .             - Ngược lại .
+ TĐ vẫn có ngày và đêm 1năm chỉ có 1 ngày và 1đêm .
+ Ngày dài 6 tháng , đªm dai 6 tháng .
+ Sự chênh lệch về nhiệt độ gữa ngày và đêm dẫn tới sự chênh lệch về khí áp gữa ngày và đêm từ đó hình thành lên những luồng gió cưc mạnh ->bề mặt Trái đất không có sự sống .
Câu 2 :Thời tiết là gì ? Để nghiên cứu thời tiết cần quan sát những yếu tố nào ?
*Trả lời: - Thời tiết là hiện tượng xảy ra trong một địa phương .
- Quan sát thời tiết cần quan tâm đến : nhiệt độ , lượng mưa , khí áp gió , độ ẩm.
Câu 3 : Mưa axit là gì? Nguyên nhân xảy ra mưa axit ? Tác hại của mưa axit đối với sản xuất.
*Trả lời: - Mưa axit là mưa có độ pH=5,7 trong trường hợp khí quyển bị ô nhiễm có sự gia tăng các chất SOn nước mưa hoà tan thành axit khi đó pH của nước mưa giảm xuống 3 hoặc ít hơn nữa . Những trận mưa có độ pH thấp gọi là mưa axit .
- Nguyên nhân : là hoạt động của núi lửa , cháy rừng , các vũ khí hạt nhân bị khử , khói thải từ các nhà máy..
- Tác hại : làm nước ao hồ bị bẩn tôm cua cá chết  đất trồng bị thoái hoá , cầy trồng bị chết và ảnh hưởng đến con người ( Viêm phế quản , trẻ em bị ốm , hen ).
Câu 4: Đặt tên sơ đồ và điền vào chỗ trống?
*Trả lời :   Sơ đồ đường chuyển động biểu diễn hàng năm của mặt trời :
- Mặt trời lên đỉnh hai lần trong một năm lại là các điểm A và C nên ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào lúc 12 giờ trưa .
- Tại điểm B và D thì mặt trời chỉ lên đỉnh một lần vào ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12 tại điểm B và D .
Câu 5 :
Sơ đồ khí áp , nhiệt độ thay đổi theo độ cao :
A. 760mm: 24oC.  B. 560mm: 12oC.  C. 460mm:6oC  D. 560mm: 16oC.  E. 760mm: 36oC
 Sưên AC là sườn đón gió khí ẩm và nhiệt độ giảm dần cứ 100m giảm 0,6 độ C , đây là điều kiện để gây mưa.
  Sườn CE khi không vượt qua được sườn AC hơi nước giảm , nhiệt độ tăng theo tiêu chuẩn là không khí khô khi xuống sườn núi CE với gió khô và nóng .
*Trả lời : - Cách tính :
         + Lên cao 1000m giảm 6o C .
         + _______100m giảm 0,6o C.
         - Từ cao xuống thấp 1000m tăng 10oC.
         - Từ thấp lên cao giảm 6oC .

Câu 6:Trên bản đồ có tỉ lệ 1/30000000
 Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng : 6,5cm .
 Vậy thực tế là bao nhiêu km?
 Khoảng cách từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng : 360 km
 Vậy trên bản đồ là bao nhiêu cm .
* Trả lời : 
Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng ở thực tế là : 
6,5 x 30 000 000 = 195 000 000 cm = 195 km
Gọi y là khoảng cách từ Thanh Hoá –Đà Nẵng ở trên bản đồ :  
Đổi 360km = 360 000 000 cm .
Câu 7 : Vào lúc 19h ngày 15.2.2003 tại Hà Nội khai mạc SEAGAME 22.Hỏi lúc đó là mấy giờ , ngày bao nhiêu tại các địa điểm sau: Xeun:120oĐ                                                                                   
  Matxcơva : 30oĐ ; Pari : 2oĐ; Lot Angiơ let :120oT (Biết Hà Nội :105oĐ)
* Trả lời : 
      Hà Nội thuộc mui giờ thứ 7.
	 Xê un thuộc mi giờ ; 120:15= 8 
 Khoảng cách chênh lệch giữa Xê un và Hà Nội l 8 – 7 = 1 .
       Pari thuộc múi giờ 0 (=24h) Khoảng cách chênh lệch từ HN và Pari :7 – 0 =7.
       Matxcơva thuộc múi giờ :30 : 15 = 2
 K/c chênh lệch từ HN đến Matxcơva :7 – 2 = 5 .
	 Lot Angiơ let thuộc mi giờ : (360- 120) : 12 = 16 
       K/c chênh lệch từ HN đến  Lot Angiơ let:16 – 7 = 9 . 
 Vì giờ HN lúc đó là 19 giờ ngày 5.12.2003 
 Giờ của Xê un 19 + 1 =20h ngày 5.12.2003 . 
       Giờ của Pari 19 - 7 =12h ngày 5.12.2003 
       Giờ của Matxcơva  19 - 5 =14h ngày 5.12.2003                                                                              
       Giờ của Lot Angiơ let  19 + 8  =28h – 24h = 4h ngày 6.12.2003   	 
Câu 8 : Nhân dịp năm mới , bạn Hà ở Quảng Ninh ( múi giờ thứ 7) ,đúng 1h ngày1.1.2004 gửi thiệp chúc mừng  1 bạn ở Ha-ba-na( Cu Ba) thuộc múi giờ 19 , sau 2 tiếng thì bạn ở Ha-ba-na nhận được . Hỏi lúc đó là mấy giờ , ngày bao nhiêu ?
* Trả lời : 
Ở QN là 1h ngày 1.1.2004 thì giờ ở Ha-ba-na là : 1+ (19 - 7) = 13h ngày 1.1.2004.
             Số giờ ở Ha-ba-na : 13+ 2 = 15h ngày 1.1.2004 .
Câu 9 : 
Ở QN là 1h ngày 1.1.2004 thì giờ ở Ha-ba-na là : 1+ (19 - 7) = 13h ngày 1.1.2004.
             Số giờ ở Ha-ba-na : 13+ 2 = 15h ngày 1.1.2004 .
Câu 10: Bản đồ là gì ? Bản đồ có vai trò như thế nào trong cuộc sống?
* Trả lời : 
- Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ tương đối chính xác chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên một mặt phẳng.
- Trong việc giảng dạy và học tập địa lí,bản đồ có vai trò rất quan trọng.Nờ có bản đồ,chúng ta có khái niệm chính xác về vị trí,về sự phân bố các đối tượng,các hiện tượng địa lí tự nhiên cũng như kinh tế xã hội ở các vùng khác nhau trên Trái Đất mà chúng ta chưa đặt chân tới.
Câu 11: Tại sao các nhà hàng hải hay dùng bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến là đường thẳng?
* Trả lời : 
- Bản đồ có kinh tuyến và vĩ tuyến là đường thẳng là bản đồ sử dụng phép chiếu đồ hình trụ đứng. Theo phép chiếu đồ này thì vùng xích đạo có độ chính xác nhất, không có sai số độ dài;càng xa xích đạo càng kém chính xác;tỉ lệ theo lưới chiếu kinh tuyến vĩ tuyến thay đổi giống nhau, iên tục tăng dần từ xích đạo đến cực. Hơn nữa ở góc chiếu này góc trên bản đồ có độ lớn tương ứng bằng góc trên địa cầu.Vì vậy các nhà hàng hải hay sử dụng bản đồ có lưới kinh tuyên vĩ tuyến là những đường thẳng.
Câu 12 : Tỉ lệ bản đồ là gì? Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện dưới mấy dạng?  cho biết ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ?
* Trả lời : 
a) Tỉ lệ bản đồ chỉ rõ mức độ thu nhỏ của kích thước được vẽ trên bản đồ so với thực tế trên mặt đất
 b) Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở hai dạng:tỉ lệ số và tỉ lệ thước.
+ Tỉ lệ số là một số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng nhỏ và ngược lại.
+ Tỉ lệ thước là tỉ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo đã tính sẳn,mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa.
a) Ý nghĩa: Dựa vào tỉ lệ bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước của chúng trên thực địa.
Câu 13: Kinh độ là gì ? Vĩ độ là gì ? Cho biết cách xác định tọa độ địa lí của một điểm?
* Trả lời : 
- Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến góc.
- Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến góc.  
- Kinh độ và vĩ độ của một điểm gọi chung là tọa độ địa lí của điểm đó.
- Để xác định tọa độ địa lí của một điểm,từ điểm đó chiếu lên xác định kịnh độ và chiếu ngang để xác định vĩ độ.
Câu 14: Tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở mọi nơi trên Trái Đất ? Giả sử Trái Đất là hình cầu nhưng lại không quay  quanh trục và quanh Mặt Trời thì có ngày đêm không? Tại sao ?
* Trả lời : 
a) Do Trái Đất tự quay quanh trục chính của nó.vận động này đã làm cho mọi nơi Trên Đất đều có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau
b) Vẫn có ngày và đêm.Vì Trái Đất hình cầu nên ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu sáng toàn bộ bề mặt mà chỉ chiếu sang được một nữa.
Câu 15: Nha Trang và Đà Lạt là hai thành phố nằm trên cùng một vĩ tuyến (không tính phút, giây vĩ độ). Mặt trời mọc ở Nha Trang vào thời điểm 5h27’ và lặn 18h05’. Vậy ở Đà Lạt mặt trời mọc và lặn ở thời điểm nào? Biết rằng Nha Trang nằm ở kinh tuyến 109015’Đ, Đà Lạt nằm ở kinh độ 108026’Đ.
Trả lời:
Tính mặt trời mọc và lặn ở Đà Lạt gồm các bước sau:
- Tính số kinh tuyến (KT) Trái Đất tự quay quanh Mặt Trời trong 1 giờ:
3600KT : 24h = 150KT/h                                                                      
- Tính khoảng thời gian 10KT quay quanh Mặt Trời:
1h = 60’: 150KT = 4’KT                                                                       
- Tính khoảng thời gian 1’KT quay quanh Mặt Trời:
4’ = 240” : 60’KT = 4”/1’KT                                                               
- Tính khoảng cách Nha Trang đến Đà Lạt:
109015’Đ = 108075’Đ - 108026’Đ = 49’KT                                          
- Thời điểm Mặt Trời mọc ở Đà Lạt là:
5h27’ + (49’KT X 4”) = 5h27’ + 3’16” = 5h30’16”                            
- Mặt Trời lặn ở Đà Lạt là:
18h05’ + 3’16” = 18h08’16”                                                                
Lưu ý: Thời gian 1’KT; 10KT quay quanh mặt trời thí sinh có thể làm khác kết quả 1/15phút, 1/15h vẫn cho điểm như trên.
Câu 16: Dựa vào nội dung của sơ đồ địa hình dưới đây (thời tiết ổn định), em hãy:
a) Xác định độ cao tuyệt đối của điểm B(đơn vị tính: m), biết rằng nhiệt độ tại đó là 200C.
b) Vào thời điểm đó khí áp tại C đo được là 750mm (Hg), vậy lớp không khí trên bề mặt ở C là bao nhiêu độ?
c) Độ cao từ C đến B được gọi là độ cao gì? Cao bao nhiêu mét (m)?









Điểm B
Nhiệt độ:200C


                              
                           Điểm A
Nhiệt độ: 260C
Khí áp: 760mm



                           Điểm C
Khí áp: 750mm

	



	Biển

Chú thích:   Sơ đồ địa hình và hoạt động của gió
         Hướng chuyển động của gió ẩm
	        Hướng chuyển động của gió khô

Trả lời:
a) Cách xác định độ cao tuyệt đối của vị trí B
- Trước hết xác định đọ cao tuyệt đối của vị trí A 
- Xác định đọ cao tương đối giữa A và B 
- Độ cao tuyệt đối vị trí B là tổng độ cao tuyệt đối vị trí A + Độ cao tương đối vị trí A B
+ Cách xác định độ cao tuyệt đối của vị trí A:
Vì khí áp lên cao 10m thì giãm 1mm, vậy độ cao tuyệt đối ở A là: 
{(760mm (Hg) - 740mm (Hg)} X 10m = 200m                                
+ Xác định độ cao tương đối vị trí A đến B:
Không khí ẩm lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,60C
Biên độ nhiệt giữa A và B là: 260C - 200C = 60C                                
Vậy độ cao vị trí B so với vị trí A là: 
                                  (60C : 0,60C) X 100m = 1000m                     
+ Độ cao tuyệt đối của vị trí B: 200m + 1000m = 1200m               
b) Xác định nhiệt độ lớp không khí ở trên mặt vị trí C:
- Phải xác định độ cao tuyệt đối của vị trí C:
{(760mm(Hg) - 750mm(Hg)} X 10m = 100m                                
-Xác định độ cao tương đối từ vị trí C đến vị trí B:
1200m - 100m = 1 100m                                                                  
- Không khí khô di chuyển xuống thấp cứ 100m nhiệt độ tăng 10C ,
vậy nhiệt độ tại vị trí C là: 200C = (1 100m : 100m) =  110C.
=>  Nhiệt độ tại vị trí C là: 200C  + 110C = 310C
c) Độ cao từ C đến B:
- Độ cao từ vị trí B so với vị trí C là độ cao tương đối.
- Độ cao đó là 1 100m                                                                       
Câu 17: Hãy cho biết mặt trời lên thiên đỉnh bao nhiêu lần trong một năm ở vĩ độ 100B? Hãy tính thời gian mặt trời lên thiên đỉnh ở các lần đó?
 (Cho phép tính sai số + 1 ngày).
Trả lời: 
- Tại vĩ độ 100B trong một năm có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh. Vì: 100B nằm trong khu vực nội chí tuyến.                                                               
- Tính thời gian mặt trời lên thiên đỉnh:
+Mặt trời chuyển động biểu kiến từ 21/3 đến 22/6 mất 93 ngày. Trong 93 ngày Trái Đất chuyển động được một góc là: 23027’
mà: 23027’ = 1407’KT


Vậy một ngày Trái Đất đi được là: 1407’: 93 ngày 0015’06”KT  15’KT

Mà theo đề bài ta có: 100KT = 600’KT => Trái Đất chuyển động được một góc 100 thì mất khoảng thời gian là: 600’KT : 15’KT  40 ngày.        
Vậy mặt trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất là:
21/3 + 40 ngày = 30/4
Mặt trời lên thiên đỉnh lần thứ hai là:
23/9 - 40 ngày = 14/8 .       
3. Củng cố:
- GV hệ thống những kiến thức cơ bản cho HS.
4. Câu hỏi và bài tập về nhà:
- Hãy cho biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa trên Trái Đất?
- Nếu Trái Đất vẫn chuyển động xung quanh mặt trời nhưng không chuyển động xung quanh trục thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra?
- Nếu như trong khi chuyển động quanh mặt trời, Trái Đất không tự quay và trục của nó không nghiêng mà vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo thì những hệ quả của nó có gì thay đổi?
- Đo độ dài từ Cửa Tùng (Vĩnh Linh) đến Lao Bảo (Hướng Hóa) trên thực địa là 110 Km. Nếu biểu diễn đường đi đó trên bản đồ sẽ dài bao nhiêu cm nếu bản đồ có tỉ lệ:
	a. Tỉ lệ: 1: 1 250 000			b. Tỉ lệ: 1: 2 000 000 	
- Đo khoảng cách bất kì hai bản đồ khác nhau đều có độ dài là: 2,1 cm. Vậy khoảng cách đó trên thực tế là bao nhiêu mét (m) nếu:
	a. Bản đồ thứ nhất có tỉ lệ: 1: 1 000 000
	b. Bản đồ thứ hai có tỉ lệ: 1: 1 250 000./..

_____________________________________________________




RÈN LUYỆN CÁC KĨ NĂNG ĐỊA LÝ
(6 tiÕt)

I. Kĩ năng bản đồ
1. Kĩ  năng xác định vị trí địa lí trên bản đồ
	Vị trí địa lí của một đối tượng là mối quan hệ không gian của nó đối với những đối tượng khác ở xung quanh có liên quan đến nó về toán học, tự nhiên, kinh tế, chính trị, quốc phòng.
	Ví dụ: Xác định vị trí địa lí của Việt Nam ( phần đất liền )
	* Toạ độ địa lí phần đất liền:
	- Điểm cực Bắc: Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang		23023’B – 105020Đ.
	- Điểm cực Nam: Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau		8034’B – 104040’Đ
	- Điểm cực Tây: Sín Thầu, Mường Nhé, Điện Biên		22022’B – 102010’Đ
	- Điểm cực Đông: Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà	23023’B – 105020’Đ
* Vị trí tiếp giáp: Bắc giáp Trung Quốc (1400km ), Tây giáp Lào ( 2067 ) và Cam-pu-chia (1080km ) Đông và Nam giáp biển ( 3260 km ).
* Tự nhiên: Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biển.
* Kinh tế:  Phát triển kinh tế toàn diện với nhiều ngành nghề, giao lưu với các nước Đông Nam Á và thế giới bằng nhiều phương tiện khác nhau.
2 Kĩ năng mô tả độ cao, độ sâu:
	Cách biểu hiện độ cao trên bản đồ: dùng đường đồng mức, chỉ số độ cao, màu sắc
	- Dựa vào thang màu hoặc dựa vào đường đồng mức để xác định độ cao.
	- Xác định độ dốc và hướng dốc:
+ Hướng dốc:Căn cứ vào dòng chảy của sông( Bắt nguồn ở nơi cao, đổ về nơi thấp) Những nơi sông uống khúc nhiều và có nhiều đầm lầy độ dốc nhỏ….
+ Dốc nhiều: những đường đồng mức nằm sát nhau, thang màu chuyển tiếp nhanh …
	Ví dụ: Xác định độ cao và hướng dốc của ba miền địa lí tự nhiên.
	Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	- Cao nhất ở Tây Bắc 2419m và ở phía Bắc 2274m
	- Thấp nhất ở Đông Nam
	- Dốc lớn ở Tây Bắc và dốc nhỏ ở đồng bằng
	Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
	- Cao nhất ở Tây Bắc 3143m
	- Thấp nhất ở đồng bằng, hướng dốc là Tây Bắc – Đông Nam.
	- Dốc lớn ở Tây Bắc
	Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
Tây Nguyên dốc ở phía Đông, phía Tây ít dốc. Cao ở phía Bắc và phía Nam, thấp ở giữa. Đồng bằng Nam Bộ bằng phẳng, độ dốc nhỏ.
3 Kĩ năng mô tả địa hình:
	* Dàn ý mô tả:
	- Có những dạng địa hình nào? Phân bố ra sao?
	- Dạng địa hình nào chiếm ưu thế? Chỗ cao nhất, thấp nhất là bao nhiêu?
	- Mô tả từng dạng địa hình
+ Núi: Cao (trên 2000m ), trung bình ( 1000 – 2000m ), thấp dưới 1000m nằm ở bộ phận nào của lãnh thổ, tiếp cận với dạng địa hình nào? Với vịnh, biển, đại dương nào? Độ cao trung bình, đỉnh cao nhất là bao nhiêu mét? Dốc về phía nào? Thoải về phía nào?
  Bị cắt xẻ nhiều hay ít bởi các thung lũng sông, gây trở ngại lớn hay nhỏ cho sự phát triển giao thông vận tải, ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu?
+ Bình nguyên ( 0 – 200m ), cao nguyên ( Trên 500m) nằm ở phía nào của lãnh thổ, hình dáng, kích thước, tiếp cận với dạng địa hình nào? Bị sông ngòi chia cắt nhiều hay ít? Có những hệ thống sông lớn nào chảy qua?
	Ví dụ: Mô tả địa hình của ba miền địa lí tự nhiên?
	Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	- Gồm khu vực đồi núi thấp ở tả ngạn sông Hồng, đi từ dãy núi con Voi đến vùng đồi ven biển Quảng Ninh, phía Nam là đồng bằng sông Hồng.
	- Núi chiếm phần lớn diện tích, cao nhất ở Tây Bắc ( Tây Côn Lĩnh 2402m), thấp nhất ở Đông Nam ( Ven biển dưới 1000m )
	- Núi chủ yếu là đồi núi thấp ở phía Bắc và Đông Bắc của miền, Phía Nam là đồng bằng Bắc Bộ, phía Đông là vịnh Bắc Bộ. Các dãy núi hình cánh cung, từ Đông sang Tây là: Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm. Độ cao trung bình dưới 100m, đỉnh cao nhất là Tây Côn Lĩnh 2419m. Dốc về phía Bắc và phía Tây Bắc, thoải về phía Nam và Đông Nam.
	- Sông ngòi dày đặc chia cắt vùng núi thành nhiều ngọn và thung lũng. Các dãy núi hình cánh cung này tạo điều kiện thuận lợi cho gió mùa Đông Bắc xâm nhập sâu vào lãnh thổ làm tăng tính lạnh về mùa đông, các thung lũng rộng tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông vận tải.
	- Đồng bằng ở phía Đông Nam có hình tam giác, rộng 15.000km2 phía Đông là vịnh Bắc Bộ. Có hai hệ thống sông lớn: Sông Hồng và sông Thái Bình chia đồng bằng thành nhiều ô nhỏ.
	Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
	- Nằm giữa sông Hồng và sông Cả, là vùng núi cao và đồ sộ nhất nước ta vơi những dải núi cao, cao nguyên, khe sâu, địa hình hiểm trở, phía Đông của Bắc Trung Bộ là đồng bằng ven biển hẹp.
	- Núi chiếm phần lớn diện tích, cao nhất ở Tây Bắc, dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh cao nhất là Phan-xi-păng cao 3143m, thấp nhất là đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.
	Núi chiếm phần lớn diện tích, đây là vùng đồi núi cao nhất nước ta ở phía Bắc như dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh cao nhất là Phan-xi-păng cao 3143m được xem như là nóc nhà của Việt Nam. Phía Tây và Tây Nam là các núi cao kế tiếp nhau: Pu-huổi-Long, Pu-Hoạt. Ở giữa là các cao nguyên Sơn La, Mộc Châu. Núi có hướng Tây Bắc – Đông Nam, dốc về phía Tây, thoải về phía Đông Nam.
	Vùng núi ở phía Tây Bắc Trung Bộ chủ yếu là đồi núi thấp, hướng Tây Bắc-Đông Nam có hai sườn không cân đối: Dốc về phía Đông và thoải về phía Tây.
	Sông ngòi dày đặc chia cắt vùng núi thành nhiều thung lũng sâu, sông ngòi có độ dốc lớn, nhiều thác ghềnh. Ở vùng Tây Bắc khó khăn cho sự phát triển giao thông vận tải. Hướng núi Tây Bắc-Đông Nam mùa hạ đón gió mùa Tây Nam gây mưa lớn ở một số địa phương Tây Bắc còn ở Bắc Trung Bộ thời tiết khô và nóng. Mùa đông đón gió mùa Đông Bắc gây mưa lớn ở Bắc Trung Bộ, ở Tây Bắc ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.
	- Đồng bằng nhỏ hẹp ở ven biển bị các nhánh núi đâm ngang ra biển chia cắt đồng bằng thành nhiều ô nhỏ, có hai hệ thống sông lớn là sông Mã và sông Cả.
4. Kĩ năng mô tả khí hậu
	- Nhiệt độ: các chỉ số màu đỏ, những nơi có cùng nhiệt độ được nối với nhau bằng những đường cong gọi là những đường đẳng nhiệt.
	- Lượng mưa: Dùng màu sắc khác nhau để khoanh vùng.
	- Gió được biểu hiện bằng mũi tên
	* Dàn ý mô tả:
	- Nằm giữa những vĩ độ nào?
	- Thuộc vành đai khia hậu gì?
	- Mùa hạ có đường đẳng nhiệt nào chạy qua? Đường đẳng nhiệt cao nhất chạy qua những đâu? Vì sao?
	- Sự phân bố đường đẳng nhiệt  đặc điểm khí hậu?
	- Gió thịnh hành trong năm là loại gió nào? Ảnh hưởng gì đến khía hậu?
	- Lượng mưa trên đại bộ phận lãnh thổ là bao nhiêu? Những vùng nào mưa nhiều? Vùng nào mưa ít? Vì sao?
	Ví dụ 1: Dựa vào bản đồ mô tả khí hậu nước ta?
- Nằm giữa 8034’B – 23023’B, nằm hoàn toàn trong vòng đai nhiệt đới nửa cầu Bắc.
- Mùa hạ có các đường đẳng nhiệt: 180C, 280C, 240C, 280C chạy qua. Nhiệt độ cao nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải miền Trung vì nơi đây chịu ảnh hưởng của gió khô nóng Tây Nam.
- Mùa đông có các đường đẳng nhiệt: 140C, 180C, 240C chạy qua, nhiệt độ thấp nhất là vùng núi và trung du Đông Bắc, Tây Bắc. Đây là những vùng nằm ở vĩ độ cao nhất nước ta, núi cao chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc lạnh và khô.
- Các đường đẳng nhiệt trung bình năm có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C. ( Từ một số vùng núi cao có nhiệt độ thấp hơn)
- Gió: Gió mùa Đông Bắc ( Mùa Đông ) lạnh và khô làm cho miền Bắc có mùa đông lạnh. Ở miền khí hậu phía Bắc và phía Nam là mùa khô. Riêng duyên hải Miền Trung có mưa do gió mùa đông Bắc qua biển nhận được hơi nước, gặp dãy Trường Sơn chắn gió.
- Mùa hạ có gió mùa Tây Nam thổi vào miền Nam, miên Trung, miền Bắc gió mùa Tây Nam và Đông Nam. Thời tiết phổ biến là trời nhiều mây, mưa rào, mưa dông. Riêng duyên hải miền Trung thời tiết khô nóng do ảnh hưởng gió khô nóng Tây Nam.
- Lượng mưa trên đại bộ phận lãnh thổ nước ta là từ 1500mm – 2000mm/năm, lượng mưa lớn ( Trừ những nơi kín gió: Mườn Xén ( Nghệ An); Ninh Thuận ( Địa hình khuất gió và song song với hướng gió). Những nơi có lượng mưa lớn ( Hòn Ba – huyện Trà Mi – Quảng Nam), Kon-Tum …4000-5000mm/năm
- Chế độ mưa theo mùa: Mưa tập trung vào mùa hạ ( Tháng 5 – tháng 10) do gió mùa Đông Nam và Tây Nam, riêng Bức Trung Bộ mưa tập trung vào mùa Thu-Đông do gió mùa Đông Bắc đem hơi ẩm đến, bã cũng góp phần làm cho mưa nhiều về mùa đông.
Kết luận: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh trên nửa phần phía Bắc của đất nước, lượng mưa hàng năm tương đối lớn trên khắp lãnh thổ.
Ví dụ 2: Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ trung bình tháng và năm (0C) tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh
	Tháng
Địa điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Hà Nội
	16.4
	17.0
	20.2
	23.7
	27.3
	28.8
	28.9
	28.2
	27.2
	24.6
	21.4
	18.2
	23.5

	TPHCM
	25.8
	26.7
	27.9
	28.9
	28.3
	27.5
	27.1
	27.1
	26.8
	26.7
	26.4
	25.7
	27.1


Hãy phân tích sự khác biệt trong chế độ nhiệt của hai địa điểm trên và giải thích vì sao có sự khác biệt đó?
Hướng dẫn trả lời
* Phân tích sự khác biệt trong chế độ nhiệt
- Hà Nội có nền nhiệt độ thấp hơn ở Thành Phố Hồ Chí Minh ( nhiệt độ trung bình năm 230C so với 27.10C )
- Hà Nội có ba tháng ( 12, 1, 2 ) nhiệt độ xuống dưới 200C, thậm chí có hai tháng nhiệt độ xuống dưới 180C.
- Hà Nội có 4 tháng ( 6, 7, 8, 9 ) nhiệt độ cao hơn TP Hồ Chí Minh.
- TP Hồ Chí Minh quanh năm nóng, không có tháng nào nhiệt độ dưới 25.70C.
- Biên độ nhiệt ở Hà Nội cao, tới 12.50C
- Biên độ nhiệt ở Thành Phố Hồ Chí Minh thấp,chỉ 3.10C
* Giải thích nguyên nhân của sự khác biệt đó:
- Hà Nội chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc thổi từ vùng áp cao lục địa phương Bắc tràn xuống, nên có nhiệt độ thấp trong các tháng mùa đông. Trong thời gian này TP Hồ Chí Minh không chịu tác động của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ cao.
- Từ tháng 5 đến tháng 10 , toàn lãnh thổ nước ta có gió hướng Tây Nam thịnh hành và Tín phong nửa cầu Bắc hoạt động xen kẽ. Vì thế trong thời gian này nền nhiệt độ cao đều trên toàn quốc.
- Hà Nội ở gần chí tuyến Bắc cùng với nhiệt độ hạ thấp vào mùa Đông nên biên độ nhiệt cao hơn. TP Hồ Chí Minh nằm gần xích đạo, cùng với hai mùa đều có nhiệt độ tương đối cao. Vì thế biên độ nhiệt trong năm thấp.
- Hà Nội nằm gần chí tuyến Bắc, thời gian hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh trong mùa hạ ngắn hơn. Thêm vào đó, do ảnh hưởng hiệu ứng phơn xảy ra trong mùa hạ, nên nhiệt độ các tháng 6, 7, 8, 9 cao hơn ở Thành Phố Hồ Chí Minh.	
5. Kĩ năng mô tả sông ngòi
Nhìn mạng lưới sông ngòi có thể thấy được những nét lớn về đặc điểm khí hậu, địa hình, thực vật, sự phân bố dân cư trên bản đồ.
* Dàn ý mô tả:
- Nêu những nét chung của sông ngòi:
+ Mạng lưới s/ngòi ra sao( Dày đặc hay thưa thớt, đều hay không đều), nguyên nhân?
+ Sông chảy theo những hướng nào, đổ vào biển, đại dương nào? Hướng nào tập trung nhiều nhất? Vì sao?
+ Nguồn cung cấp nước cho sông ( Mưa, tuyết, băng, nước ngầm ) và chế độ nước.
- Các hệ thống sông chính:
+ Sông chính lớn hay nhỏ, bắt nguồn từ đâu, chảy theo hướng nào? Đổ vào đâu, sông dài hay ngắn? Chảy qua những miền địa hình nào?
+ Độ dốc lớn hay nhỏ, có nhiều hay ít các sông nhánh, các sông này từ đâu chảy đến, nguồn tiếp nước sông chính avf phụ, chế độ nước của sông, ý nghĩa kinh tế? 
Ví dụ: Dựa vào AtLát Địa Lí Việt Nam mô tả sông ngòi nước ta.
- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố đều khắp trên lãnh thổ, đại bộ phận là những sông nhỏ, chỉ có hai hệ thống sông lớn là Sông Hồng va sông Cửu Long. Do lượng mưa trung bình trên lãnh thổ nước ta lớn trên 1500mm/năm. Nên mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc và phân bố rộng khắp. Lãnh thổ đất liền kéo dài theo chiều kinh tuyến, hẹp ngang, phía đông giáp biển,  phía tây phần lớn là núi, nơi bắt nguồn của nhiều sông nên đại bộ phận sông ngòi nước ta nhỏ, ngắn và dốc. Riêng Bắc Bộ và Nam Bộ chiều ngang rộng hơn nên có một số sông lớn.
- Phần lớn các sông chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam đổ ra biển Đông, một số sông chảy theo hướng vòng cung ở vùng Đông Bắc: Sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam. Địa hình cao ở Tây Bắc và thấp dần về phía Đông Nam, các dãy núi có hai hướng chính là hướng Tây Bắc-Đông Nam và hướng vòng cung.
- Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông là nước mưa ( do nhiệt độ cao ). Lượng mưa lớn nên tổng lượng nước chảy của sông lớn. Ở Bắc Bộ và Nam Bộ lũ về mùa hạ, cạn về mùa Đông do phù hợp với chế độ mưa mùa hạ. Riêng ở Trung Bộ lũ về mùa Đông ( tháng 9 đến tháng 12 ) do mùa này mưa nhiều.
* Các hệ thống sông lớn:
- Bắc Bộ: Hệ thống sông Hồng
+ Sông Hồng bắt nguồn từ cao nguyên Vân Quí, chỉ có phần trung lưu và toàn bộ hạ lưu chảy qua nước ta theo hướng Tây Bắc-Đông Nam đổ vào vịnh Bắc Bộ. Chiều dài tổng cộng 556km, đoạn trung lưu chảy qua vùng đồi thấp, độ dốc nhỏ, khi vào miền đồng bằng độ cao thấp, độ dốc nhỏ nên uốn thành nhiều khúc, cùng với sông Thái Bình hợp thành tam giác châu mà đỉnh là Việt Trì.
+ Ở Việt Trì nhận được nước của hai phụ lưu là S Đà bên phải và S Lô bên trái. S Đà là phụ lưu lớn nhất bắt nguồn từ Trung Quốc đến Tuyên Quang nhận nước của S Gâm, đến Đoan Hùng nhận phụ lưu sông Chảy, sông Chảy có nhiều thác ghềnh.
+ Nguồn cung cấp nước chính là nước mưa, sông có lũ về mùa hạ, cạn về mùa đông.
Ý nghĩa kinh tế:
+ Thuỷ lợi: Chủ động canh tác, thâm canh, tăng vụ
+ Thuỷ điện: Trữ lượng khá lớn nhưng hiện nay chưa khai thác hết
+ Nối với hệ thống sông Thái Bình thuận lợi cho giao thông vận tải
+ Bồi đắp phù sa tạo điều kiện cho n/nghiệp phát triển; phát triển nghề cá nước ngọt.
- Nam Bộ: Hệ thống sông Mê Kông
+ Dài 4420km, bắt nguồn từ Tây Tạng Trung Quốc chảy qua các nước: Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia và Việt Nam. Ở nước ta chỉ đoạn hạ lưu dài 230km. Ở tỉnh Đòng Tháp phân thành hai nhánh: Phía Bắc là S Tiền, phía Nam là S Hậu đổ ra biển bởi 9 cửa: Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Bát Xắc, Trần Đề.
+ Sông chảy qua vùng Đông Nam Bộ độ dốc nhỏ, nguồn cung cấp nước chính là nước mưa. Chế độ nước điều hoà.
Ý nghĩa kinh tế:  - Thuỷ lợi, bồi đắp phù sa
                              - Giao thông đường sông, nghề cá nước ngọt
II. Hướng dẫn học và khai thác atlat địa lí việt nam
1. Cách đọc Atlat địa lí
- Nắm được nội dung yêu cầu cần đọc.
- Nắm được mục đích, yêu cầu khi đọc Atlat để tìm kiếm và rút ra được những thông tin cần thiết.
- Cần kết hợp với những kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng địa lí được thể hiện trong bản đồ.
- Đọc Atlat theo trình tự từ khái quát đến chi tiÕt

2. Các mức độ đọc Atlat địa lí
	- Mức độ 1 (đơn giản): chỉ cần đọc kĩ chú giải, tìm và xác định đối tượng trên bản đồ.
	- Mức độ 2: dựa vào màu sắc, kí hiệu, ước hiệu để tìm ra những đặc điểm không thể hiện trực tiếp trên bản đồ
	- Mức độ 3: Cần phải kết hợp nhiều bản đồ và những kiến thức đã học để tìm ra kiến thức liên quan, đồng thời giải thích các hiện tượng địa lí được thể hiện trên Atlat. 
3. Các bước sử dụng Atlat Địa lí
3.1. Tìm hiểu cấu trúc của Atlát (Gồm những trang nào, mục nào, sắp xếp ra sao)
3.2. Xem chú giải ở trang 1: để biết kí hiệu thể hiện trên bản đồ và cố gắng ghi nhớ các kí hiệu đó để tránh phải lật đi lật lại nhiều lần.
Ví dụ: Nắm vững các kí hiệu, ước hiệu của từng loại mỏ khi đọc bản đồ khoáng sản.
	- Biết sử dụng màu sắc khi đọc bản đồ khí hậu, địa hình,...
	-Biết sử dụng ước hiệu khi đọc bản đồ nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp...
3.3. Khai thác kiến thức từ các bản đồ 
	- Thông thường mỗi bản đồ kinh tế có từ 1- 3 biểu đồ thể hiện sự tăng giảm về giá trị tổng sản lượng, cơ cấu của các ngành kinh tế. Vì vậy GV cần rèn luyện cho  HS kĩ năng dựa vào kí hiệu, ước hiệu của bản đồ để tìm ra qui mô sản lượng, cơ cấu của các ngành(căn cứ chiều cao các cột, độ lớn các hình tròn, biểu đồ trên bản đồ, VD các trang 14, 15, 16, 17, 19, 20...).
4. Chú ý khi trả lời câu hỏi khai thác Atlat địa lí:
	- Nội dung, mục đích của câu hỏi.
	- Trên cơ sở nội dung của câu hỏi cần phải xem phải trả lời một hay nhiều vấn đề từ đó xác định những trang bản đồ cần thiết trong Atlat.
a. Dạng câu hỏi chỉ cần sử dụng một bản đồ:
Ví dụ 1: Dựa vào Atlat  Địa lí Việt Nam, hãy trình bày sự phân bố nguồn tài nguyên khoáng sản của nước ta?
Ví dụ 2: 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam:
	a. Hãy kể tên các vùng có diện tích trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng đã sử dụng ở các mức: trên 40%; từ 15% -  40%
	b. Nêu sự  phân bố các cây công nghiệp lâu năm.
b. Dạng câu hỏi dùng nhiều bản đồ trong Atlat.
	* Những câu hỏi đánh giá tiềm năng (thế mạnh) để phát triển một ngành
Ví dụ 1: Đánh giá tiềm năng để phát triển công nghiệp:
	Cần sử dụng nhiều bản đồ để khai thác như:
	+ Bản đồ địa hình để phân tích ảnh hưởng của địa hình đến sự phân bố các cơ sở sản xuất công nghiệp;
	+ Sử dụng bản đồ khoáng sản để thấy được cơ sở nguyên liệu để phát triển công nghiệp nặng; 
	+ Sử dụng bản đồ nông nghiệp để thấy được cơ sở nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến.
	+ Sử dụng bản đồ dân cư để thấy được nguồn nhân lực và nguồn tiêu thụ để phát triển công nghiệp...
GV y/c hs nắm vững phần lý thuyết đã học trong bài.
______________________________________________________

































Ngày giảng:
Chủ đề 3
(3 tiết)
Địa lí kinh tế xã hội đại cương


Câu 1: Giải thích tại sao miền ven biển Đại Tây Dương của vùng Tây Bắc châu Phi cũng nằm cùng vĩ độ như nước ta nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều?
TL: 
- Do ở Tây Bắc châu Phi thường xuyên có áp cao chí tuyến ngự trị quanh năm, gió chủ yếu là gió mậu dịch, ven bờ có dòng biển lạnh chảy qua.
- Nước ta nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa  không bị áp cao ngự trị thường xuyên, nửa năm được gió mùa nóng ẩm từ biển thổi vào và đem theo lượng mưa lớn.
Câu 2: Giải thích tại sao lượng mưa tập trung nhiều nhất ở xích đạo, nhiều ở vùng ôn đới, tương đối ít ở 2 vùng chí tuyến Bắc và Nam, càng ít khi về 2 cực?
TL: 
- Khu vực xích đạo mua nhiều nhất do áp thấp, nhiệp độ cao, khu vực này chủ yếu là đại dương và rừng xích đạo ẩm ướt, nước bốc hơi mạnh.
- 2 khu vực chí tuyến mưa ítlà do khí áp cao, tỉ lệ diện tích lục địa tương đối lớn.
- 2 khu vực ôn đới có lượng mua trung bình do có khí áp thấp, có gió tây ôn đới từ biển thổi vào.
- 2 khu vực địa cực mưa ít nhất do khí áp cao ngự trị, do không khí lạnh lượng nước không bốc hơi được.
Câu 3: Tính tỉ số giới tính của dân số Vn năm 2001. Biết dân số VN năm 2001 là 78,7 triệu người, trong đó số nam là 38,7 triệu người, số nữ là 40,0 triệu người?
TL: 
- TNN = (38,7 triệu : 40,0 triệu) x 100% = 96,8%
- Tỉ lệ giới tính Tnam = (38,7  triệu : 78,7 triệu)  x 100% = 49,2%
=> Cho biết:  + Cứ trong 100 nữ có 96,8 nam.
                       + Dân số nam chiếm 49,2% trong tổng số dân.        
Câu 4: Nêu ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường?
TL: 

	Các khía cạnh
	Những ảnh hưởng tích cực
	Những ảnh hưởng tiêu cực

	



Kinh tế - xã hội
	- Chuyển dịch cơ cấu dân số hoạt động kinh tế từ khu vực 1 sang khu vực 2 và 3, thay đổi cơ cấu ngành kinh tế, đẩy mạnh nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.
- Phổ biến lối sống thành thị, dân cư được tiếp cận với văn minh đô thị.
- Thay đổi sâu sắc mức sinh, tử và hôn nhân.
	- Khó khăn rất lớn trong việc đáp ứng cơ cấu hạ tầng đô thị (giao thông, điện, nước, công viên, cây xanh…).
- Bất cập về vấn đề việc làm.
- Sức ép về nhà ở.

	
Môi trường
	
- Hình thành môi trường đô thị.
	- Chất lượng môi trường đô thị không đảm bảo và bị xuống cấp (ô nhiễm, bụi, tiếng ồn, rác thải, nguồn nước), tệ nạn xã hội.




ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM
(18 tiÕt)

1. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
Phần đất liền:
- Diện tích 329.247km2, kéo dài 15 vĩ độ, hẹp ngang. Chiều dài Bắc – Nam 1650km, nơi hẹp nhất theo chiều Tây – Đông khoảng 50km ( tỉnh Quảng Bình )
- Nằm trọn trong múi giờ thứ 7 theo giờ GMT
- Giáp biển với chiều dài đường bờ biển 3260km
- Đường biên giới trên đất liền dài 4550km.
- Nằm trong vòng đai nhiệt đới nửa cầu Bắc
+ Các điểm cực nằm trên phần đất liền:
+ Điểm cực Bắc: Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang		23023’B – 105020Đ.
+ Điểm cực Nam: Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau		8034’B – 104040’Đ
+ Điểm cực Tây: Sín Thầu, Mường Nhé, Điện Biên		22022’B – 102010’Đ
+ Điểm cực Đông: Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà	          23023’B – 105020’Đ
Phần biển:
- Diện tích khoảng 1 triệu km2, có hơn 3000 đảo
Những đặc điểm của vị trí địa lí về mặt tự nhiên
- Vị trí nội chí tuyến
- Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
- Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước ĐNÁ đất liền và ĐNÁ hải đảo.
- Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật
2. Đặc điểm địa hình Việt Nam
Ba đặc điểm cơ bản:
2.1. Đa dạng, nhiều kiểu loại: địa hình đôì núi, địa hình đồng bằng, địa hình bờ biển và thềm lục địa.
- Đồi núi: là bộ phận quan trọng của nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. Núi chiếm ¾ diện tích phân đất liền, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp dưới 1000m chiếm 85%. Núi kéo dài hơn 1000km, từ biên giới Tây Bắc tơí Đông Nam Bộ, tạo thành một cánh cung lớn hướng ra biển đông. Nhiều nơi lan ra sát biển hoặc chia cắt bờ biển, hoặc bị biển nhấn chìm tạo thành các đảo, quần đảo ( Vùng biển Quảng Ninh)
- Đ/bằng: chỉ chiếm ¼ diện tích, bị đồi núi chia cắt thành nhiều ô nhỏ, nhiều khu vực.
2.2. Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và trẻ lại, tạo thành nhiều bậc địa hình kế tiếp nhau: đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa với hướng chủ yếu là hướng TB-ĐN và hướng vòng cung.
- Trải qua hàng chục triệu năm không được nâng lên, cùng các vùng núi bị ngoại lực bào mòn, phá huỷ tạo nên những bề mặt san bằng cổ, thấp và thoải.
- Đến Tân kiến tạo, vận động tạo núi Hy-ma-lay-a đã làm cho địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa…Địa hình thấp dần từ nội địa ra biển, trùng với hướng tây bắc-đông nam và được thể hiện rõ qua hướng chảy của các dòng sông lớn.
- Trong từng bậc địa hình lớn như đồi núi, đồng bằng, bờ biển, còn có các bậc địa hình nhỏ như các bề mặt san bằng, các cao nguyên xếp tầng, các bậc thềm sông, thềm biển…đánh dấu sự nâng lên của địa hình nước ta thời kỳ tân kiến tạo.
2.3. Địa hình nước ta luôn biến đổi do tác động của môi trường nhiệt đới gió mùa và tác động của con người.
- Cùng với Tân kiến tạo, hoạt động ngoại lực của khí hậu, của dòng nước và của con người là những nhân tố chủ yếu và trực tiếp hình thành đại hình hiện tại của nước ta.
- Trong môi trường nóng ẩm, gió mùa, đất đá bị phong hoá mạnh mẽ. Lượng mưa lớn và tập trung theo mùa đã nhanh chóng xói mòn, cắt xẻ, xâm thực các khối núi lớn…
- Các dạng địa hình nhân tạo xuất hiện ngày càng nhiều trên đất nước ta như các công trình kiến trúc đô thị, hầm mỏ, giao thông, đê, đập, kênh rạch, hồ chứa nước…
3. Đặc điểm các khu vực địa hình 
3.1 Khu vực đồi núi: Vùng núi Đông Bắc. Vùng núi Tây Bắc. Vùng núi Trường Sơn Bắc. Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam.  Địa hình bán bình nguyên Đông Nam Bộ và vùng đồi trung du Bắc Bộ
	Vùng núi Đông Bắc
	Vùng núi Tây Bắc

	 - Là một vùng núi thấp, nằm ở tả ngạn sông Hồng, đi từ dãy Con Voi đến vùng đồi ven biển Quảng Ninh
- Gồm các dãy núi thấp và vùng đồi trung du phát triển rộng
- Núi cao nhất: Tây Côn Lĩnh (2419m)
- Hướng núi: Vòng cung
- Các dãy núi chính: Các cánh cung Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm
- Địa hình đón gió mùa đông bắc, có mùa đông lạnh nhất nước, thời tiết hay nhiễu động
- Vành đai nhiệt xuống thấp vào mùa đông.
- Địa hình các-xtơ phổ biến.
- Cảnh đẹp: Hạ Long, Ba Bể
	- Nằm giữa sông Hồng và sông Cả
- Gồm các dãy núi cao( 1500-2500m) xen kẻ với sơn nguyên, thung lũng, bồn địa
- Núi cao nhất: Phan-xi-păng(3143m)
- Hướng núi: Tây Bắc – Đông Nam.
- Các dãy núi chính: Hoàng Liên Sơn, sơn nguyên đá vôi dọc sông Đà, các dãy núi ven biên giới Việt – Lào
- Địa hình chắn gió đông bắc, chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng.
- Nhiều vành đai tự nhiên theo độ cao
- Địa hình các-xtơ phổ biến.
- Cảnh đẹp: Sapa, Mai Châu

	Vùng núi Trường Sơn Bắc
	Vùng núi và cao Nguyên Trương Sơn Nam

	- Từ phía Nam sông Cả đến dãy núi Bạch Mã, dài khoảng 600km
- Đây là vùng núi thấp, có hai sườn không cân xứng, sườn Đông hẹp, dốc, nhiều đèo, thông sang Lào ( Keo Nưa, Mụ Gia…), nhiều nhánh núi nằm ngang chia cắt đồng bằng duyên hải Trung Bộ.
- Hướng núi tây bắc-đông nam
- Núi cao nhất: Pu-sai-lai-leng(2711m)
- Địa hình chắn gió Tây Nam tạo ra gió phơn khô nóng thổi xuống đồng bằng ven biển
- Cảnh đẹp: Phong Nha, Kẻ Bàng.
	- Từ phía Nam dãy Bạch Mã đến ĐNB.
- Là vùng núi, cao nguyên hùng vĩ và với các cao nguyên xếp tầng rộng lớn: Kom Tum, Gia Lai, Đắc Lắk, Lâm Viêng, Di Linh, Mơ Nông. Các cao nguyên bề mặt có phủ badan, xếp tầng có độ cao 400m, 800m, 1000m
- Núi, cao nguyên làm thành cung lớn quay lưng ra Biển Đông.
- Núi cao nhất: Ngọc Linh (2598m )
- Là nóc nhà của phía Nam bán đảo Đông Dương, nơi bắt nguồn nhiều dòng chảy về phía Đông, phía Nam, Phía tây
- Cảnh đẹp: Đà Lạt


* Địa hình bán bình nguyên Đông Nam Bộ và vùng đồi trung du Bắc Bộ phần lớn là những thềm phù sa cổ có nơi cao tới 200m, mang tính chất chuyển tiếp giữa miền núi và miền đồng bằng.
3.2. Khu vực đồng bằng: Đồng bằng hạ lưu châu thổ các sông lớn: Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng duyên hải Trung Bộ
- ĐB SCL: Cao TB 2-3m so với mực nước biển có DT khoảng 40.000km2, do phù sa S MêKông bồi đắp. Có cá đê bao trong phạm vi hẹp, có nhiều vùng trũng rộng lớn: Đồng Tháp Mười, khu Tứ Giác Long Xuyên. DT đất mặn, đất chua mặn rất lớn. ĐB SCL là vùng trọng điểm lúa số 1 nước ta.
- ĐB SH: có DT khoảng 15.000km2 do phù sa S Hồng và S TBình bồi đắp. Có hệ thống đê chống lũ vững chắc dài 2700km. Các ô trũng thấp hơn mực nước ngoài đê 3 đến 7m. Có lịch sử khai thác lâu đời, là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm thứ 2 của cả nước.
- Các đồng bằng duyên hải Trung Bộ: Có tổng diện tích khoảng 15.000km2 và chia thành hiều đồng bằng nhỏ, rộng nhất là đồng bằng Thanh Hoá ( 3100km2 ). Do núi vùng duyên hải T/Bộ núi phát triển đâm ra sát biển, hẹp ngang, lượng mưa lớn tập trung theo mùa, lũ lên nhanh và rút nhanh  nên các đồng bằng ở đây đều nhỏ hẹp và kém phì nhiêu.
3.3. Địa hình bờ biển và thềm lục địa
- Bờ biển: Dài 3260km, chia thành nhiều đoạn khác nhau. Bờ biển ở các đồng bằng châu thổ có nhiều bãi bùn, bãi triều, rừng ngập mặn, thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ sản, khai thác muối. Bờ biển ở các vùng chân núi, hải đảo khúc khuỷu, có nhiều vũng, vịnh sâu thuận lợi xây dựng hải cảng, nhiều bãi cát đẹp thích hợp cho du lịch tắm biển.
- Thềm lục địa: rộng khoảng nửa triệu km2, độ sâu TB 50-100m. Mở rộng ở vịnh BBộ, vùng biển NBộ, thu hẹp ở vùng biển TBộ. Có nhiều bể trầm tích dầu khí, k/sản kim loại…
4. Đặc điểm khí hậu Việt Nam
-  Các nhân tố hình thành khí hậu VN: Vị trí địa lí. Hoàn lưu gió mùa.  Bề mặt địa hình
- Đặc điểm chung của khí hậu Việt nam:
4.1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm: 
- Tính nhiệt đới: Bình quân 1m2 lãnh thổ nhận được 1 triệu kilô calo/năm, số giờ nắng đạt từ 1400 – 3000giờ/năm. Nhiệt độ TB trên 210C và tăng dần từ Bắc vào Nam.
- Gió mùa: có hai mùa khí hậu phù hợp với hai mùa gió là mùa đông lạnh với gió mùa Đông Bắc và mùa hạ nóng ẩm với gió mùa Tây Nam.
- Tính ẩm: Lượng mưa TB năm đạt từ 1500-2000mm/năm. Một số nơi do điều kiện địa hình, lượng mưa hàng năm tăng lên rất cao như Bắc Quang(Hà Giang) 4802mm, Hoàng Liên Sơn(Lào Cai) 3552mm, Huế 2568mm và Hòn Ba(Quảng Nam)3752mm. Độ ẩm không khí trên 80%.
4.2. Tính đa dạng và thất thường
Tính đa dạng: Khí hậu nước ta phân hoá mạnh mẽ theo không gian và theo thời gian
- Theo không gian: 
+ Miền khí hậu phía Bắc, từ Hoành Sơn(Vĩ tuyến 180B) trở ra, có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa và nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt. Mùa hè nóng và mưa nhiều.
+ Miền khí hậu Đông Trường Sơn bao gồm phần lãnh thổ T Bộ phía Đ  dãy Trường Sơn, từ Hoành Sơn đến Mũi Dinh (Vĩ tuyến 110B) có mùa mưa lệch hẳn về thu đông.
+ Miền khí hậu phía Nam bao gồm Nam Bộ và Tây Nguyên có khí hậu cận xích đạo, nhiệt dộ cao quanh năm, với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc.
+ Miền khí hậu Biển Đông Việt Nam mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.
Ngoài ra sự đa dạng của địa hình nước ta đã góp phần hình thành nhiều vùng khí hậu, nhiều kiểu khí hậu khác nhau. Sườn núi đón gió Tây Nam mưa nhiều, sườn khuất gió khô hạn. Các vùng núi quanh năm mát hơn vùng đồng bằng.
- Theo thời gian: Phía Bắc có mùa đông lạnh mưa ít, mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều. Phía Nam có một mùa mưa và một mùa khô.
Tính thất thường: Năm mưa nhiều, năm mưa ít, năm rét sớn, năm rét muộn, năm bão nhiều, năm ít bão…
- Sự thất thường trong chế đọ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền Bắc, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc hoạt động không điều hoà. Các hiện tượng En-ni-nô và La-ni-na trong những năm gần đây đã làm tăng tính thất thường của thời tiết, khí hậu nước ta.
6. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta 
6.1. Mùa gió Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 ( Mùa đông )
Đây là thời kỳ thịnh hành của gió đông bắc và xen kẻ là những đợt gió đông nam. Trong thời kỳ này thời tiết-khí hậu trên các miền của nước ta khác nhau rõ rệt.
- Miền Bắc: chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa ĐB từ vùng áp cao ở lục địa phương Bắc tràn xuống từng đợt, mang lại một mùa đông không thuần nhất. Đầu mùa đông lạnh khô, cuối đông có mưa phùn ẩm ướt, nhiệt độ TB tháng nhiều nơi xuống dưới 150C. Trên các miền núi cao có thể xuất hiện sương giá, sương muối, tuyết rơi.
- Duyên hải Trung Bộ: cómưa rất lớn vào các tháng cuối năm.
-  Nam Bộ và Tây Nguyên: thời tiết khô, nóng, ổn định suốt mùa.
6.2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 ( Mùa hạ )
Đây là thời kỳ thịnh hành của gió Tây Nam trên cả nước. Ngoài ra, Tín phong nửa cầu Bắc vẫn hoạt động xen kẻ và thổi theo hướng đông nam.
- Nhiệt độ cao đều trên toàn quốc, đạt trên 250C ở các vùng thấp. Tập trung trên 80% lượng mưa cả năm.
- Kiểu thời tiết phổ biến: Trời nhiều mây, thjường có mưa rào, mưa dông.
+ Vùng Tây Bắc và Duyên hải Miền Trung chịu tác đông của gió Tây khô nóng, gây hạn hán vào các tháng 6, 7, 8.
+ Đồng bằng Bắc Bộ có mưa ngâu kéo dài gây úng ngập.
+ Vùng đồng bằng ven biển thường bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão mang lại một lượng mưa đáng kể.		
6.3. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại
- Thuận lợi:   +  Sinh vật phát triển quanh năm
                           + Có điều kiện thực hiện các biện pháp thâm canh, tăng vụ, xen canh, gối vụ, luân canh…trong sản xuất nông nghiệp.
                           + Phát triển giao thông, di lịch quanh năm
- Khó khăn:	+ Nhiều tai biến thiên nhiên: bão, lũ lụt, hạn …
    + Nấm mốc, sâu bệnh phát triển ảnh hưởng đến đời sống sản xuất.
    + Quá trình xâm thực, xói mòn diễn ra mạnh mẽ vào màu mưa ở các vùng đồi núi.
7. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam 
7. 1. Đặc điểm chung
* Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước
 - Do lượng mưa TB trên lãnh thổ nước ta lớn trên 1500mm/năm. Nên mạng lưới S/ngòi nước ta dày đặc và phân bố rộng khắp trên cả nước. Theo thống kê, nước ta có tới 2360 con sông dài trên 10km, trong đó 93% là các sông nhỏ và ngắn (DT lưu vực dưới 500km2).
- Tuy nhiên các sông ở nước ta phần lớn là những sông nhỏ, ngắn và dốc. Lãnh thổ đất liền kéo dài theo chiều kinh tuyến, hẹp ngang, phía Đông giáp biển, phía tây phần lớn là núi, nơi bắt nguồn của nhiều sông nên đại bộ phận sông ngòi nước ta nhỏ, ngắn và dốc. Riêng Bắc Bộ và Nam Bộ có chiều ngang rộng hơn nên có một số sông lớn.
* Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là TB – ĐN và hướng vòng cung.
- Địa hình cao về phía Tây Bắc và thấp dần về phía Đông Nam, các dãy núi có hai hướng chính là tây bắc đông nam và hướng vòng cung.
- Các sông điển hình cho hướng TB – ĐN: S Hồng, S Đà, S Tiền, S Hậu…Các sông chảy theo hướng vòng cung: S Cầu, S Lô, S Thương, S Gâm, S lục Nam
* Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt
- Chế độ nước của sông ngòi phụ thuộc chặt chẽ vào chế độ mưa của khí hậu. Khí hậu nước ta chia làm hai mùa, một mùa mưa và một mùa khô khác nhau. Mùa lũ trùng với mùa gió tây nam -mùa hạ có lượng mưa lớn chiếm 80% lượng mưa cả năm.
- Tuy nhiên sự phân bố lượng mưa không đồng nhất trên cả nước nên mùa lũ và mùa cạn của sông ngòi có sự khác nhau giữa các miền: Ở BBộ và Nam Bộ lũ về mùa hạ, cạn về mùa đông. Riêng ở Trung Bộ lũ về mùa đông từ tháng 9-12 do mùa này nhiều mưa.
* Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn.
- Hàng năm sông ngòi vận chuyển tới 839 tỉ m3 nước cùng với hàng triệu tấn phù sa.
- Bình quân mỗi mét khối nước sông có 223 gam cát bùn và chất hoà tan khác. Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước tới trên 200triệu tấn/năm
Do khí hậu nhiệt đới ẩm làm cho các chất hữu cơ phân huỷ nhanh, lượng mưa lớn tập trung theo mùa.
7.2. Giá trị của sông ngòi
- Tạo ra các châu thổ màu mỡ ( châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long…), quá trình bồi đắp vẫn còn tiếp diễn ở nhiều vùng cửa sông, ven biển và trong nội địa.
- Cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp
- Phát triển giao thông đường thuỷ, du lịch ( sông Hồng, sông Cửu Long…)
- Khai thác và nuôi trồng thuỷ sản
- Xây dựng các công trình thuỷ điện: Hoà Bình trên sông Đà, YaLy trên sông Sê San, Trị An trên sông Đồng Nai…
8. Các hệ thống sông lớn ở nước ta 
Đặc điểm các hệ thống sông lớn ở nước ta
8.1 Sông ngòi Bắc Bộ
- Chế độ nước rất thất thường. Mùa lũ kéo dài 5 tháng và cao nhất vào tháng 8
- Các sông ở đây có dạng nan quạt nên lũ tập trung nhanh và kéo dài. Một số sông nhánh chảy giữa các cánh cung núi, quy tụ về đỉnh tam giác châu sông Hồng.
- Tiêu biểu cho khu vực sông ngòi Bắc Bộ là hệ thống S Hồng. Hệ thống S Hồng gồm ba sông chính là S Hồng(sông Thao), S Lô và S Đà hợp lưu ở gần Việt Trì.
8.2 Sông ngòi Trung Bộ ( Sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, Sông BaĐà Rằng)
- Thường ngắn và dốc phân thành nhiều khu vực nhỏ độc lập. Lũ lên nhanh và đột ngột, nhất là khi gặp mưa và bão lớn. Do lãnh thổ Trung Bộ hẹp ngang, núi ở phía Tây, nhiều dãy núi phát triển đâm ra sát biển.
- Mùa lũ tập trung vào những tháng cuối năm( tháng 9 đến 12) do chế độ mưa.
8.3 Sông ngòi Nam Bộ
- Thường có lượng nước chảy lớn, chế độ nước cũng theo mùa nhưng điều hoà. Do lòng sông rộng và sâu, độ dốc nhỏ 
- Do lòng sông rộng và sâu, ảnh hưởng của thuỷ triều lớn, rất thuận lợi cho giao thông vận tải.
- Có hai hệ thống sôg lớn là sông Mê Công và sông Đồng Nai.
9. Các miền địa lí tự nhiên 
	Miền                Yếu tố
	Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	Miền Tây Bắc
và Bắc Trung Bộ
	Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

	

Vị trí địa lí
	- Nằm sát chí tuyến Bắc và á nhiệt đới Hoa Nam
- Chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều đợt gió mùa đông bắc lạnh và khô.
	- Thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ Lai Châu đến Thừa Thiên-Huế
- Chịu ảnh hưởng của gió nóng tây nam vào mùa hạ
	- Từ Đà Nẳng Cà
Mau, chiếm diện tích lớn .
- Chịu ảnh hưởng của gió tây nam và tín phong đông bắc

	




Địa chất,
địa hình
	- Miền nền cổ núi thấp, hướng vòng cung là chính
- Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung núimở rộng về phía Bắc và quy tụ ở Tam Đảo
- Đồng bằng sông Hồng
- Đảo và quần đảo trong vịnh Bắc Bộ.
	- Miền địa máng, núi cao hướng Tây Bắc - Đông Nam là chính
- Địa hình cao nhất nước ta: đây là vùng núi non trùng đẹp, nhiều núi cao, thung lũng sâu (Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phanxipăng 3143m  Pu-đen-Đinh…), nhiều dãy núi đâm ra sát biển như Hoành Sơn, Bạch Mã…)
- Đ.bằng ven biển nhỏ hẹp bị chia cắt thành nhiều ô nhỏ. Lớn nhất là đ.bằng Thanh-Nghệ

	- Miền nền cổ, núi và cao nguyên hình khối, nhiều hướng.
- Trường Sơn Nam là khu vực núi, cao nguyên rộng lớn được hình thành trên nền cổ Kontum
- Nhiều đỉnh cao trên 2000m: Ngọc Linh 2598m, Vọng Phu 2051m…
- Các cao nguyên xếp tàng có phủ badan
- Phía Nam là đồng bằng Nam bộ rộng lớn

	






Khí hậu, thuỷ văn
	- Tc nhiệt đới bị giảm sút mạnh, mùa đông lạnh và kéo dài nhất nước.
- Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn. To có thể xuống 00C ở miền núi và dưới 50C ở đồng bằng .
- Mùa hạ nóng ẩm và mưa nhiều. Có mưa ngâu vào giữa hạ.
- Nhiều sông ngòi, hệ thống sông Hồng và sông Thái bình, hướng chảy TB- ĐN và vòng cung. Có 2 mùa nước rõ rệt
	- Khí hậu đặc biệt do tác đông của địa hình: mùa đông đến muộn và kết thúc sớm
- Mùa hạ gió tây nam vượt qua các dãy núi cao ở biên giới Việt -Lào bị biến tính trở nên nóng và khô ảnh hưởng mạnh đến chế độ mưa của miền .
- Sông ngòi ngắn, dốc, lũ lên nhanh và đột ngột. Theo sát mùa mưa, mùa lũ chậm dần từ Bắc vào Nam.
	- Miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc
- Nhiệt độ trung bình năm từ 25-270C
- Mùa khô kéo dài 6 tháng dễ gây hạn hán và cháy rừng
- Gió tín phong đông bắc và gió tây nam nóng ẩm thổi thường xuyên

	
Đất, sinh vật
	Đất feralit ở vùng đồi núi, vùng đồng bằng có đất phù sa
	Đất feralit và đất badan ở vùng đồi núi, vùng đồng bằng có đất phù sa
	- Đất badan ở Tây nguyên, đồng bằng có đất phù sa, đặc biệt là đồng bằng Nam Bộ

	
Bảo vệ môi trường
	- Chống rét đậm, rét hại, hạn, bão
- Xói mòn đất, trồng cây gây rừng
	- Bảo vệ rừng đầu nguồn tại các sườn núi cao và dốc.
- Chủ động phòng chống thiên tai.
	- Bảo vệ rừng, hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông
- Chống bão, lũ, hạn vào mùa khô
- Chống mặn, phèn, cháy rừng


10. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam 
10.1. Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm
Biểu hiện của tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm trong cảnh quan tự nhiên nước ta:
- Địa hình: 	+ Quá trình phong hoá diễn ra mạnh mẽ, lớp vỏ phong hoá dày.
			+ Quá trình xâm thực mạnh mẽ ở vùng đồi núi đi đôi với quá trình bồi tụ ở các đồng bằng.
- Khí hậu: nóng ẩm, phân hoá theo mùa rõ rệt
- Sông ngòi: Dày đặc, nhiều nước, thuỷ chế theo mùa, không bị đóng băng
- Thổ nhưỡng: Feralit là quá trình hình thành đất chủ yếu ở vùng đồi núi
- Thảm thực vật: Đặc trưng là rừng nhiệt đới gió mùa, nhiều tầng, tán, nhiều thành phần loài, xanh quanh năm.
* Những thuận lợi và khó khăn
- Thuận lợi:	
+ Tài nguyên thiên nhiên đa dạng là cơ sở để xây dựng và phát triển nền kinh tế với cơ cấu đa dạng
+ Thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới thâm canh, đa dạng về cơ cấu cây trồng, vật nuôi
- Khó khăn: Môi trường sinh thái dễ bị biến đổi, mất cân bằng. Thiên tai thường xảy ra: bão lụt, hạn hán, lũ quét.…gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống.
10.2. Việt Nam là nước ven biển
- Ảnh hưởng của biển rất mạnh mẽ, sâu sắc, tăng cường tính nóng ẩm gió mùa của thiên nhiên Việt Nam
- Cứ 1km2 đất liền tương ứng với 3,03km2 mặt biển(1.000.000: 330.000=3.03)
- Địa hình phần đất liền kéo dài, hẹp ngang biển ảnh hưởng sâu vào đất liền làm cho nước ta không khô hạn như những nước có cùng vĩ độ như Tây Nam A, Châu Phi…
10.3. Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi
- Nước ta có nhiều đồi núi( đồi núi chiếm ¾ diện tích phần đất liền)
- Địa hình đa dạng tạo nên sự phân hoá mạnh của các cảnh quan tự nhiên
- Cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế trong cảnh quan tự nhiên và thay đổi nhanh chóng theo đai cao.
- Vùng núi nước ta chứa nhiều tài nguyên khoáng sản, lâm sản, du lịch, thuỷ văn…
10.4. Thiên nhiên nước ta đa dạng, phức tạp
- Cảnh quan thay đổi từ đông sang tây: xa dần ảnh hưởng của biển, càng về phía Tây cảnh quan mang tính chất đồi núi
- Cảnh quan thay đổi từ thấp lên cao
- Cảnh quan thay đổi từ Nam ra Bắc
Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
 Hoạt động 1 ( trọng tâm): Đặc điểm chung
Muốn tạo được kĩ năng nhận biết, phân tích các mối liên hệ địa lí thì yêu cầu hs phải tự chuẩn bị bài ở nhà, đồng thời kết hợp dựa trên những đơn vị kiến thức đã được học ở những bài trước, lớp trước( yêu cầu học sinh học đến đâu  phải nắm bài, nắm chắc kiến thức đến đấy- “ tạo vốn”ngay từ ban đầu) thì mới có thể làm tốt được kĩ năng này).
Mục tiêu của hoạt động này sau bài học, học sinh phải: 
- Nắm được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam(4 đặc điểm)
- Rèn kĩ năng đọc, phân tích bản đồ, tìm mối quan hệ giữa các yếu tố địa hình với mạng lưới sông, khí hậu với thuỷ chế của sông ngòi.
Đăc điểm 1 : mạng lưới sông.
Giáo viên (Gv): Nhận xét đặc điểm mạng lưới sông ngòi nước ta?
Học sinh (Hs): Quan sát bản đồ (sông ngòi hoặc tự nhiên Việt Nam ) nhận xét: mạng lưới sông  ngòi  nước ta dày đặc  phân bố rộng khắp cả nước.
Hs: đọc SGK + thực tế  c/m cho nhận xét trên ( số lượng sông 2360 con sông dài trên 10 km, trong đó 93% là các con sông nhỏ, ngắn và dốc (DT lưu vực dưới 500m2,…)
Gv: Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối, song phần lớn lại là các sông ngắn nhỏ và dốc(  93% là sông nhỏ, ngắn; diện tích lưu vực dưới 500 km2)?
Hs :  - Nhiều sông suối vì:                   + Địa hình 3/4 diện tích là đồi núi
                                                             + Lượng mưa nhiều(1500-2000 mm/năm)
         - Sông nhỏ, ngắn và dốc vì:        + 3/4 diện tích nước ta là đồi núi
                                                             + Đồi núi lan ra sát biển
                                                             + Chiều ngang lãnh thổ hẹp
                                                             + Sông chảy theo hướng TB-ĐN
Như vậy, học sinh đã xác lập được mối quan hệ địa lí đầu tiên của bài: ảnh hưởng của đặc điểm địa hình tới mạng lưới sông và  đã phân  tích được mối quan hệ địa lí này.
Để xác lập được mối quan hệ này học sinh phải nhớ lại kiến thức. Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam-đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam (3/4 diện tích lãnh thổ ).
Nếu học sinh nào ham tìm hiểu các em sẽ nhớ lại khái niệm lưu vực sông: là diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho một con sông- (địa lí 6 ) và  học sinh sẽ nhớ lại lưu vực sông Hồng 170000 km2; lưu vực sông Mê Công 795000 km2 để nắm chắc đặc điểm này hơn.
Đặc điểm 2 : hướng chảy.
Gv: Cho 2 nhóm học sinh xác định lần lượt vị trí ( tìm nơi bắt nguồn, nơi đổ về của một số con sông) .
Nhóm 1: sông Đà, sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu, sông Cả, sông Mã, sông Ba, 
Nhóm 2: sông Lô, sông Gâm, sông Cầu , sông Thương, sông Lục Nam.
Từ đó Gv yêu cầu Hs nhận xét:  Hướng chảy của sông ngòi Việt Nam? 
Nhóm 1: Hướng TB- ĐN
Nhóm 2: Hướng vòng cung
Gv: Giải thích vì sao đại bộ phận sông ngòi Việt Nam lại chảy theo hai hướng chính đó ( và hầu hết tất cả  các cửa sông đều đổ ra biển Đông)?
Hs: Tiếp tục nhớ, huy động lại kiến thức bài 28 Đ/điểm đ/hình V/ Nam để giải thích:
+ Vì trong cấu trúc của địa hình VN thì đồi núi là bộ phận quan trọng nhất (đặc điểm một). 
+ Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau(đặc điểm hai), vì vậy, địa thế thấp dần từ TB xuống ĐN (phân bố của các bậc địa hình như đồi núi =>đồng bằng =>thềm lục địa; thấp dần từ nội địa ra biển(qua phân tích các sơ đồ lát cắt “khu HLSơn ; khu vực VBắc”; địa hình nước ta có 2 hướng chính(TB-ĐN; vòng cung)  
 Để rèn kĩ năng tốt ở đặc điểm hai này, yêu cầu học  sinh phải nắm chắc kiến thức bài 28 Đặc điểm địa hình Việt Nam. Nếu các em không tích luỹ vốn ngay từ đầu thì sẽ rất khó khăn cho việc phân tích mối quan hệ địa lí này. Như vậy, học sinh sẽ hiểu rằng hướng chảy của sông ngòi chịu ảnh hưởng từ địa hình.
Đặc điểm 3:chế độ nước ( mùa nước)
Gv: Đặc điểm mùa nước sông ngòi Việt Nam như thế nào?
Hs :Đọc SGK kết hợp với kiến thức thực tế sẽ trả lời chính xác :sông ngòi nước ta có 2 mùa nước: mùa lũ và mùa cạn .
Để tiếp tục rèn kĩ năng tiếp theo, Gv sẽ khéo léo đưa ra câu hỏi có vấn đề để kích thích sự suy nghĩ,  tìm tòi, sáng tạo  của học sinh Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa  nước khác nhau rõ rệt? 
Hs:Sẽ suy ngay ra được, chế độ nước sẽ liên quan đến chế độ mưa (khí hậu điều hoà=>chế độ nước điêù hoà).
      Từ việc lưu nhớ lại kiến thức của bài cũ Hs giải thích dựa vào hai bảng số liệu là bảng 31.1 và bảng 33.1
 Gv yêu cầu H đọc, quan sát bảng 33.1 .Mùa lũ trên các lưu vực sông
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Các sông ở Bắc Bộ
	
	
	
	
	
	+
	+
	++
	+
	+
	
	

	Các sông ở Trung Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	++
	+

	Các sông ở Nam Bộ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	++
	+
	


Ghi chú: tháng lũ: + ; tháng lũ cao nhất: ++
Hs: Quan sát bảng 31.1.Nhiệt độ và lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội , Huế  và thành phố Hồ Chí Minh  nhận xét được mùa lũ trên các lưu vực sông không trùng nhau ( giống nhau) .
	           Tháng                                      
 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Hà Nội
Độcao: 5m
Vĩ độ :
210 01/B
Kinhđộ:
105048/
	
Lượng                                              mưa                                     (mm)
	

18,6
	

26,2
	

43,8
	

90,1
	

188,5
	

239,9
	

288,2
	

318
	

265,4
	

130,7
	

43,4
	

23,4

	
	Lượng                                              mưa                                     (mm)
	

161,3
	

62,2
	

47,1
	

51,6
	

82,1
	

116,7
	

95,3
	

104
	

473,4
	

795,6
	

580,6
	

297,4

	TpHCM     Nhiệt độ  (0C)
Độ cao:
11m
Vĩ độ :
10047’B
Kinhđộ:
106040’Đ

	

	
	
Lượng                                              mưa                                     (mm)
	



13,8
	



4,1
	



10,5
	



50,4
	



218,4
	



311,7
	



293,7
	



269,8
	



327,0
	



266,7
	



116,5
	



48,3



- Mùa lũ của sông sẽ trùng với  mùa gió Tây Nam ( mùa hạ): có lượng mưa lớn chiếm 80% lượng mưa cả năm.
VD: Lượng mưa trung bình tháng 7(mm)
  + Bắc Bộ ( Hà Nội): 288,2mm=>mưa rào
  + Trung Bộ (Huế):95,3mm=> mưa rất ít (gió Tây khô nóng ,bão)
  + Nam Bộ ( thành phố Hồ Chí Minh):293,7mm=> mưa rào
- Mùa cạn của sông sẽ trùng với  mùa gió Đông Bắc( mùa đông): có lượng mưa rất ít.
    VD: Lượng mưa trung bình tháng 1(mm):
 + Bắc Bộ( Hà Nội): 18,6mm=>mưa phùn
 +Trung Bộ(Huế): 161,3 mm=>mưa lớn ( mưa phùn)
 + Nam Bộ( thành phố Hồ Chí Minh): 13,8mm  =>mưa rất ít vì nắng , nóng , khô hạn
 Như vậy, chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa ( chế độ mưa gió mùa)
Gv yêu cầu Hs : Giải thích vì sao có sự khác biệt ấy? H phân tích tiếp mối quan hệ địa lí giữa mùa lũ trên các lưu vực sông với yếu tố khí hậu
Vì chế độ mưa trên mỗi lưu vực( mỗi khu vực ) một khác:
- Bắc Bộ(Hà Nội): mưa nhiều tháng 5=> tháng 10 (tháng 8: 318mm ).
- Trung Bộ + Đông Trường Sơn: mưa nhiều từ tháng 9 =>tháng 12(tháng10: 795,6 mm)
- Nam Bộ + Tây Nguyên: mưa nhiều tháng 5, tháng 6=> tháng 11(tháng 9:327,0mm)
· Mùa lũ có xu hướng chậm dần từ Bắc vào Nam.
Gv đưa ra kết luận sông ngòi là hàm số của khí hậu - đây có thể coi là một kết luận rất tiêu biểu minh chứng cho mối quan hệ  địa lí chặt chẽ giữa sông ngòi và khí hậu.
Đặc điểm 4 : Phù sa sông ngòi 
Gv yêu cầu H đọc SGK kết hợp với vốn hiểu biết nhận xét về hàm lượng phù sa của sông ngòi nước ta?
Hs:   - Hàm lượng phù sa : lớn (trung bình có 223g/m3)
  - Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước trên:200 triệu tấn / năm  
  Cái đích của hoạt động 1 sắp đạt được, nhờ vào khâu tổ chức khéo léo của G mà H lại tiếp tục bị cuốn vào bài học, mặc dù các em đã có rất nhiều thao tác rèn kĩ năng địa lí như : nhận xét, liên hệ; lưu nhớ kiến thức cũ, phân tích, so sánh, tổng hợp,…Và đến với đặc điểm cuối này H sẽ phát huy khả năng sáng tạo, tìm tòi, sự nhanh trí của mình trên cơ sở những kiến thức đã học kết hợp với kiến thức của bài 3- Sông ngòi và cảnh quan châu Á-Hàm lượng phù sa cúa sông lớn là do ảnh hưởng từ :
+ độ dốc của địa hình
+ độ che phủ của rừng 
=> độ xâm thực lớn
    Qua đó, HS sẽ lí giải được một cách dễ dàng mối quan hệ địa lí giữa hàm lượng phù sa của sông với địa hình và mật độ che phủ của rừng.
Gv: Hàm lượng phù sa lớn như vậy đã có những tác động như thế nào tới thiên nhiên và đời  sống dân cư  đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long?(có cả thuận lợi và có cả khó khăn )
Hs: lưu nhớ kiến thức đã học từ  lớp 6- Bài 23: Sông và hồ và kiến thức thực tế   để giải  thích điều này :
*Thuận lợi :
· Thiên nhiên  : bồi đắp phù sa tạo ra các đồng bằng châu thổ, mở rộng diện tích đồng bằng, bồi đắp phù sa màu mỡ,…
· Đời sống nhân dân : xuất hiện phong tục, tập quán, lịch canh tác và sản xuất nông nghiệp (đặc biệt là nghề thâm canh trồng lúa nước ),…
*Khó khăn :
Hàm lượng phù sa của sông ngòi nước ta lớn như vậy còn chứng tỏ một điều, đó là do độ che phủ của rừng nước ta đang  báo động; chỉ có chặt phá, khai thác một cách bừa bãi không có kế hoạch,…như vậy đã làm cho đất đá từ các vùng thượng nguồn theo các dòng sông chảy về hạ lưa là rất lớn.
   Từ đó đặt ra vấn đề, chúng ta phải làm gì để hạn chế bớt khó khăn trên?( Mặc dù chúng ta biết rằng hàm lượng phù sa của sông lớn đem lại giá trị không nhỏ cho việc phát triển kinh tế –xã hội ở nước ta. )
    Có rất nhiều kĩ năng xác lập, nhận xét, phân tích, giải thích,…các mối quan hệ địa lí trong  hoạt động 1 - Đặc điểm chung của bài 33- Đặc điểm sông ngòi Việt Nam nhưng nói tóm lại, thông các kĩ năng đó học sinh đã được tiếp thu kiến thức mới của bài học, cụ thể là sông ngòi Việt nam có 4 đặc điểm chính:
     1. Mạng lưới sông: dày đặc, phân bố rộng.
     2. Hướng chảy: có 2 hướng chính:  Tây Bắc- Đông Nam ; vòng cung
     3. Mùa nước: có 2 mùa lũ và cạn
     4. Hàm lượng phù sa:lớn
    Tìm hiểu được bốn đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam học sinh đã được rèn kĩ năng quan trọng không kém phần  chỉ bản đồ, xác định các đối tượng địa lí, phân tích các đối tượng địa lí trên bản đồ, lược đồ,  sơ đồ… Đó là kĩ năng phát hiện,  phân tích, giải thích các mối quan hệ điạ lí.
    Dựa trên phần tìm hiểu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam học sinh vừa tiếp thu kiến thức mới, vừa được củng cố kiến thức cũ của các bài học trước, của các lớp trước.
  VD: + Bài 23: Sông và hồ ( Địa lí 6)
     + Bài   3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á (Địa lí 8).
     + Bài 14: Đông Nam Á- Đất liền và hải đảo (Địa lí 8).
     + Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam (Địa lí 8).
     + Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam (Địa lí 8).
     + Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam (Địa lí 8).
     + Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta (Điạ lí 8),...
    Từ việc tìm hiểu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam học sinh đã “ chụp ảnh”được kiến thức: sông ngòi Việt Nam sẽ mang những đặc điểm chung của sông ngòi châu Á; sông ngòi khu vực Đông Nam Á và cũng sẽ nhận thấy đó là “ bản sao” của địa lí châu cũng như khu vực mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.
Gợi ý trả lời một số câu hỏi
Câu 1: Nêu mục tiêu tổng quát  của chiến lược 10 năm phát triển kinh tế (2001-2010) của nước ta?
   - Đưa nước ta  ra khỏi tình trạng kém phát triển
   - Nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần của nhân dân
   - Tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Câu 2: Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nước ta hiện nay?
   - Thuận lợi:
       + Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ làm cho thiên nhiên nước ta phân hoá đa dạng tạo điều kiện phát triển một nền kinh tế toàn diện
       + Hội nhập giao lưu với các nước trong và ngoài khu vực
   - Khó khăn:
       + Giặc ngoại xâm thường xuyên dòm ngó.
       + Vùng có nhiều thiên tai:bão,lũ lụt,hạn hán…
Câu 3:Vùng biển nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó qua các tính chất của khí hậu biển?
  - Chế độ gió: gió trên biển mạnh hơn so với đất liền
       + Tháng 10 – tháng 4:gió mùa đông bắc lạnh khô, ít mưa.
       + Tháng 5 – tháng 9 : gió mùa tây nam nóng ẩm mưa nhiều.
 - Chế độ mưa:lượng mưa trên biển ít hơn so với đất liền đạt từ 1100 – 1300 mm/năm
 - Chế độ nhiệt : nhiệt độ trung bình của nước biển tầng mặt trên 23 0 C
Câu 4: Biển nước ta đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với đời sống kinh tế và tự nhiên của nước ta?
a) Thuận lợi:
Về tự nhiên: điều hoà khí hậu và tạo nhiều cảnh quan tự nhiên đẹp.
- Về kinh tế : Vùng biển nước ta nhiều tài nguyên khoáng sản thuận lợi cho sự phát triển nhiều ngành kinh tế:
 + khoáng sản có nhiều dầu khí, ti tan,muối thuận lợi phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến nguyên liệu, nhiên liệu.
      + Hải sản phong phú:cá,tôm,cua,rong biển…thuận lợi phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến thuỷ sản.
 + Mặt biển có các tuyến đường giao thông trong và ngoài nước thuận lợi phát triển giao thông hàng hải
 + nhiều phong cảnh đẹp,bãi tắm đẹp (Vịnh Hạ Long, Cát Bà,  Đồ Sơn,  Mũi Né, nha Trang…)thuận lợi phát triển ngành du lịch biển
b) Khó khăn:
  - Nguồn lợi thuỷ sản có chiều hướng giảm sút
  - Môi trường một số vùng biển ven bờ bị ô nhiễm
  - Thiên tai thường xuyên xảy ra
 Câu 5: Nêu ý nghĩa của giai đoạn tân Kiến Tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay ? Một số trận động đất xảy ra gần đây ở Lai Châu, Điện Biên… điều đó chứng tỏ điều gì?
a) Ý nghĩa của giai đoạn Tân Kiến Tạo:
Đây là giai đoạn rất ngắn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta:
- Quá trình nâng cao địa hình làm cho sông ngòi trẻ lại và hoạt động mạnh mẽ. đồi núi cổ được nâng cao và mở rộng
- Quá trình mở rộng Biển Đông và tạo các bể dầu khí ở thềm lục địa và đồng bằng châu thổ (đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng Sông Cửu Long)
- Quá trình hình thành các cao nguyên badan và đồng bằng phù sa trẻ
- Quá trình tiến hoá của giới sinh vật
b) Một số trận động đất xảy ra gần đây ở Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ rằng giai đoạn Tân Kiến Tạo vẫn còn đang diễn ra.
 Câu 6: Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta?
- Quản lí tài nguyên lỏng lẻo,khai thác bừa bãi.
- Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải
- Thăm dò , đánh giá không chính xác về hàm lượng, trữ lượng làm cho việc khai thác khó khăn, đầu tư lãng phí.
 Câu 7: Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta?
- Đồi núi là bộ phận quan trọng trong cấu trúc địa hình nước ta.
- Địa hình nước ta được Tân kiến Tạo nâng lên mạnh mẽ và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu sự tác động mạnh mẽ của con người
Câu 8: Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực ? Đó là những khu vực nào? 
 Ba khu vực:
- Khu vực đồi núi.
- Khu vực đồng bằng.
- Bờ biển và thềm lục địa.
Câu 9: Hãy so sánh địa hình của hai vùng Đồng Bằng Sông Hồng và Đồng Bằng Sông Cửu Long?
      Đồng Bằng Sông Hồng			  	     Đồng Bằng Sông Cửu Long
- Nhiều ô trũng, thấp hơn mực nước sông 3-7 m	- Cao hơn mực nước biển 2-3 m
- Hệ thống đê lớn dài 2700 km	- Không có đê lớn bị ngập lũ hang năm
- Đắp đê ngăn lũ vững chắc	- Sống chung với lũ cải tạo đất

Câu 10: Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ỏ những mặt nào?
· Đặc điểm chung của khí hậu nước ta:
 + Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm
 + Tính chất đa dạng và thất thường.
· Nét độc đáo của khí hậu nước ta là :
 + Có lượng mưa lứon theo mùa và trong nămở miền bắc xcó mùa Đông lạnh (từ vĩ tuyến 180B trở ra)
 + Chế độ gió mùa, độ cao và hướng một số dãy núi lớn đã làm cho thời tiết , khí hậu nước ta đa dạng và thất thường.
Câu 11: Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm chung của từng miền?
* Nước ta có bốn miền khí hậu
* Đặc điểm chung:
- Miền khí  hậu phía Bắc: Từ dãy Hoành Sơn (vĩ tuyến 180B ) trở ra: có mùa đông lạnh, ít mưa; mùa hạ nóng ẩm,mưa nhiều.
- Miền khí hậu Đông Trường Sơn:Từ dãy Hoành Sơn (VT 180 B) trở vào mũi Dinh(VT 110 B).Có mùa mưa lệch hẳn về thu đông.
- Miền khí hậu Biển Đông: Nằm ở vùng biển nước ta, mang tính chất nhioệt đới gió mùa hải dương.
Câu 12: Trong gió mùa đông bắc thời tiết , khí hậu Bắc Bộ, Trung bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?
a) Trong gió mùa đông bắc thời tiết , khí hậu Bắc Bộ, Trung bộ và Nam Bộ khác nhau 
 - Bắc Bộ: Thời tiết lạnh khô vào đầu mùa, lạnh ẩm vào cuối mùa .
- Bắc Trung Bộ lạnh vừa,ít có mưa phùn; Trung, Nam Trung Bộ nóng, mưa nhiều vào đầu mùa đông 
- Nam Bộ thời tiết nóng khô, ổn định suốt mùa .
b) Nguyên nhân sự khác nhau:
- Gió mùa đông lạnh (hướng Đông Bắc) chỉ ảnh hưởng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ .
- Gió Đông Bắc ( tín phong) ảnh hưởng tới Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Câu 13: So sánh ba nhóm đất chính ở nước ta về đặc tính ,sự phân bố và giá trị sử dụng?
	yếu tố
Nhóm đất
	Đặc tính
	Nơi phân bố
	Giá trị sử dụng

	Đất Feralit
	- Chua , nghèo mùn, nhiều sét
- Có màu đỏ ,vàng do có nhiều hợp chất sắt , nhôm
- Dễ bị kết von thành đá ong
	- Vùng núi đá vôi phía Bắc
- đông Nam Bộ và Tây Nguyên
	 Thích hợp trồng cây công nghiệp. Đặc biệt là cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su…

	Đất Mùn núi cao
	- Xốp, giàu mùn
- Màu đen hoặc nâu
	Địa hình núi cao trên 2000m
	Phát triển lâm nghiệp và bảo vệ rừng đầu nguồn

	Đất bồi tụ phù sa
	- Tơi xốp, ít chua, giàu mùn
- Độ phì cao, dễ canh tác
	- Tập trung nhiều ở ĐBSH, ĐBSCL
- các đồng bằng nhỏ khác
	Phát triển nông nghiệp ,đặc biệt là cây lúa



Câu 14: Chứng minh tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn trên các mặt sau: Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và bảo vệ môi trường sinh thái ?
a) Về kinh tế:
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ
- Cung cấp thực phẩm cho nhân dân
- Dùng làm dược liệu
b) Về văn hoá-xã hội-du lịch:
- Tạo nhiều khu vực đẹp (các loại cây cảnh dung làm trang trí,trưng bày trong gia đình,các ngày lễ hội)
-  Nghiên cứu khoa học
- Là nơi vui chơi giải trí,an dưỡng ,nghỉ mát
c) Về môi trường sinh thái:
- Cung cấp o xi, điều hoà khí hậu
- Phòng chống thiên tai ,bảo vệ môi trường
Câu 15 :  Nguyên nhân nào làm cho tự nhiên Việt Nam có tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, tính chất này được thể hiện như thế nào trong thành phần tự nhiên nước ta. Nó ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất và dời sống ?
a) Nguyên Nhân: Do nằm trong vành đai nhiệt đới, ở khu vực Đông Nam Á và tiếp giáp với Thái Bình Dương 
b) Biểu hiện: 
· Khí hậu : Nhận được nguồn nhiệt năng lớn, nhiệt độ TB năm cao trên 210C, lượng mưa lớn từ 1500 đến 2000 mm/năm, chia làm hai mùa rõ rệt .
· Địa hình: quá trình phong hóa diễn ra mạnh mẽ, lớp võ phong hóa dày.
· Sông ngòi: có hai mùa nước( mùa lũ và mùa cạn), sông không đóng băng.
· Đất đai: Đất Feralit đỏ vàng 
· Sinh vật: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới phát triển .
c)Ảnh hưởng:
- Thuận lợi:
+ Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là nông sản nhiệt đới .
+ Cây trồng,vật nuôi phát triển quanh năm tạo điều kiện tăng năng suất .
- Khó khăn: 
+ Sâu bệnh phát triển gây hại cho nông nghiệp.
+ Làm cho nhiều loại sản phẩm của nhiều ngành sản xuất bị hư hỏng do ẩm móc, oxi hóa …
Câu 16: Sự phân hóa đa dạng, phức tạp của cảnh quan tự nhiên tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta? Cho ví dụ.
a)Thuận lợi:
- Tạo điều kiện để phát triển nhiều ngành kinh tế ( Nông nghiệp: trồng trọt. chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; Công nghiệp: nhiên liệu, năng lượng, luyện kim, chế biến nông lâm thủy sản)
- Thiên nhiên đa dạng, tươi đẹp, hấp dẫn tạo điều kiện phát triển du lịch.
- Cảnh quan thiên nhiên nhiều vùng khác nhau tạo điều kiện để xây dựng các vùng sản xuất phù hợp từng vùng, đa dạng hóa sản phẩm .
b) Khó khăn:
- Nhiều thiên tai như hạn hán, bão lụt,… làm cho môi trường sinh thái dễ bị biến đổi 
- Tài nguyên thiên nhiên dễ bị cạn kiệt nếu như sử dụng không hợp lý .
________________________________________________________

Chủ đề 5
Giải các dạng bài tập về vẽ biểu đồ
(12 tiết)

GV: Giới thiệu cho hs các bước tiến hành vẽ biểu đồ.
 Bước 1 : 
 	Xử lý số liệu (từ số liệu tuyệt đối sang số liệu tương đối) 
 Bước 2 : 	Vẽ biểu đồ
 - Xác định biểu đồ cần vẽ.
 - Chọn, chia tỉ lệ thích hợp.
 - Vẽ lần lượt từng đối tượng.
 Bước 3 :	Hoàn thiện biểu đồ
+ Ghi bảng chú giải (kí hiệu).
+ Tên bản đồ (tên chung nếu là biểu đồ so sánh).
*  Một số lưu ý khi vẽ biểu đồ.
 - Đọc kĩ số liệu bài ra.
 - Tuyệt đối không dùng màu để tô, kí hiệu trên bản đồ.
- Nếu là biểu đồ tròn: khi vẽ đường tròn, vẽ 1 bán kính trùng với phương kim đồng hồ chỉ 12 giờ và vẽ theo chiều kim đồng hồ.
 - Bất cứ một biểu đồ nào cũng cần chú giải và tên biểu đồ.
 - Khi vẽ bất cứ một biểu đồ nào cũng phải đảm bảo được 3 yêu cầu:
 + Khoa học (chính xác).
 + Trực quan (rõ ràng, dễ đọc).
 + Thẩm mỹ (đẹp).
GV đưa ra một số dạng bài tập thực hành cho hs
HS: dưới sự hướng dẫn của gv theo dõi và các giải bài tập.   
1. Biểu đồ cột          
a. yêu cầu : Thể hiện quy mô khối lượng, động thái phát triển của một đại lượng nào đó hoặc so sánh tương quan về độ lớn giữa một số đại lượng khác nhau.
b. Các dạng:
- Biểu đồ có một dãy cột đơn.
- Biểu đồ có từ 2 - 3 cột gộp nhóm có cùng một đơn vị hoặc khác đơn vị.
- Biểu đồ cột chồng.
- Biểu đồ có nhiều đối tượng thể hiện trong cùng một thời điểm ( thời gian).
- Biểu đồ thanh ngang.
c. Cách vẽ:
- Bước 1: Chọn dạng biểu đồ thích hợp.
- Bước 2: Vẽ hệ chục toạ độ, lưu ý khoảng cách  năm, chọn tỉ lệ trên trục tung, ghi đơn vị trên cả 2 trục tung và trục hoành.
- Bước 3: Vẽ biểu đồ cột, cột năm đầu tiên vẽ cách trục đơn vị từ 0,5 - 1 cm. (Lưu ý chiều rộng các cột phải bằng nhau)
- Bước 4: Ghi các số liệu trên biểu đồ, có kí hiệu để phân biệt, có tên biểu đồ, bảng chú giải.
- Bước 5: Hoàn chỉnh nhận xét, phân tích.
d. Bài tập áp dụng:
Bài tập 1
Cho bảng số liệu tình hình khai thác thuỷ sản ở nước ta, giai đoạn 1995 - 2005
                                                                                              (Đơn vị: nghìn tấn)
	Chỉ tiêu
	1990
	1995
	2000
	2002
	2005

	Tổng sản lượng
	890.6
	1584.4
	2250.5
	2647.4
	3465.9

	- Khai thác
	728.5
	1195.3
	1660.9
	1802.6
	1987.9

	- Nuôi trồng
	162.1
	389.1
	589.6
	844.8
	1478.0


- Nếu là biểu đồ trũn: khi vẽ đường trũn, vẽ 1 bỏn kớnh trựng với phương kim đồng hồ chỉ 12 giờ và vẽ theo chiều kim đồng hồ.
 - Bất cứ một biểu đồ nào cũng cần chỳ giải và tờn biểu đồ.
 - Khi vẽ bất cứ một biểu đồ nào cũng phải đảm bảo được 3 yờu cầu:
 + Khoa học (chớnh xỏc).
 + Trực quan (rừ ràng, dễ đọc).
 + Thẩm mỹ (đẹp).
GV đưa ra một số dạng bài tập thực hành cho hs
HS: dưới sự hướng dẫn của gv theo dừi và cỏc giải bài tập.   
1. Biểu đồ cột          
a. yờu cầu : Thể hiện quy mụ khối lượng, động thỏi phỏt triển của một đại lượng nào đú hoặc so sỏnh tương quan về độ lớn giữa một số đại lượng khỏc nhau.
b. Cỏc dạng:
- Biểu đồ cú một dóy cột đơn.
- Biểu đồ cú từ 2 - 3 cột gộp nhúm cú cựng một đơn vị hoặc khỏc đơn vị.
- Biểu đồ cột chồng.
- Biểu đồ cú nhiều đối tượng thể hiện trong cựng một thời điểm ( thời gian).
- Biểu đồ thanh ngang.
c. Cỏch vẽ:
- Bước 1: Chọn dạng biểu đồ thớch hợp.
- Bước 2: Vẽ hệ chục toạ độ, lưu ý khoảng cỏch  năm, chọn tỉ lệ trờn trục tung, ghi đơn vị trờn cả 2 trục tung và trục hoành.
- Bước 3: Vẽ biểu đồ cột, cột năm đầu tiờn vẽ cỏch trục đơn vị từ 0,5 - 1 cm. (Lưu ý chiều rộng cỏc cột phải bằng nhau)
- Bước 4: Ghi cỏc số liệu trờn biểu đồ, cú kớ hiệu để phõn biệt, cú tờn biểu đồ, bảng chỳ giải.
- Bước 5: Hoàn chỉnh nhận xột, phõn tớch.
d. Bài tập ỏp dụng:
Bài tập 1
Cho bảng số liệu tỡnh hỡnh khai thỏc thuỷ sản ở nước ta, giai đoạn 1995 - 2005
                                                                                              (Đơn vị: nghỡn tấn)
	Chỉ tiờu
	1990
	1995
	2000
	2002
	2005

	Tổng sản lượng
	890.6
	1584.4
	2250.5
	2647.4
	3465.9

	- Khai thỏc
	728.5
	1195.3
	1660.9
	1802.6
	1987.9

	- Nuụi trồng
	162.1
	389.1
	589.6
	844.8
	1478.0


- Nếu là biểu đồ trũn: khi vẽ đường trũn, vẽ 1 bỏn kớnh trựng với phương kim đồng hồ chỉ 12 giờ và vẽ theo chiều kim đồng hồ.
 - Bất cứ một biểu đồ nào cũng cần chỳ giải và tờn biểu đồ.
 - Khi vẽ bất cứ một biểu đồ nào cũng phải đảm bảo được 3 yờu cầu:
 + Khoa học (chớnh xỏc).
 + Trực quan (rừ ràng, dễ đọc).
 + Thẩm mỹ (đẹp).
GV đưa ra một số dạng bài tập thực hành cho hs
HS: dưới sự hướng dẫn của gv theo dừi và cỏc giải bài tập.   
1. Biểu đồ cột          
a. yờu cầu : Thể hiện quy mụ khối lượng, động thỏi phỏt triển của một đại lượng nào đỳ hoặc so sỏnh tương quan về độ lớn giữa một số đại lượng khỏc nhau.
b. Cỏc dạng:
- Biểu đồ cỳ một dúy cột đơn.
- Biểu đồ cỳ từ 2 - 3 cột gộp nhỳm cỳ cựng một đơn vị hoặc khỏc đơn vị.
- Biểu đồ cột chồng.
- Biểu đồ cỳ nhiều đối tượng thể hiện trong cựng một thời điểm ( thời gian).
- Biểu đồ thanh ngang.
c. Cỏch vẽ:
- Bước 1: Chọn dạng biểu đồ thớch hợp.
- Bước 2: Vẽ hệ chục toạ độ, lưu ý khoảng cỏch  năm, chọn tỉ lệ trờn trục tung, ghi đơn vị trờn cả 2 trục tung và trục hoành.
- Bước 3: Vẽ biểu đồ cột, cột năm đầu tiờn vẽ cỏch trục đơn vị từ 0,5 - 1 cm. (Lưu ý chiều rộng cỏc cột phải bằng nhau)
- Bước 4: Ghi cỏc số liệu trờn biểu đồ, cỳ kớ hiệu để phừn biệt, cỳ tờn biểu đồ, bảng chỳ giải.
- Bước 5: Hoàn chỉnh nhận xột, phừn tớch.
d. Bài tập ỏp dụng:
Bài tập 1
Cho bảng số liệu tỡnh hỡnh khai thỏc thuỷ sản ở nước ta, giai đoạn 1995 - 2005
                                                                                              (Đơn vị: nghỡn tấn)
	Chỉ tiờu
	1990
	1995
	2000
	2002
	2005

	Tổng sản lượng
	890.6
	1584.4
	2250.5
	2647.4
	3465.9

	- Khai thỏc
	728.5
	1195.3
	1660.9
	1802.6
	1987.9

	- Nuụi trồng
	162.1
	389.1
	589.6
	844.8
	1478.0


*Lưu ý: Biểu đồ đường thường thể hiện các đối tượng có nhiều đơn vị tính khác nhau và diễn ra trong nhiều năm trong phần chú giải có thể viết luôn vào biểu đồ.
3. Biểu đồ tròn:
a. yêu cầu : Thể hiện cơ cấu thành phần trong một tổng thể của 3 năm hoặc 3 vùng, đồng thời cũng thể hiện quy mô của đối tượng cần trình bày. 
b. Các dạng:
- Biểu đồ có một hình tròn
- Biểu đồ có từ 2 -3 hình tròn có bán kính bằng nhau hoặc khác nhau.
- Biểu đồ cặp 2 nửa hình tròn ( thường thể hiện 2 đối tượng đối lập nhau như xuất nhập khẩu)
c. Cách vẽ:
- Bước 1: Xử lí số liệu ( nếu bảng số liệu là giá trị tuyệt đối), quy đổi tỉ lệ % ra độ góc của hình quạt
- Bước 2: Tính bán kính biểu đồ khi có giá trị tuyệt đối khác nhau ( bán kính biểu đồ chính là thể hiện quy mô)
- Bước 3: Vẽ lần lượt từng số liệu theo đúng thứ tự số liệu xuất hiện trong bảng số liệu theo chiều kim đồng hồ.
- Bước 4: Ghi các số liệu vào biểu đồ có kèm theo đơn vị %, có kí hiệu để phân biệt, có tên biểu đồ, bảng chú giải. Lưu ý dưới mỗi biểu đồ tròn cần ghi năm hoặc vùng - miền, nếu vẽ 2 – 3 biều đồ tròn thì tâm  các vòng tròn thẳng hàng)
- Bước 5: Hoàn chỉnh nhận xét, phân tích ( nếu có)
d. Bài tập áp dụng:
Bài tập 7
 	Cho BSL sau: Giá trị sản xuất của ngành trồng trọt theo giá so sánh 1994 phân theo nhóm cây trồng của nước ta                      
                                                                                              (Đơn vị: tỉ đồng)
	Năm
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	Cây LT
	Cây CN
	Rau đậu
	Câu khác

	1995
	66183.4
	42110.4
	12149.4
	4983.6
	6940.0

	2005
	107897.6
	63852.5
	25585.7
	8928.2
	9531.2



1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện qui mô và cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt theo bảng số liệu trên?
2. Nhận xét?
1. Vẽ biểu đồ:
a. Xử lí số liệu:
Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt phân theo nhóm cây trồng 

                                                                             ( Đơn vị %)                                       
	Năm
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	Cây LT
	Cây CN
	Rau đậu
	Câu khác

	1995
	100
	63.6
	18.4
	7.5
	10.5

	2005
	100
	59.2
	23.7
	8.3
	8.8



So sánh quy mô và bán kính biểu đồ
	
	So sánh quy mô giá trị
	So sánh bán kính biểu đồ

	1995
	1.0
	1.0

	2005
	1.6
	1.3



Vẽ biểu đồ:
Cây LT
Cây CN
Rau đậu
Cây khác
biểu đồ thể hiện qui mô và cơ cấu giá trị sản xuất
của ngành trồng trọt  giai đoạn 1990 - 2000

2. Nhận xét 
- Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt năm 2005 có sự thay đổi so với năm 1995.
+ Tỉ trọng của nhóm cây CN và rau đậu tăng ( dẫn chứng)
+ Tỉ trọng của nhóm cây LT và các loại cây khác giảm ( dẫn chứng)
+ Tuy nhiên nhóm cây LT vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất ( dẫn chứng)./.
Bài tập 8
Cho bảng số liệu sau
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
                                                                                                            (Đơn vị:  tỉ đồng)
	Năm
	Tổng số
	N-L-ngư nghiệp
	CN- XD
	Dịch vụ

	1990
	41955
	16252
	9513
	16190

	1995
	228892
	62219
	65820
	100853

	2000
	441646
	107320
	161643
	1726883


1. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện quy mô cơ cấu GDP qua các năm theo bảng số liệu?
2. Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu từ 1990-> 2000?
Các bước tiến hành:
Bước 1: Xử lý số liệu (đơn vị %)
Năm 1990:	Tổng sản phẩm trong nước là: 41.955 tỉ đồng.
- N-L-Ngư nghiệp = 	      x 100 = 38,8 %41.955
16252



- CN - XD            = 	      x 100 = 22,7 %9513
41.955

- Dịch vụ               =  100% - (38,8 % + 22,7%) = 38,5%
Năm 1995 và năm 2000 tính tương tự năm 1990. Ta được bảng số liệu đã sử lí
                                                                                                                   (Đơn vị:  %)
	Năm
	Tổng số
	N-L-ngư nghiệp
	CN- XD
	Dịch vụ

	1990
	100
	38,8
	22,7
	38,5

	1995
	100
	27,2
	28,8
	44

	2000
	100
	24,3
	36,6
	39,1


Bước 2 : Vẽ biểu đồ.
- Xác định đường tròn phù hợp với khổ giấy.
- Chia hình tròn thành những nan quạt theo đúng tỉ lệ và vẽ các đối tượng theo trật tự của các thành phần trong bài. (Nông lâm ngư nghiệp, CN-XD và dịch vụ).
 - Để chia các đại lượng chính xác theo tỉ lệ cần lấy tỉ lệ 1% = 3,60 (vì toàn bộ hình  tròn là 3600, tương ứng với tỉ lệ 100%) và dùng thước đo độ để tính góc ở tâm và vẽ theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ 12h.
- Thứ tự các thành phần của các biểu đồ phải giống nhau để tiện cho việc so sánh. (tuy nhiên theo kinh nghiệm khi biểu đồ có 3 số liệu, sau khi vẽ xong số liệu thứ nhất ta vẽ luôn số liệu thứ 3 theo chiều ngược chiều kim đồng hồ)
Ví dụ: 	Năm 1990
+ Nông lâm ngư nghiệp : 38,8% x 3.60 = 1400.
+ Công nghiệp – xây dựng : 22,7% x 3.60 = 820.
+ Dịch vụ :	38,5% x 3.60 = 1380.
	Năm 1995 và năm 2000 làm tương tự như năm 1990.



* Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu từ 1990-> 2000 :
- Qua biểu đồ và bảng số liệu cho thấy tổng sản phẩm trong nước của nước ta không ngừng được tăng lên: Từ 14955 tỉ đồng năm 1995 tăng lên 441646 tỉ đồng năm 2000, nh vậy tăng thêm 399691 tỉ đồng với tốc độ tăng là 10,5 lần.
- Qua biểu đồ và bảng số liệu cho thấy tỉ trọng ngành N-L-Ngư nghiệp giảm và tăng dần tỉ trọng của ngành CN-XD và dịch vụ. Điều này cho thấy nền kinh tế nuớc ta đang có sự chuyển dịch theo hướng CNH-HĐH đất nước.
+ Ngành N-L-Ngư nghiệp giảm ( dẫn chứng). Đây là xu hớng tiến bộ phản ánh nước ta chuyển từ 1 nước nông nghiệp là chính sang 1 nước CN 
+ Ngành  công nghiệp và xây dựng tăng nhanh đặc biệt là cho đến năm 2000 ( dẫn chứng)
+ Ngành dịch vụ tỉ trọng còn thấp. Nhưng do các ngành dịch vụ phát triển khá nhanh như du lịch, ngân hàng…nên tỉ trọng không ngừng tăng lên.
· Kết luận…
4. Biểu đồ miền
a. yêu cầu : Biểu đồ miền thực chất là biểu đồ cột chồng khi chiều rộng các cột được thu nhỏ thành đường thẳng. Biểu đồ miền thể hiện đồng thời cả hai mặt cơ cấu và động thái phát triển của đối tượng qua nhiều thời điểm ( từ 4 năm trở lên)
b. Các dạng:
- Biểu đồ miền theo giá trị tuyệt đối. ( ít sử dụng)
- Biểu đồ miền theo giá trị tương đối ( %)
c. Cách vẽ:
- Bước 1: Xử lí số liệu ( nếu bảng số liệu là giá trị tuyệt đối)
- Bước 2: Kẻ khung hệ toạ độ, ở trục tung biểu thị từ 0 – 100%, trục hoành biểu thị thời gian năm đầu tiên nằm ở gốc toạ độ và đóng khung thành hình chữ nhật ( lưu ý khoảng cách năm trên trục hoành)
- Bước 3: Vẽ đường ranh giới theo số liệu đã tính lần lượt từ dưới lên trên ( đường ranh giới sẽ chia biểu đồ thành các miền khác nhau, mỗi miền thể hiện một đối tượng địa lí)
- Bước 4: Ghi các số liệu vào đúng vị trí từng miền trong biểu đồ đã vẽ. Có kí hiệu để phân biệt mỗi miền, có tên biểu đồ, bảng chú giải. 
- Bước 5: Hoàn chỉnh nhận xét, phân tích ( nếu có)
d. Bài tập áp dụng:

Bài tập 9
Cho BSL sau: Cơ cấu vận chuyển hàng hoá phân theo ngành vận tải ở nước ta. Giai đoạn 1985 - 2005 ( đơn vị: %)
	Năm
	Đường sắt
	Đường bộ
	Đường sông
	Đường biển

	1985
	7.6
	58.3
	29.2
	4.9

	1990
	4.4
	58.9
	30.2
	6.5

	1995
	5.2
	64.2
	23.0
	7.6

	2000
	4.6
	63.8
	22.2
	9.4

	2005
	2.8
	66.9
	19.9
	10.4


1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình vận tải giai đoạn 1985- 2005?
2. Nhận xét?
Hướng dẫn làm BT
1. Vẽ biểu đồ
BIỂU ĐỒ CƠ CẤU HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HèNH VẬN TẢI NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1985- 2005 



[image: ]
2. Nhận xét:
- Cơ cấu vận tải hàng hoá của các loại hình GTVT ở nước ta luôn có sự biến động qua các giai đoạn. Nhưng nhìn chung giai đoạn từ 1985 - 2005, cơ cấu vận tải thay đổi theo chiều hướng sau:
	Loại hình vận tải
	Thay đổi tỉ trọng

	Đường sắt
	Giảm
	4.8%

	Đường bộ
	Tăng
	8.6%

	   Đ ường sông
	Giảm
	9.3%

	  Đường biển
	Tăng
	5.5%



Bài tập 10
Cho BSL về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo ngành kinh tế theo giá trị hiện hành.                                                                              
                                                                                                                      Đơn vị: %
	Năm
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996

	Nông-Lâm-ngư nghiệp
	40,6
	33,9
	29,9
	28,7
	28,4
	27,2

	Công nghiệp-Xây dựng
	23,8
	27,3
	28,9
	29,6
	29,9
	30,7

	Dịch vụ
	35,7
	38,8
	41,2
	41,7
	41,7
	42,1

	Tổng số
	100
	100
	100
	100
	100
	100



1. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP qua các năm?
2. Hãy phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP nói trên?
Hướng dẫn giải bài tập:
Các bước tiến hành:
- Vẽ khung biểu đồ là hình chữ nhật hoặc hình vuông, cạnh đứng thể hiện 100%, cạnh ngang thể hiện  khoảng cách năm, chia sao cho phù hợp giữa các năm.
- Ranh giới của biểu đồ miền là đường biểu diễn, thành phần nào cho trước thì vẽ trước và vẽ từ dưới lên. 
- Khi vẽ biểu đồ miền nếu có 3 thành phần thì vẽ thành phần đầu tiên sau đó ta vẽ thành phần thứ 3 vẽ từ trên xuống coi 100% = 0%.
- Phần số liệu thể hiện ngay trong biểu đồ.
[image: ]
 	 2. Phân tích:
- Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ cho thấy xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta:
+ Giảm tỉ trọng của ngành nông lâm thuỷ sản.( dẫn chứng)
+ Tăng nhanh tỉ trọng của công nghiệp và dịch vụ. ( dẫn chứng nhịp điệu gia tăng giữa các năm)
+ Sự chuyển biến này là kết quả của sự tăng trưởng không đều giữa các khu vực kinh tế. Đó là sự phục hồi và tăng nhanh của khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.
=> Sự chuyển dịch như vậy là tích cực, tiến bộ. Nước ta từ chỗ là nước nông nghiệp đang từng bước chuyển dịch thành nước công nghiệp theo hướng CNH – HĐH đất nước.
5. Biểu đồ kết hợp:
a. Yêu cầu : Thể hiện động thái phát triển và tương quan độ lớn giữa các đại lượng qua các thời điểm 
b. Các dạng:
- Biểu đồ kết hợp giữa cột và đường (một đường một cột hoặc một đường hai cột)
- Biểu đồ kết hợp giữa cột và tròn.
c. Cách vẽ:
- Biểu đồ cột đường:
+ Bước 1: Kẻ khung hệ toạ độ, hai trục tung với 2 trục đơn vị khác nhau, trục hoành biểu thị thời gian 
+ Bước 2: Vẽ từng cột lần lượt theo thứ tự bảng số liệu.
+ Bước 3: Vẽ đường biểu diễn, các điểm để nối đường biểu diễn đặt ở giữa cột ( nếu biểu đồ chỉ có một cột) đặt ở giữa hai cột (nếu biểu đồ có hai cột)
+ Bước 4: Ghi các số liệu vào biểu đồ đã vẽ. Có kí hiệu để phân biệt, có tên biểu đồ, bảng chú giải. 
+ Bước 5: Hoàn chỉnh nhận xét, phân tích ( nếu có)
d. Bài tập áp dụng:
Bài tập 11
 Cho BSL sau: Tình hình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 1990 – 2005

	Năm
	Khách du lịch (nghìn lượt)
	Doanh thu ( tỉ đồng)

	1990
	1.250
	65

	1995
	6.858
	8.000

	2000
	13.430
	17.400

	2005
	19.577
	30.000


1.Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện tình hình phát triển du lịch giai đoạn 1990 - 2005?
2. Nhận xét và giải thích nguyên nhân?
1. Vẽ biểu đồ:
[image: ]
2. Nhận xét và giải thích nguyên nhân:
* Nhận xét:
- Lượng khách du lịch và doanh thu du lịch ở nước ta tăng nhanh trong thời gian 1990 – 2005.
	+ Khách du lịch tăng: 15,6 lần
	+ Doanh thu du lịch tăng 461,5 lần
* Giải thích:
- Du lịch phát triển mạnh đặc biệt từ năm 1990 nhờ chính sách đổi mới mở của nhà nước.
- Nước ta có tiềm năng du lịch to lớn và đang được khai thác.
- Nhu cầu du lịch tăng mạnh do mức sống ngày càng cao.

Bài tập 12
1. Vẽ biểu đồ về tình hình sản xuất mía đường và nhập khẩu mía đường của nước ta dựa vào bảng số liệu sau?
2. Nhận xét và giải thích xu hướng biến đổi của sản xuất mía đường của nước ta trong thời gian 1990- 1995?
Diện tích gieo trồng mía, sản xuất đường mật và nhập khẩu đường của Việt Nam qua các năm.
	Năm
	Diện tích gieo trồng mía (nghìn ha)
	Sản xuất đường mật (nghìn tấn)
	Nhập khẩu đường (nghìn tấn)

	1990
	130,6
	324
	23,8

	1991
	143,7
	372
	15,9

	1992
	146,5
	365
	11,3

	1993
	143
	369
	44,3

	1994
	164,8
	364,1
	124,4

	1995
	224,8
	517,2
	145,5


Các bước tiến hành:
Bước 1:  Chọn dạng biểu đồ thích hợp: biểu đồ cột kết hợp đường.
Bước 2:  Xử lý số liệu (biểu đồ đường và cột thường có mối quan hệ nhất định với nhau, vì vậy số liệu thường không cần sử lí) 
Bước 3:
- Do phải biểu hiện các đối tượng có đơn vị khác nhau nên ta dùng hai trục đứng để thể hiện các đơn vị.( diện tích với sản xuất và nhập khẩu...)
- Kẻ hệ trục toạ độ vuông góc gồm : hai trục đứng năm ở hai bên biểu đồ, trục hoành thể hiện thời gian (năm).
- Xác định tỉ lệ thích hợp ở cả 2 trục sao cho phù hợp như : Tỉ lệ nghìn tấn và nghìn ha ; độ rộng của cột và khoảng cách giữa các năm. 

[image: ]
     b. Nhận xét và giải thích:
- Diện tích gieo trồng mía tăng nhanh trong thập kỉ 90, đặc biệt trong 2 năm 1994 –1995. (dẫn chứng…)
- Trong khi sản xuất đường mật tăng thì việc nhập khẩu đường cũng tăng (dẫn chứng…)
Giải thích:
- Nước ta có nhiều điều kiện để phát triển sản xuất mía đường (tự nhiên, lao động)
- Trước đây trồng mía chủ yếu trên đất bãi, ở đồng bằng. Trong những năm gần đây phát triển trồng trên đồi, đất xám phù sa cổ.
- Nhu cầu ngày càng tăng, có thể thấy sản xuất chưa đáp ứng được nhu cầu nên sản xuất trong nước tăng, đồng thời nhập khẩu đường cũng tăng.
3. Củng cố: 
     - Có mấy dạng biểu đồ ?
     - Nêu các bước cơ bản khi vẽ các dạng biểu đồ ?
4. Hướng dẫn học ở nhà:
     - GV giao bài tập về nhà cho hs (bằng phiếu học tập)
_______________________________________________
  
CHỦ ĐỀ 6
địa lí dân cư VIỆT NAM
(9 tiết)

A - KIẾN THỨC CƠ BẢN :
I - Cộng đồng các dân tộc Việt Nam: 
1- Các dân tộc ở Việt Nam: 
- Các thành tựu khảo cổ học đã khẳng định Việt Nam là một trong những nơi loài người xuất hiện rất sớm. Quá trình hình thành sớm và phát triển nhanh các cộng đồng dân tộc Việt Nam không tách rời hồn cảnh địa lý chung của khu vực và tiến trình của lịch sử thế giới.
- Ở vị trí trung tâm ĐNA nước ta có đặc điểm chung của các nước phương Đông và đặc điểm riêng của các nước ĐNA về nhiều mặt văn hoá, dân tộc, kinh tế.
-Với vị trí ngã ba đường, Việt Nam  trở thành nơi giao thoa, tiếp xúc giữa nhiều dân tộc cùng với các luồn văn hoá khác nhau trên lục địa và trên hai đảo. Song đã trở thành một cộng đồng thống nhất trên cơ sở một nền văn hoá mang đậm tính chất chung, nhưng lại đa dạng về hình thức thể hiện bên ngoài.
-Theo bản danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam do Tổng cục thống kê công bố ngày 02/3/1949 đã xác định được nước ta có 54 thành phần dân tộc  khác nhau đang sinh sống. Đại đa số các dân tộc có nguồn gốc bản địa, có quá trình hình thành và phát triển cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước, cùng sống chung dưới mái nhà của nước Việt Nam thống nhất. Mổi một dân tộc có một nét văn hoá riêng thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán…làm cho nền văn hoá Việt Nam thêm phong phú giàu bản sắc.
+ Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam dân tộc Việt (Kinh) có số dân đông nhất, chiếm khoảng 86% dân số cả nước, là lực lượng lao động đông đảo trong các ngành nông nghiệp , công nghiệp, dịch vụ, KHKT … có nhiều kinh ngiệm trong thâm canh  lúa nước, có các nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo .
+ Các dân tộc ít người có số dân và trình độ phát triển kinh tế khác nhau mỗi  dân tộc có kinh nghiệm riêng trong một số lĩnh vực như trồng cây  công nghiệp, cây ăn quả và tham gia vào các hoạt động kinh tế- xã hội 
+ Người Việt định cư ở nước ngoài cũng là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam  
 2- Sự phân bố các dân tộc: 
Trong 54 dân tộc của nước ta hiện nay có 04 dân tộc (Kinh, Chăm, Hoa, Khơme) phân bố chủ yếu ở đồng bằng, ven biển và trung du. Các dân tộc còn lại chủ yếu phân bố ở miền núi.
- Người Việt (Kinh) có mặt hầu hết ở khắp tỉnh thành trong cả nước, chỉ  có 11 tỉnh có tỷ lệ người Việt dưới 50% dân số (Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hoà Bình, Lào Cai và Kon Tum). Người Việt có kinh nghiệm thâm canh lúa nước, làm các nghề thủ công tinh xảo, có truyền thống làm nghề sông, biển và có khả năng tiếp thu nhanh khoa học kỹ thuật.
- Các dân tộc ít người chiếm 13,8% dân số, phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du. Đây là vùng thượng nguồn của các con sông, có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên và có vị trí quan trọng về ANQP.
- Trung du Miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú đan xen của trên 30 dân tộc. Ở vùng thấp người Tày, Nùng sống tập trung đông ở tả ngạn Sông Hồng; Người Thái, Mường phân bố từ tả ngạn Sông Hồng đến Sông Cả. Người Dao sinh sống chủ yếu ở các sườn núi từ 700 -1000m. Trên các vùng núi cao là địa bàn cư trú của người Mông.
- Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên có trên 20 dân tộc ít người. Các dân tộc ở đây cư trú thành vùng khá rõ rệt, người Ê-đê ở Đắc Lắc, người Gia –rai ở Kon Tum và Gia Lai, người     Cơ-ho chủ yếu Lâm Đồng…
- Các tỉnh cực nam Trung Bộ và Nam Bộ có các dân tộc Chăm, Khơ-me cư trú thành từng dải hoặc xen kẽ với người Việt. Người Hoa tập trung chủ yếu ở các đô thị, nhất là ở TP. Hồ Chí Minh.
- Hiện nay phân bố các dân tộc đã có nhiều thay đổi. Một số dân tộc ít người từ miền núi phía  Bắc đến cư trú ở Tây Nguyên. Nhờ cuộc vận động định canh, định cư gắn với xoá đói giảm nghèo mà tình trạng du canh, du cư của một  số dân tộc vùng cao đã được hạn chế, đời sống các dân tộc được nâng lên, môi trường được cải thiện.
II- Số dân và gia tăng dân số: 
 1- Số dân:  Việt Nam là quốc gia đông dân ( 80.9 triệu người – 2003 ), đứng thứ 3 ở Đông Nam Á , thứ 8 ở Châu Á và thứ 14 trên thế giới.
->Dân số là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế. Với dân số đông, nước ta có nguồn lao động dồi dào. Đồng thời đây còn là thị trường tiêu thụ rộng lớn. Tuy nhiên, trong điều kiện của nước ta hiện nay, dân số đông là một trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
 2- Gia tăng dân số:
- Con người đã xuất hiện trên lãnh thổ nước ta từ rất lâu. Số dân vào thời kì đó tăng lên rất chậm do tỉ suất sinh và tỉ suất tử đều ở mức cao. Theo ước tính số dân vào thời kì đầu dựng nước, số dân có khoảng 1 triệu người. Từ giữa thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX, dân số nước ta tăng nhanh hơn. Đến đầu thế kỉ XX đân số nước ta tiếp tục tăng, vào năm 1921 DS là 15.6 triệu người, năm 1943 là 22.1 triệu người. Đến năm 1945 do nạn đói Ất Dậu, dân số tục xuống còn 20 triệu. Từ đó đến nay, dân số nước ta tăng lên nhanh chóng. Cho đến hết năm 2003 dân số VN đạt 80.9 triệu người.
- Như vậy tốc độ gia tăng dân số không giốùng nhau giữa các thời kì. Trong suốt thế kỉ XIX, tỉ suất tăng bìng quân hàng năm đạt 0.4%. Vào đầu thế kỉ XX, tỉ suất tăng bình quân đạt 1.3% đặc biệt ở thời kì 1943-1951 số dân giảm nhưng từ những năm 50 trở lại đây, nước ta bắt đầu có hiện tượng “ bùng nổ dân số” và chấm dứt vào trong những năm cuối thế kỉ XX. Dân số tăng nhanh làm ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường.
- Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình nên tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số có xu hướng giảm dần, tuy nhiên mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng lên khoảng một triệu người.
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số còn có sự khác nhau giữa miền núi với đồng bằng và giữa thành thị với nông thôn 
3- Cơ cấu dân số:
- Theo độ tuổi:
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi đuợc biẻu hiện bằng tháp dân số
+ Qua hình dáng tháp dân số 1989-1999 cho ta thấy VN vẫn là một nước có cơ cấu dân số trẻ và đang có sự thay đổi( đáy rộng càng lên cao càng hẹp nhanh chứng tỏ trẻ em nhiều người già ít, tuổi thọ trung bình không cao).
+ Cơ cấu các nhóm tuổi được ở VN đang có sự thay đổi:
0->14 đang giảm
Nhóm tuổi 15-> 59 và nhóm trên 60 tuổi có chiều hướng gia tăng.
- Giới tính:
Ở VN tỉ lệ nữ luôn cao hơn tỉ lệ nam và đang thay đổi theo không gian và thời gian(từ năm 1979-1999 tỉ lệ nữ giảm dần)
Tỉ số giới tính ở các địa phương còn có sự khác nhau và chịu ảnh hưởng của hiện tượng chuyển cư.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1/Theo em hiện nay sự thay đổi các dân tộc theo hướng nào?
     ->Từ đồng bằng lên miền núi và từ miền Bắc vào Tây Nguyên.
2/Em hãy tìm hiểu và cho biết các nét văn hoá đặc sắc sau đây phù hợp với dân tộc nào:
-Hát lượn, hát then Tày
-Múa xoè, múa quạt Thái
-Cồng chiêng, đàn Tơ nưng Gia rai, Ba na
-Hát si, Giao duyên Nùng
-Khèn, đàn môi Mông
-Lể hội Chônchơ nam Thơmây Khơ-me
-Lể hội Mbăng Ka tê Chăm
3- Cho bảng số liệu sau đây về dân số Việt Nam trong thời kì 1954 – 2003 ( đơn vị : triệu người)
	Năm 
	1954
	1960
	1965
	1970
	1976
	1979
	1989
	1999
	2003

	Số dân 
	23,8
	32,0
	34.9
	41,1
	49,2
	52,7
	64,4
	76,3
	80,9


a) Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình tăng dân số nước ta qua các năm.
b) Nhận xét và giải thích tại sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta đã giảm nhưng dân số vẫn tăng?
c) Nêu hậu quả của việc tăng dân số nhanh của nước ta , ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ tăng dân số tự nhiên và thay đổi cơ cấu dân số .
Hướng dẫn trả lới 
a) Vẽ biểu đồ cột ( Chú ý khoảng cách giữa các năm )
b) – Nhận xét: 
 + Dân số nước ta tăng nhanh, liên tục  qua các năm 
+ Từ 1954 đến 2003 trong vòng 49 năm tăng thêm 57,1 triệu người gần gấp 2,5 lần , đặc biệt tứ 1960 đến 1979 nảy sinh sự bùng nổ dân số ở nước ta.
- Giải thích : tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta đã giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh do qui mô dân số lớn , tỉ lệ người ở độ tuổi sinh đẻ cao ,tỉ lệ tử ở mức ổn định thấp .
4/Cho bảng sốp liệu sau đây về DS VN trong thời kì từ 1901-2002 (đơn vị triệu người)
	Năm
	1901
	1921
	1936
	1956
	1960
	1970
	1979
	1989
	1999
	2002

	Số dân
	13.0
	15.5
	18.8
	27.5
	30.2
	41.0
	52.7
	64.8
	76.6
	79.7


 a/Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng DS nước ta.
b/Nhận xét và giải thích tại sao tỉ lệ GTDSTN của nước ta đã giảm nhưnh DS vẫn tăng nhanh.
c/Hậu quả của việc tăng DS quá nhanh? Ý nghĩa của việc giảm TLGTDS và thay đổi cơ cấu DS?
Hướng dẩn trà lời
a/Vẽ biểu đồ
HS vẽ biểu đồ cột dọc (có thể lấy 10 tr tương ứng với 1cm)
b/Nhận xét và giải thích
-Từ năm 1901 đến năm 1956 trong vòng 55 năm DS nước ta tăng 14.5 tr người. Từ năm 1960 đến 1979 trong vòng 19 năm DS nước ta tăng rất nhanh. Từ năm 1989 đến 2002 trong vòng 13 năm DS nước ta tăng thêm 15.1 tr người
-Tỉ lệ GTDS nước ta  đã giảm nhưng DS nước ta vẫn tăng nhanh là do quy mô DS ngày càng lớn.
c/ *Hậu quả:
- Chất lượng cuộc sống:
+ GDP bình quân đầu người thấp
+ Việc cung cấp lương thực, phát triển y tế giáo dục, văn hoá gặp nhiều khó khăn.
- Tài nguyên môi trường:
+Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm
+Không gian cư trú chật hẹp
- Phát triển KT:
+Tốc độ tăng trưởng KT và tổng thu nhập quốc dân thấp
+V/đ giải quyết việc làm gặp rất nhiều khó khăn
- An ninh chính trị trật tự XH không đảm bảo
* Ý nghĩa: Nhằm tiến đến quy  mô DS ổn định để có điều kiện nâng cao CLCS, mở rộng SX và phát triển KT, ổn định XH và bảo vệ môi trường.
5/Cho bảng số liệu về TSS và TST ở nước ta thời kì 1960-2001 (đơn vị %0)
	Năm
	1960
	1965
	1970
	1976
	1979
	1985
	1989
	1993
	1999
	2001

	TSS
	46.0
	37.8
	34.6
	39.5
	32.2
	28.4
	31.3
	28.5
	23.6
	19.9

	TST
	12.0
	6.7
	6.6
	7.5
	7.2
	6.9
	8.4
	6.7
	7.3
	5.6


a/Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện TSS và TST và TSGTDS nước ta?
b/Nêu nhận xét
c/Tính TST tăng TN của từng năm(đơn vị %)
Hướng dẩn trả lời
a/Hs vẽ hai đường (một đường thể hiện TSS và một đường thể hiện TST)
Khoảng cách giữa (TSS và TST) là tỉ suất GTDS
b/Tính TSGTDS ta lấy (TSS-TST) : 10
c/Nhận xét
Nhịp điệu tăng DS ở nước ta không đều có thể phân thành 3 giai đoạn như sau:
-Từ 1960-1976: GTTN ở mức cao trung bình vượt quá 3%
-Từ 1979-1999: GTDS TN đã giảm nhưng DS vẫn còn cao trung bình vượt quá 2%
-Từ 1999-2001: TL GTDS TN đã giảm mạnh, năm 2001 chỉ còn 1.43%
6/Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu DS theo độ tuổi ở nước ta(đơn vị %)
	Năm
	Số dân (triệu người)
	Tỉ lệ dân số phâ theo nhóm tuổi (%)

	
	
	0->14 tuổi
	15->59 tuổi
	Từ 60 trở lên

	1979
	52.4
	42.5
	50.4
	7.1

	1989
	64.4
	39.0
	53.8
	7.2

	1999
	76.6
	33.1
	59.3
	7.6


a/Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi của DS nước ta?
b/Hãy nêu nhận xét sự thay đổi DS và cơ cấu DS phân theo nhóm tuổi trong thời kì 1979-1999
c/Giải thích nguyên nhân của sự thay đổi đó?
d/Nêu những thuận lợi và khó khăn ? Biện pháp khắc phục?
Hướng dẩn trả lời
a/Vẽ biểu đồ: Hình tròn (ba biểu đồ hìmh tròn có kích thước không bằng nhau)
b/Nhận xét:
-Sự thay đổi cơ cấu theo nhóm tuổi:
+Tỉ trọng nhóm tuổi 0 -> 14 tuổi giảm nhanh(9.4%)
+Tỉ trọng nhóm tuổi 15 -> 59 tuổi tăng nhanh (8.9%)
+Tỉ trọng nhóm tuổi 60 trở lên tăng nhưng chậm(tăng 0.5%)
  ->Cơ cấu DS theo nhóm tuổi của nước ta có sự thay đổi theo xu hướng: chuyển dần từ kết cấu DS trẻ sang kết cấu DS già
-Sự thay đổi quy mô DS lớn:
Quy mô DS ngày càng lớn, trung bình mổi năm có thêm hơn 1 triệu người
+Từ 1979- 1989 tăng thêm 11.7 triệu người
+Từ 1989- 1999 tăng thêm 11.9 triệu người
c/Giaûi thích:
-Do kết quả của việc thực hiện CSDS và KHHGĐ nên tỉ suất sinh của nước ta đã giảm dần
-Chất lượng cuộc sống của dân cư được cải thiện nên tuổi thọ trung bình của dân cư tăng
-Quy mô DS ngày càng lớn, tỉ suất sinh tuy đã giảm nhưng DS tăng hàng năm vẫn còn nhiều, do số người trong độ tuổi sinh đẻ ngày càng lớn
d/Thuận lợi và khó khăn:
   -Thuận lợi: +Cung cấp nguồn lao động và dự trữ lao động lớn
     +Tạo ra một thị trường tiêu thụ rộng lớn
-Khó khăn:  + Gây sức ép lớn đến vấn đề giải quyết việc làm
    +Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, nhu cầu giáo dục, y tế,nhà ở cũng rất căng thẳng.
-Biện pháp khắc phục:
+Có kế hoạch giáo dục đào tạo hợp lý, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp dạy nghề.
+Phân bố lại lực lượng lao động theo ngành và theo lãnh thổ.
Chuyển đổi cơ cấu KT theo hướng CNH hiện đại
7/Cho bảng số liệu sau đây: Tình hình phát triển dân số của nước ta giai đoạn 1995-2005

	Năm
	Tổng số dân
(triệu người)
	Số dân thành thị
(triệu người)
	Tỉ suất tăng DSTN (%)

	1995
	71.9
	14.9
	1.65

	1998
	75.4
	17.4
	1.55

	2000
	77.6
	18.7
	1.36

	2003
	80.9
	20.8
	1.47

	2005
	83.1
	22.4
	1.30


Hãy nêu nhận xét và giải thích tình hình phát triển dân số của nước ta trong giai đoạn 1995-2005
Hướng dẫn trả lời
*Nhận xét
-DS nước ta tăng nhanh, trong giai đoạn 1995-2005 tăng thêm 11.2 triệu người, bình quân mổi năm tăng thêm hơn 1.1 triệu người
-Số dân độ thị cũng tăng mạnh từ 14.9 triệu người lên 22.4 triệu người, tăng thêm 7.5 triệu người. Tỉ lệ dân thành thị tuy chưa cao nhưng ngày càng tăng(1995là 20.7% đến 2005 là 26.9%)
-Tỉ suất tăng DS TN tuy có biến động nhưng xu hướng chung là giảm dần
 *Giải thích:
-Do DS lớn, tỉ suất tăng DS TN tuy có giảm nhưng DS vẫn còn tăng nhanh.
-Do đẩy mạnh CNH nên quá trình độ thị hoá diễn ra nhanh hơn, làm cho số dân thành thị tăng(cả về số lượng lẫn tỉ trọng)
-Tỉ suất tăng DS giảm do thực hiện có kết quả công tác DS-KHHGĐ.     
III - Phân bố dân cư và các loại hình quần cư:
 1- Mật độ dân số và phân bố dân cư:
- Việt Nam có mật độ dân số thuộc loại cao trên thế giới, 246 người/ km2(2003) gấp 5 lần so với mật độ dân số thế giới và ngày càng tăng.
 - Sự phân bố dân cư không đều giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn 
  + Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển và các đô thị.
Năm 2003 MDDS ở ĐBSH là1192 người/km2, TP Hồ Chí Minh là 2664 người/km2, Hà Nội là2830 người/km2
  + Miền núi và cao nguyên có dân cư thưa thớt.
  +Phần lớn dân cư sống ở nông thôn (Năm 2003 khoảng 74% dân số sinh sống ở nông thôn)
  +Tỷ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp nhưng đang gia tăng khá nhanh
  Dân cư phân bố không đều có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế , xã hội và quốc phòng:
+ Diện tích đất canh tác bình quân theo đầu người ở các vùng đồng bằng ngày càng giảm gây khó khăn cho việc nâng cao sản lượng lương thực thực phẩm .
+ Ở miền núi và cao nguyên thiếu nhân lực để khai thác tài nguyên .
+ Ảnh hướng đến các vùng an ninh biên giới vì phần lớn đường biên giới đất liền ở nước ta thuộc các tỉnh miền núi và cao nguyên.
-Sở dĩ có tình trạng phân bố như trên là do:
 + Việt Nam là nước có nền kinh tế nông nghiệp với lịch sử lâu dài về nghề trồng lúa nước , do đó đồng bằng là nơi có đủ điều kiện thuận lợi để trồng lúa ( đất phù sa màu mỡ, nước tưói phong phú, khí hậu thuận lợi…)
 Mặt khác đồng bằng có địa hình bằng phẳng, giao thông đi lại dễ dàng, điều kiện sản xuất , sinh hoạt thuận lợi hơn miền núi và cao nguyên.
+ Miền núi và cao nguyên mặt dù đất rộng, tài nguyên phong phú nhưng thiên nhiên còn lắm trắc trở, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn do đó dân cư  ít.
-Giải pháp khắc phục:   Phân bố lại dân cư lao động giữa các vùng cho hợp lí bằng cách:
+ Chuyển một bộ phận dân cư lao động từ đồng bằng lên miền núi , cao nguyên nhất là những người chưa có việc làm để xây dựng vùng kinh tế mới.
+ Miền núi và cao nguyên phải tăng cường khảo sát qui hoạch trên cơ sở đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp theo hướng chuyên môn hoá.
+ Phát triển, mở rộng mạng lưới giao thông, giáo dục, y tế, văn hoá miền núi, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm được sản xuất ở miền núi nhằm thu hút dân cư, lao động.
+ Giảm sự gia tăng dân số bằng kế hoạch hoá gia đình.
2- Các loại hình quần cư:
- Quần cư nông thôn chiếm 74% dân số tập trung thành từng điểm dân cư có qui mô và tên gọi khác nhau. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp . Hiện nay diện mạo làng quê đang có sự thay đổi , tỉ lệ người không làm nông nghiệp ngày càng tăng.
- Quần cư đô thị chiếm khoảng 26% dân số , mật độ dân số rất cao. Hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, khoa học kĩ thuật …
3 - Đô thị hoá: 
- Quá trình đô thị hoá ở VN diễn ra rất chậm chạp, trình độ đô thị hoá thấp, tỷ lệ dân số đô thị dao động trên dưới 20% dân số toàn quốc.
-Mối quan hệ giữa nông thôn và thành thị mang tính chất xen cài cả trong không gian đô thị, cả về lối sống sinh hoạt văn hoá, phong tục tập quán và mối quan hệ kinh tế.
-Về cơ bản, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp, với trên 60% dân số nông nghiệp. Các đô thị ra đời và phát triển trên cơ sở của sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vu,ï hành chính. Rất ít đô thị phát triển mạnh mẽ dựa vào sản xuất công nghiệp. Tác phong và lối sống nông nghiệp vẫn còn phổ biến trong dân cư đô thị, nhất là ở các đô thị vừa và nhỏ.
-Các đô thị vừa và nhỏ được hình thành chủ yếu bởi chức năng hành chính, văn hoá hơn là chức năng kinh tế. Vì thế khi không còn đóng vai trò trung tâm của tỉnh hoặc huyện thì đô thị bị xuống cấp nhanh chóng và ít được sự chú ý đầu tư.
-Cơ sở hạ tầng kỹ thuật kinh tế, xã hội và môi trường của các đô thị còn yếu kém  nhất là ở Miền Bắc và Miền Trung. Điều đó đã làm cho các đô thị này luôn chịu áp lực của việc gia tăng dân số, đồng thời lại chịu sức ép của cả nền kinh tế kém phát triển.
-Đô thị Việt Nam có qui mô hạn chế phân bố phân tán, tản mạn đa phần là đô thị nhỏ, nửa đô thị, nửa nông thôn. Sự rải đều của các đô thị nhỏ làm hạn chế khả năng đầu tư và phát triển kinh tế, dẫn đến việc nông thôn hoá đô thị, đô thị không đủ sức phát triển.
                Cùng với sự biến đổi chung của kinh tế đất nước, các đô thị Việt Nam đã có những bước phát triển rõ rệt, nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu của cuộc sống đô thị. Phát triển đô thị vừa là một đòi hỏi, vừa là một trong những yếu tố cơ bản để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội theo hướng Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá đất nước.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1/Trình bày đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta? Giải thích tại sao ĐBSH là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước?
Hướng dẫn trả lời
a/Đặc điểm phân bố dân cư: như phần 1 mục III
b/ĐBSH là nơi dân cư đông đúc nhất trong cả nước do:
-Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (địa hình, đất đai, khí hậu, nguồn nước…)
-Lịch sử khai phá và định cư lâu đời nhất nước ta.
-Nền nông nghiệp phát triển sớm với hoạt động trồng lúa nước là chủ yếu, cần nhiều lao động.
-Có mạng lưới đôï thị khá dày đặc, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp, dịch vụ.
 2/ Cho bảng số liệu sau: (1999) 
	Miền địa hình 
	Diện tích ( km2)
	Dân số ( triệu người)

	Đồng bằng 
	85 000
	60 

	Núi và cao nguyên 
	240 000
	16,3 


a) Vẽ biểu đồ so sánh tỉ lệ diện tích , dân số của đồng bằng với miền núi và cao nguyên.
 b) Nhận xét.
 c) Giải thích nguyên nhân và nêu giải pháp khắc phục.
 Hướng dẫn trả lới:
a) Xử lí bảng số liệu ( tính tỉ lệ % diện tích và dân số trên mỗi miền )
	Miền địa hình 
	Diện tích ( %)
	Dân số ( %)

	Đồng bằng 
	26,2
	78,6 

	Núi và cao nguyên 
	73,8
	21,4 


Vẽ hai biểu đồ hình tròn bằng nhau có đầy đủ tên biều đồ, chú giải .
b) Nhận xét: Qua biểu đồ cho thấy : diện tích đồng bằng rất nhỏ chỉ chiếm 26,2% nhưng dân số lại rất đông chiếm 78,6% , trong khi đó diện tích miền núi và cao nguyên lớn chiếm 73,8% nhưng dân số lại rất ít chỉ chiếm 21,4% . Qua đó thấy được sự phân bố dân cư ở nước ta không đồng đều giữa đồng bằng với miền núi và cao nguyên,
c) Giải thích nguyên nhân và nêu giải pháp khắc phục ( ở phần kiến thức cơ bản bài 4 )
3/Cho bảng số liệu sau
Tỉ lệ dân số độ thị VN thời kì 1975- 2003
	Năm
	1975
	1979
	1985
	1989
	1995
	1999
	2003

	Tỉ lệ DS độ thị (%)
	21.5
	19.2
	19.0
	20.1
	20.0
	23.5
	25.4


a/Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số đô thị VN thời kì 1975- 2003
b/Nhận xét và giải thích về quá trình đô thị hoá ở nước ta?
Hướng dẫn trả lời
a/Vẽ biểu đồ: HS vẽ biểu đồ cột dọc
b/Nhận xét và giải thích:
-Quá trình đô thị hoá ở nước ta diễn ra chậm và không ổn định, tỉ lệ dân đô thị còn thấp, phản ánh trình độ CNH của nước ta còn thấp.
-Tỉ lệ dân thành thị rất chênh lệch giữa các vùng, cho thấy quá trình CNH, đô thị hoá ở nước ta diễn ra không đều giữa các vùng.
+Các vùng đồng bằng và ven biển (Đông Nam Bộ, DH NTB, ĐBSH…) có tỉ lệ dân đô thị khá cao, do các đô thị hoá tập trung chủ yếu ở đồng bằng và ven biển.
+Tỉ lệ dân đô thị ở trung du và miền núi còn thấp, do đa số các đô thị là đô thị nhỏ mới được hình thành trong quá trình đẩy mạnh CNH.
4- Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống.
a- Nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động: 
- Nguồn lao động: 
+ Nguồn lao động bao gồm những người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, có nghĩa vụ lao động và những người ngoài độ tuổi lao động nhưng vẫn tham gia lao động.
+ Nước ta có nguồn lao động rất dồi dào và tăng nhanh, đó là điều kiện để phát triển kinh tế.
+ Lao động Việt Nam phần lớn tập trung ở nông thôn trên 75,8% năm 2003 
+ Trình độ văn hoá của lao động nước ta còn thấp, lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật còn mỏng, còn hạn chế về thể lực và chất lượng ( 78,8% chưa qua đào tạo )
 - Giải pháp để nâng cao chất lượng lao động hiện nay là phải có kế hoạch giáo dục đào tạo hợp lí và có chiến lược đầu tư mở rộng đào tạo dạy nghề.
- Sử dụng lao động: Cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta trong các ngành kinh tế đang thay đổi theo hướng đổi mới của nền kinh tế xã hội : lao động trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm  lao động trong công nghiệp dịch vụ ngày càng tăng, tuy nhiên lao động trong khu vực nông, lâm ngư nghiệp vẫn còn cao.
b- Vấn đề việc làm:
- Hiện nay vấn đề việc làm là vấn đề gay gắt ở nước ta vì lực lượng lao động ở nước ta dồi dào nhưng chất lượng lao động còn rất thấp, trong khi nền kinh tế chưa phát triển cho nên năm 2003 tỉ lệ thời gian làm việc được sử dụng của lao động ở nông thôn là77.7% và tỉ lệ thất nghệp ở khu vực thành thị tương đối cao khoảng 6% 
 - Giải pháp:   +Phân bố lại dân cư, lao động giữa các vùng
 + Đa dạng các hoạt động kinh tế ở nông thôn. 
 + Đa dạng các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt đông hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm
 + Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở thành thị 
+Đẩy mạnh kế hoạch hoá gia đình để giảm tỉ suất sinh, giảm nguồn tăng lao động
+Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
c- Chất lượng cuộc sống:
 - Chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện và đã đạt được những thành tựu đáng kể:
 + Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90.3%( năm 1999).
 + Mức thu nhập bình quân đầu người gia tăng.
 + Người dân được hưởng các dịch vụ XH ngày càng tốt hơn.
 + Tuổi thọ tăng lên: bình quân của nam là 67.4 và của nữ là 74 (năm 1999)
 + Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưởng của trẻ em ngày càng giảm, nhiều dịch bệnh đã bị đẩy lùi…
   Hiện nay nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khá cao, trung bình GDP mỗi năm tăng 7%. Xoá đói giảm nghèo từ 16,1% năm 2001 xuống 14,5% năm 2002, 12% năm 2003, 10% năm 2005  cải thiện về giáo dục, ytế, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, nước sạch, điện sinh hoạt …
- Chất lượng cuộc sống của dân cư còn chênh lệch khá rõ nét giữa các vùng và giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1/ Nguồn lao động của nước ta có những mặt mạnh và hạn chế nào? Hãy nêu những thay đổi trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta?
* Những mặt mạnh và hạn chế:
- Những mặt mạnh
+Nguồn lao động của nước ta dồi dào và tăng nhanh, bình quân mổi năm có thêm hơn 1 triệu lao động
+Người Lđ VN có nhiều kinh nghiệm trong Sx nông, lâm, ngư nghiệp và thủ công nghiệp, có khả năng tiếp thu nhanh những tiến bộ KHKT.
+Chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao
 -Những hạn chế:
+Phần lớn lao động chưa qua đào tạo ( năm 2003 còn 78.8% lao động chưa qua đào tạo)
+Thể lực của người VN còn hạn chế.
*Những thay đổi trong CCSDLĐ:
- Theo ngành kinh tế:
+Tỉ lệ lao động trong nông- lâm- ngư nghiệp giảm dần.
+Tỉ lệ lao động trong khu vực CN- XD và dịch vụ tăng dần.
- Theo thành phần KT:
Giảm tỉ trọng trong lao động của nhà nước, tăng tỉ lệ lao động trong các khu vực KT khác. 
2/ Tại sao giải quết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ợ nước ta ? Để giải quyết việc làm cần có những biện pháp gì (có phân tích)?                 
Hướng dẫn trả lời
- Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển, chất lượng của nguồn lao động thấp tạo sức ép lớn đối với giải quyết việc làm ở nước ta:
+ Ở nông thôn: Do đặc  điểm mùa vụ của sản xuất nông nghiệp và sự phát triển ngành nghề ở nông thôn còn hạn chế nên thiếu việc làm ở nông thôn, VD: Tỉ lệ thời gian làm việc được sử dụng của lao động nông thôn là 77.7% (năm 2003)
+ Ở thành thị: tỉ lệ thất nghiệp cao 6%, trong khi thiếu  lao  động  có  trình  độ  kĩ  thuật ở  các  ngành  công nghiệp, dịch vụ, KHKT.
- Hướng giải quyết:
+ Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng để vừa khai thác tốt hơn tiềm năng của mổi vùng vừa tạo thêm việc làm mới
+ Đẩy mạnh KHHGĐ và đa dạng hoá các hoạt động KT ở nông thôn. Nền nông nghiệp nước ta chuyển dần từ tự túc tự cấp thành một nền nông nghiệp hàng hoá, thâm canh và chuyên canh. Các ngành nghề thủ công truyền thống,các hoạt động dịch vụ ở nông thôn được khôi phục và phát triển. Công nghiệp hoá nông thôn được đẩy mạnh. Như vậy vấn đềø việc làm ở nông thôn sẽ được giải quyết.
-Phát triển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ. Mở rộng liên doanh, đầu tư nước ngoài và xuất khẩu lao động cũng là những hướng tạo khả năng giải quyết việc làm.
- Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp ở nhà trường, hoạt động dạy nghề và giới thiệu việc làm, giúp cho người lao động tự tạo việc làm hoặc dễ tìm việc làm…
3/ Chúng ta đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân?
___________________________________________________



Ngày giảng:

CHỦ ĐỀ 7
ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
(15 tiết)

A/  Kiến thức cơ bản:
   1- Nền kinh tế nước ta trước thời kì  đổi mới:
    Nền kinh tế nước ta trải qua nhiều giai đoạn phát triển gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước .
 - CM tháng 8/1945 đem lại độc lập cho đất nước, tự do cho nhân dân, nước VN dân chủ cộng hoà ra đời.
 - 1946-1954 là giai đoạn 9 năm kháng chiến chống Pháp.
 - 1954-1975: 
  + Miền Bắc xây dựng CNXH và chi viện cho miền Nam đánh Mĩ.
  + Miền Nam chống đế quốc Mĩ và tay sai.
     Nhìn chung trong các giai đoạn trên nền KT nước ta còn nghèo nàn, lạc hậu và chịu nhiều tổn thất qua chiến tranh.
 - 1976-1986 đất nước thống nhất nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn : KT khủng hoảng kéo dài, tình trạng lạm phát cao, mức tăng trưởng KT thấp, sản xuất đình trệ.
    Trong hoàn cảnh nền KT còn bộc lộ nhiều tồn tại và yếu kém ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động KT và đời sống nhân dân, Đại hội VI của Đảng tháng 12/1986 đã quyết định đổi mới đất nước. Đây là mốc lịch sử quan trọng trên con đường đổi mới sâu sắc, toàn diện ở nước ta, trong đó có sự đổi mới về KT.
   2- Nền kinh tế nước ta trong thời kì  đổi mới:
       a)  Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
 * Chuyển dịch cơ cấu ngành:
  - Nông, lâm, ngư nghiệp có tỉ trọng giảm liên tục từ 40% năm 1991 xuống còn 23% năm 2002. Do nền KT chuyển từ KT bao cấp sang KT thị trường, xu hướng mở rộng nền KT nông nghiệp hàng hoá và nước ta đang chuyển từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.
  - Ngành công nghiệp – xây dựng (CN-XD) có tỉ trọng tăng lên nhanh từ dưới 23.8% năm 1991 lên gần 38.5% năm 2002. Do chủ trương CNH-HĐH gắn liền với đường lối đổi mới nền KT do đó đây là ngành được khuyền khích phát triển nhất.
     CN-XD tăng chứng tỏ quá trình CNH-HĐH đất nước đang tiến triển tốt.
  - Ngành dịch vụ có tỉ trọng tăng nhanh từ năm 1991-1996 cao nhất là gần 45%, sau đó giảm xuống dưới 38.5% năm 2002, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực cuối năm 1997 (khủng hoảng tiền tệ ở Thái Lan ) làm các hoạt động KT đối ngoại tăng trưởng chậm.
 * Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ:
  - nước ta có 7 vùng KT : 
  Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
      Trong đó có 6 vùng KT giáp biển (Trừ vùng tây nguyên), do đó đặc trưng của hầu hết các vùng KT là kết hợp KT trên đất liền và KT biển đảo. 
  - 3 vùng kinh tế trọng điểm :
   Vùng KT trọng điểm Bắc Bộ, Vùng KT trọng điểm Miền Trung  và Vùng KT trọng điểm phía Nam.
    Các vùng kinh tế trọng điểm có tác dụng mạnh đến sự phát triển kinh tế xã hội của các vùng kinh tế lân cận.
     ->  Sự dịch chuyển cơ cấu lãnh thổ đã hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ tạo nên các vùng KT phát triển năng động.
 * Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế:
  Từ một nền KT chủ yếu là Nhà nước và tập thể đã chuyển sang nền KT nhiều thành phần : KT Nhà nước, KT tập thể, KT tư nhân, KT cá thể và KT có vốn đầu tư nước ngoài. 
    Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần đã góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ.
    b) Những thành tựu và thách thức 
    Trong công cuộc đổi mới KT đất nước đã đạt được nhiều thành tựu tạo đà thuận lợi cho sự phát triển trong những năm tới, cụ thể như sau:
-Công cuộc đổi mói nền KT từ năm 1986 đã đưa nền KT nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng, KT có tốc độ tăng trưởng KT cao (trên 7%) và tương đối vững chắc, ổn định. 
  - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH:
+Sx nn phát triển theo hướng hàng hoá, Đa dạng hoá từ chổ phải nhập khẩu lương thực đến nay VN đã trở thành một trong ba nước xuất khẩu gạo lớn của thế giới.
+Nền CN phát triển mạnh nkiều khu CN mới, khu chế xuất được xây dựng và đi vào hoạt động. Hình thành các ngành CN trọng điểm.Tỉ trọnh CN trong cơ cấu GDP tăng nhanh.
-Các ngành dịch vụ phát triển nhanh.
-Đời sống nhân dân được cải thiện. 
  - Nước ta đang hội nhập vào nền KT khu vực và toàn cầu. Vị thế của VN trên trường quốc tế được nâng cao.
     Tuy nhiên, trong quá trình phát triển cũng phải vượt qua nhiều khó khăn:
· Nhiều tỉnh, huyện  nhất là miền núi vẫn còn các xã nghèo, hộ nghèo.
· Môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt 
· Vấn đề việc làm còn nhiều bức xúc
· Còn nhiều bất cập trong việc  phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.
· Biến động trên thị trường thế giới và khu vực, những thách thức khi nước ta thực hiện các cam kết AFTA, Hiệp định thương mại Việt –Mĩ, gia nhập WTO….
II Bài tập:
1/  Nêu đặc điểm nền KT nước ta trước thời kì đổi mới( tháng 12/1986) và trong thời kì đổi mới. 
*  Trả lời:  (theo nội dung đã ghi)
2/  Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển KT của nước ta.
*  Trả lời:  (theo nội dung đã ghi)
3/  Cho bảng số liệu sau đây:
                        Bảng cơ cấu GDP phân theo thành phần KT, năm 2002
	Các thành phần kinh tế
	Tỉ lệ %

	kinh tế Nhà nước
kinh tế tập thể
kinh tế tư nhân 
kinh tế cá thể
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Tổng cộng
	38.4
8.0
8.3
31.6
13.7
100.0


    Vẽ biểu đồ và nhận xét về cơ cấu các thành phần kinh tế.
*  Trả lời:  
- Vẽ biểu đồ: Biểu đồ hình tròn có chú thích, tên biểu đồ.
- Nhận xét:
Nước ta có cơ cấu GDP theo thành phần KT đa dạng. Trong đó thành phần KT Nhà nước chiếm tỉ trọng cao nhất ( vì đây là thành phần KT chủ đạo),thành phần KT tập thể chiếm tỉ trọng thấp nhất
4/  Cho bảng số liệu về tổng sản phẩm trong nước theo giá trị hiện hành phân theo khu vực KT ( Đơn vị tỉ đồng).
	Khu vực kinh tế.
	1989
	1994
	1997

	Nông, lâm, ngư nghiệp
Công nghiệp – Xây dựng 
Dịch vụ
	     11818
6444
9381
	48865
50481
70913
	75620
92357
120819


a) Vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm xã hội trong nước phân theo khu vực KT của các năm trên.
b) Nhận xét sự chuyển dich cơ cấu tổng sản phẩm trong nước và giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch đó.
*  Trả lời:  
a) Vẽ biểu đồ:
*Xử lí bảng số liệu:
      Bảng số liệu về tổng sản phẩm trong nước theo giá trị hiện hành phân theo khu vực KT                                                                                    ( đơn vị %).
	Khu vực kinh tế.
	1989
	1994
	1997

	Nông, lâm, ngư nghiệp
Công nghiệp – Xây dựng 
Dịch vụ
	42.8
23.3
33.9
	28.7
29.6
41.7
	26.2
32.0
41.8



*Vẽ biểu đồ: vẽ 3 biểu đồ hình tròn không đều nhau (Dựa vào qui mô)
*Hoàn thiện biểu đồ: - Ghi số liệu 
                                    - Bảng chú giải
                                    - Tên biểu đồ
b) Nhận xét và giải thích:
  * Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy 
  - Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, tổng GDP tăng (10.45 lần từ1989  1997)
  - Chuyển dịch cơ cấu :
    + Nông lâm thuỷ sản giảm mạnh ( giảm 16.6% )
    + Công nghiệp – xây dựng tăng nhanh ( tăng 7.9% )
    + Dịch vụ tăng nhanh (8.7%) 
  * Giải thích:
  - Cơ cấu kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng CNH.
  - Thành tựu của công cuộc đổi mới KT-XH ở nước ta đặc biệt là quá trình CNH, HĐH đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền KT. 
 5/  Cho bảng số liệu sau về cơ cấu GDP nước ta thời kì 1986 – 2002 ( đơn vị %)
	Khu vực KT
	1986
	1988
	1991
	1993
	1996
	1998
	2000
	2002

	Nông, lâm, ngư
CN – XD 
Dịch vụ
	38.1
28.9
33.0
	46.3
24.0
29.7
	40.5
23.8
35.7
	29.9
28.9
41.2
	27.8
29.7
42.5
	25.8
32.5
41.7
	24.6
36.7
38.7
	23.0
38.5
38.5


a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh tế ở nước ta trong thời kì 1986 – 2002. 
b) Nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự thay đổi đó.
Hướng dẫn trả lời
a) Vẽ biểu đồ:
    * Vẽ biểu đồ miền 
    *Hoàn thiện biểu đồ: - Ghi số liệu 
                                        - Bảng chú giải
                                        - Tên biểu đồ
  b)  Nhận xét và giải thích nguyên nhân:
 Cơ cấu GDP phân theo các ngành KT ở nước ta có sự chuyển biến: giảm dần tỉ trọng khu vực nông, lâm, thuỷ sản; tăng dần tỉ trọng các khu vực CN – XD và dịch vụ. Cụ thể như sau:
 *  Nông, lâm, ngư nghiệp có tỉ trọng tăng từ 1986 – 1988 ( 38.1%  -> 46.3%). Từ 1988 – 2002 tỉ trọng giảm xuống liên tục ( 46.3%  -> 23%)
   Nguyên nhân:
   -Từ 1986 – 1988 nước ta còn là nước nông nghiệp.
   - Từ 1988 – 2002: 
          + Nước ta đang chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, xu hướng mở rộng nền nông nghiệp hàng hoá.
           + Nước ta đang trong thời kì thực hiện CNH, HĐH đất nước, chuyển từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.
   * CN – XD : từ 1986 – 1991 tỉ trọng giảm (28.9  -> 23.8), từ năm 1991-2002 tỉ trọng liên tục tăng ( 28.9 – 38.5 )
   Nguyên nhân:
+ Từ 1986 – 1991 nước ta là nước nông nghiệp .
+ 1991 – 2002 chủ trương CNH , HĐH gắn liền với đường lối đổi mới , đây là ngành được khuyến khích phát triển nhất .
  Công nghiệp – Xây dựng tăng trưởng chứng tỏ quá trình CNH , HĐH ở nước ta đang tiến triển tốt  
  * Dịch vụ : Có tỉ trọng tăng nhanh từ 1991 – 1996 cao nhất gần 45% sau đó giảm xuống dưới 40% năm 2002.
   Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của cuộc khủng  hoảng tài chính khu vực cuối nănm 1997, do đó các hoạt động KT đối ngoại tăng trưởng chậm.
  6/Cho bảng số liệu sau
Lao động phân theo khu vực ngành KT của nước ta trong thời hai năm 2000 và 2005 ( đơn vị nghìn người)

	Khu vực ngành
	Năm 2000
	Năm 2005

	Nông – lâm – ngư nghiệp
	24481.0
	24257.1

	Công nghiệp – Xây dựng
	4929.7
	7636.0

	Dịch vụ
	8298.9
	10816.0

	Tổng số
	37609.6
	42709.1


 a/Tính tỉ lệ lao động phân theo khu vực ngành của hai năm trên.
b/Vẽ biểu đồ thể hiện kết quả tính.
c/Nêu nhận xét và giải thích vì sao tỉ lệ lao động phân theo khu vực ngành của nước ta lại có sự thay đổi trong tjời kì trên.
Hướng dẫn trả lời
a/Tính tỉ lệ lao động phân theo KV ngành KT:
-Tỉ lệ lao động phân theo KV ngành KT( đơn vị %)
	Khu vực
	Năm 2000
	Năm 2005

	Nông – lâm – ngư nghiệp
	65.1
	56.9

	Công nghiêp – Xây dựng
	12.8
	17.9

	Dịch vụ
	22.1
	25.3

	Tổng số
	100.0
	100.0


b/Vẽ biểu đồ: HS vẽ hai biểu đồ hình tròn kích thước không bằng nhau. Đúng tỉ lệ, có bảng chú giải, tên biểu đồ
c/NX và GT:
-Nhận xét:
+Tỉ lệ lao động trong nông –lâm –ngư nghiệp giảm.
+Tỉ lệ lao động trong khu vực CN – XD và khu vực dịch vụ tăng.
-Giải thích: Có sự thay đổi trong cơ cấu lao động phân theo khu vực ngành KT nước ta là do kết quả của việc thực hiện CNH – HĐH. 
B. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ
ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
 Kiến thức cần nhớ
I- CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÔNG NGHIỆP :
1. các nhân  tố tự nhiên
                                                    Nhân tố tự nhiên

             
Đất                             khí hậu                   nước                    sinh vật
a. TN Đất : là tài nguyên vô cùng quí giá, là tư liệu không thể thay thế được của ngành nông nghiệp.
 - Tài nguyên đất Nước ta khá đa dạng với 14 nhóm đất khác nhau, trong đó có hai nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất là đất  feralit và đất phù sa.
 - Đất phù sa: khoảng 3 triệu ha tập trung tại các ñoàøng bằng thích hôïïp nhất với cây lúa nước và các cây ngắn ngày khác.
 - Đất  feralit: chiếm diện tích trên 16 triệu ha chủ yếu ở trung du, miền núi thích hợp cho việc trồng cây CN lâu năm như chè, cà phê, cao su… cây ăn quả và một số cây ngắn ngày như sắn , ngô, khoai, đậu.
 - Diện tích đất nông nghiệp hiện nay là hơn 9 triệu ha do đó vieâïc sử dụng  hôïpï lí các tài nguyên đất là rất quan trọng đối với phát triển nông nghiệp của nước ta.
 - Khó khăn : còn nhiều diện tích đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, xói mòn, bạc màu, cần phải cải tạo.
  b.  TN Khí hậu:
 - Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, do đo ùcây cối xanh tươi quanh năêm sinh trưởng nhanh,sản xuất nhiều vụ trong năm. Khí hậu thích hợp cho nhiều loại cây CN, cây ăn quả.
 - Sự phân hoá đa dạng của khí hậu nước ta theo mùa và theo không gian lãnh thổ tạo cho cơ cấu cây trồng đa dạng có thể trồng được các loại cây nhiệt  đới, ôn đới, cận nhiệt đới. Ví dụ: miền Bắc có mùa đông lạnh, miền núi và cao nguyên có khí hậu mát mẻ nên trồng được rất nhiều loại cây ôn đới, cận nhiệt đới : khoai tây, cải bắùp, su hào, táo, lê, mận, chè…
 - Ngoài ra cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng còn có sự khác nhau giữa các vùng.
 - Những tai biến thiên nhiên thường gây khó khăn lớn cho sản xuất nông nghiệp như bão, gió tây khô nóng, sương muối, rét hại…. Khí hậu nóng ẩm còn là môi trường thuận lợi cho các loại nấm mốc, sâu bệnh  có hại phát triển….Tất cả các khó khăn đó làm ảnh hưởng lớn đến năng xuất và sản lượng cây trồng vật nuôi.
c.   TN Nước:
 - Nước  ta có hệ thống sông ngòi ,hồ ao dày dặc với lượng nước dồi dào, phong phú có giá trị lớn cho sản xuất nông nghiệp.
 - Nguồn nước ngầm cũng rất dồi dào để giải quyết nước tưới nhất là mùa khô
 - Khó khăn: lũ lụt vào mùa mưa, hạn hán vào mùa khô do đó thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp  nước ta, vì:
          + Chống lũ lụt vào mùa mưa. 
          + Cung cấp nước tưới vào mùa khô 
          + Cải tạo đất mởi rộng diện tích đất canh tác 
          + Tăng vụ,thay đổi cơ cấu mùa vụ và cây trồng tạo ra năng xuất và sản lượng cây trồng cao
   d. TN Sinh vật:
 -Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng và hêï sinh thái, giàu có về thành phần loài, đó là cơ sở để thuần dưỡng lai tạo nên các giống cây trồng vật nuôi có chất lượng tốt thích nghi cao với điều kiện sinh thái nước ta
 -Khó khăn
       + Tài nguyên sinh vật đang dầøn cạn kiệt 
       + Ô nhiễm môi trường
 2. Các nhân tố kinh tế – xã hội: 
 a. Dân cư lao động:
 - Đến năm 2003nước ta có khoảng 60% lao đông làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp 
 - Nông dân VN cần cù , sáng tạo, nhiều kinh nghiệm sản xuất
 * Khó khăn: Thiếu việc làm trong điều kiện sản xuất nông nghiệp ngày càng được cơ giới hoá.
 b. Cơ sở vật chất- kĩ thuật: như hệ thống thuỷ lợi, các dịch vụ trồng trọt chăn nuôi và nhiều cơ sở vật chất kĩ thuật khác hiện nay đang ngày càng được hoàn thiện và phát triển.
- Công nghiệp chế biến nông sản phát triển và phân bố rộng khắp cả nước làm tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định và phát triển các vùng chuyên canh
- Khó  khăn : thiếu vốn đầu tư, cơ sở vật chất kĩ thuật và trình độ khoa học kĩ thuật còn hạn chế 
c.  Chính sách phát triển nông nghiệp:
- Phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, nông nghiệp hướng ra xuất khẩu
-Vai trò của các chính sách đó là cơ sở động viên nông dân làm giàu. Khuyến khích sản xuất, khơi dậy và phát huy măït mạnh hàng nông nghiệp. Tạo nhiều việc làm, ổn định đời sống nông dân.
- Tạo mô hình phát triển nông nghiệïp thích hợp, khai thác mọi tiềm năng sẵn có
d. Thị trường trong và ngoài nước:
- Thị trường trong và ngoài nước ngày càng được mở rộng thúc đẩy sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi
- Khó  khăn: Sự biến động của thị trường, giá cả không ổn định cũng ảnh hưởng lớn đến sản xuất một số cây trồng, vật nuôi quan trọng.
II- Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 1/ Ngành trồng trọt: 
        a) Cây lương thực:
 - Gồm lúa, hoa màu: diện tích, năng suất, sản lượng, ngày một tăng( mặt dù tỉ trọng trong cơ cấu cây trồâøng giảm).
 - Thành tựu đạt được : nước ta chuyển từ một nước phải nhập lương thực sang một nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
   Ví dụ: 1986 ta phải nhập 351 nghìn tấn gạo đến năm1989 ta đã có gạo để xuất khẩu.
- Từ 1991 trở lại đây lượng gạo xuất khẩu tăng dần từ 1 triệu đến 2 triệu tấn (1995). Năm 1999, 4,5 triệu tấn. Năm 2003 là 4 triệu tấn.
- Cây lương thực phân bố ở khắp các đồng bằng trong cả nước nhưng trọng điểm là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng  sông Hồng.
b) Cây công nghiệp:
- Tạo ra nhiều nguồn xuất khẩu cung cấp nguyên liệu cho CN chế biến tận dụng tài nguyên đất pha ùthế độc canh khắc phục tính mùa vụ và bảo vệ môi trường 
- Bao gồm cây CN hàng năm như : lạc, mía, đỗ tương, dâu tằm, … và cây công nghiệp lâu năm như : cà phê, cao su, hạt diều, hồ tiêu, dừa, …
-Thành tựu : tỉ trọng, cơ cấu, giá trị sản suất nông nghiệp ngày một tăng
- Phân bố hầu hết trên 7 vùng sinh thái cả nước. Nhưng trọng điểm là 2 vùng Tây nguyên và ĐNB 
c. Cây ăn quả:     
- Nước ta có tiềm năng tự nhiên để phát triển các loại cây ăn quả: khí hậu và đất trồng đa dạng, 
nước tưới phong phú, …
- Với nhiều loại đặc sản có giá trị xuất khẩu cao. Ví dụ : cam xã Đoài, vải thiều, đào SaPa, nhãn Hưng Yên, bưởi năm roi, sầu riêng ,măng cụt…
-Phân bố nhiều nhất ở ĐNB và ĐB Sông Cửu Long 
 2. Ngành  chăn nuôi:
- Chiếm tỉ trọng thấp trong nông nghiệp khoảng 20% 
- Gồm :
+ Nuôi trâu bò chủ yếu ở miền núi và trung du lấy sức kéo, thịt
+ Ven các thành phố lớn hiện nay có nuôi bò sữa ( vì gần thị trường tiêu thụ)
+ Nuôi lợn ở ĐB Sông Hồng , Sông Cửu Long là nơi có nhiều lương thực thực phẩm và đông dân, sử dụng nguồn lao động phụ 
+ Nuôi gia cầm chủ yếu ở vùng đồng bằng.
 BÀI TẬP:
1/  Phân tích những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội để phát triển nông nghiệp ở nước ta ?
*  Trả lời:  (theo nội dung đã ghi ở trên)
2/  Sự phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp
*  Trả lời:  
- Tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản
- Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp
- Thúc đẩy sự phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu
3/  Vai trò của yếu tố chính sách phát triển nông thôn đã tác động lên những vấn đề gì trong nông nghiệp?
*  Trả lời:  
- Tác động mạnh tới dân cư và lao động nông thôn :
+ Khuyến khích sản xuất, khơi dậy và phát huy mặt mạnh trong lao động nông nghiệp
+ Thu hút, tạo việc làm, cải thiện đời sống nông dân
- Hoàn thiện cơ sở vật chất, kĩ thuật trong nông nghiệp 
- Tạo mô hình phát triển nông nghiệp thích hợp, khai thác mọi tiềm năng sẵn có : mô hình kinh tế hộ gia đình, trang trại, hướng xuất khẩu
- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi .
4/  Dựa vào bản đồ trong Atlat địa lí VN và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta.
*  Trả lời:  
a) Nhận xét:
    -   Lúa là cây lương thực chính ở nước ta, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn để xuất khẩu. Các chỉ tiêu về sản xuất lúa như diện tích, năng suất, sản lượng và sản lượng lúa bình quân đầu người năm 2002 đều tăng lên rỏ rệt so với các năm trước. 
    -  VN là một trong những trung tâm xuất hiện sớm nghề trồng lúa ở ĐNA. Lúa được trồng trên khắp đất nước ta, nhưng tập trung chủ yếu vẫn ở đồng bằng:
       + ĐB sông Hồng 
       + ĐB sông Cửu Long
       + ĐB duyên hải BTB và NTB 
   2 vùng trọng điểm lúa lớn nhất là ĐB sông Hồng và  ĐB sông Cửu Long.
  b) Giải thích: vì nước ta nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, ĐB là nơi có đất phù sa màu mỡ, đông dân cư, tập trung lao động có kinh nghiệm, cơ sở vật chất kĩ thuật tốt, nhất là thuỷ lợi và thị trường tiêu thụ rộng lớn… tất cả các điều kiện trên thích hợp cho trồng lúa.
5/ Phân tích những thuận lợi của TNTN đối với phát triển Nông nghiệp ở nước ta?
a)Tài nguyên Đất:
  Đất là tài nguyên vô cùng quý giá trong sản xuất nông nghiệp không có gì thay thế được.Đất nông nghiệp ở nước ta gồm hai nhóm đất cơ bản:
-Đất phù sa tập trung ở ĐBSH và ĐBSCL và các ĐB ven biển Miền Trung.Đất phù sa có diện tích khoảng 3 triệu ha thích hợp với cây lúa nước và các cây ngắn ngày khác.
-Đất Feralit tập trung chủ yếu ở vùng Trung Du,Miền Núi chiếm diện tích trên 16 triệu ha thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm (cà phê,chè,cao su…),cây ăn quả và một số cây ngắn ngày khác( sắn,ngô,đậu tương…)
b) Tài nguyên khí hậu:
 -Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm,nguồn nhiệt và độ ẩm phong phú giúp cho cây trồng xanh tươi quanh năm,sinh trưởng nhanh,có thể trồng hai ba vụ trong năm.
-Khí hậu nước ta phân hóa rõ theo chiều Bắc-Nam,theo độ cao và theo mùa nên có thể trồng được các loại cây nhiệt đới,một số cây cận nhiệt và ôn đới.
c) Tài nguyên Nước:
   Nước ta có mạng lưới song ngòi dày đặc với lượng nước lớn.Nguồn nước ngầm cũng khá dồi dào.Đây là nguồn tưới nước rất quan trọng trong mùa khô,nhất là ở vùng chuyên canh cây công nghiệp như Tây Nguyên ,ĐNB.
 d) Tài nguyên sinh vật:
   Do điều kiện khí hậu thuận lợi nên tài nguyên sinh vậy  nước ta phong phú và đa dạng với nhiều loại rừng và động vật hoang dã quý hiếm.Nước ta có nhiều loại cây trồng từ nhiệt đới đến cận nhiệt và ôn đới và nhiều vật nuôi có chất lượng tốt thích nghi với điều kiện sinh thái của từng địa phương. Đó là điều kiện thuận lợi cho chúng ta lai tạo ,nhân giống được các loại cây trồng ,vật nuôi có chất lượng tốt , năng suất cao phục vụ tốt cho ngành nông nghiệp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
 6/  Cho bảng số liệu sau đây về diện tích, năng suất, sản lượng lúa nước ta thời kì 1990 – 2002	  
	Năm
	Diện tích (nghìn ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sán lượng lúa (nghìn tấn)

	1990
1993
1995
1997
1998
2000
2002
	6043.0
6559.0
6766.0
7099.7
7363.0
7660.3
7700.0
	31.8
34.8
36.9
38.8
39.6
42.4
45.9
	19225.1
22836.5
24963.7
27523.9
29145.5
32529.5
34454.4


 a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng về diện tích, năng suất, sản lượng lúa nước ta thời kì 1990 – 2002.
 b) Nhận xét và giải thích nguyên nhân sự tăng trưởng đó.
*  Trả lời:  
 a) Vẽ biểu đồ:
    - Xử lí bảng số liệu:
Bảng số liệu về diện tích, năng suất, sản lượng lúa nước ta thời kì 1990 – 2002(%)



	Năm
	Diện tích
	Năng suất
	Sảùn lượng lúa

	1990
1993
1995
1997
1998
2000
2002
	100
108.5
112.0
117.5
121.8
126.8
127.4
	100
109.4
116.0
122.0
123.5
133.3
144.3
	100
118.8
129.8
143.2
161.6
169.2
179.2


    - Vẽ biểu đồ:( 3 đường)
    -  Hoàn thiện biểu đồ
 b) Nhận xét và giải thích:
     - Nhận xét
    + Từ 1990 – 2002 cả diện tích, năng suất, sản lượng lúa đều tăng.
    + Tốc độ tăng trưởng có sự khác nhau: tăng nhanh nhất là sản lượng lúa (1.79 lần) rồi đến năng suất lúa (1.44 lần) và cuối cùng là diện tích (1.27 lần).
     -  Giải thích:
    + Diện tích lúa tăng chậm hơn là dokhả năng mở rộng diện tích và tăng vụ có hạn chế hơn khả năng áp dụng tiến bộ KHKT trong nông nghiệp. 
    + Năng suất lúa tăng nhanh là do áp dụng tiến bộ KHKT trong nông nghiệp, trong đó nổi bật nhất  là sử dụng các giống mới cho năng suất cao ( năm 1990 là 31.8 tạ/ha đến năm 2002 là 48.9 tạ/ha) 
    + Sản lượng lúa tăng nhanh là do kết quả của việc mở rộng diện tích và tăng năng suất.
   7/  Cho bảng số liệu sau về giá trị sản lượng chăn nuôi trong tổng giá trị sản lượng nông nghiệp của nước ta ( đơn vị tỉ đồng ):
	Năm
	Tổng giá trị sản lượng nông nghiệp
	Giá trị sản lượng chăn nuôi

	1990
1993
1996
1999
	20666.5
53929.2
92066.2
121731.5
	3701.0
11553.2
17791.8
22177.7


    a) Nhận xét và giải thích vị trí ngành chăn nuôi ở nước ta trong sản xuất nông nghiệp.
    b) Vì sao nước ta cần phải đưa chăn nuôi lên ngành sản xuất chính.
 *  Trả lời:  
a) Nhận xét và giải thích vị trí ngành chăn nuôi ở nước ta trong sản xuất nông nghiệp.
   - Chuyển đổi bảng số liệu:
Bảng giá trị sản lượng chăn nuôi trong tổng giá trị sản lượng nông nghiệp của nước ta ( đơn vị % ):
	Năm
	Tổng giá trị sản lượng nông nghiệp
	Giá trị sản lượng chăn nuôi

	1990
1993
1996
1999
	100
100
100
100
	17.9
21.4
19.3
18.2


   - Nhận xét: 
  +  Qua bảng số liệu ta thấy chăn nuôi còn chiếm tỉ trọng thấp trong sản xuất nông nghiệp ( từ 17.9  21.4 ), như vậy mới chiếm khoảng gần ¼ tổng giá trị sản lượng nông nghiệp. 
  + Giá trị sản lượng chăn nuôi từ năm 1990 – 1999 tăng nhưng vẫn chưa ổn định thể hiện ở tỉ trọng có lúc tăng lúc giảm. 
   - Giải thích: 
  + Chăn nuôi chậm phát triển là do:
      Từ xưa đến nay ngành này dược xem là ngành phụ để phục vụ cho trồng trọt. 
       Cơ sở thức ăn chưa vững chắc: đồng cỏ chất lượng thấp, sản xuất hoa màu chưa nhiều, công nghiệp chế biến thức ăn còn hạn chế. 
     Giống gia súc, gia cầm  năng suất còn thấp.
     Mạng lưới thú y chưa đảm bảo cho vật nuôi.
     Công  nghiệp chế biến còn hạn chế, sản phẩm chưa đa dạng.
  b) Cần phải đưa chăn nuôi lên ngành sản xuất chính vì vai trò của nó rất quan trọng :
  - Cung cấp thực phẩm có nguồn gốc động vật với giá trị dinh dưỡng cao.
  - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ, CN thực phẩm, CN dược phẩm…
  - Cung cấp sản phẩm được xuất khẩu thu ngoại tệ.
  - Cung cấp sức kéo, phân bón cho trồng trọt, phương tiện giao thông thô sơ. 
  - Tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân.
LÂM NGHIỆP – NGƯ NGHIỆP:
  A. Kiến thức cơ bản:
I/ LÂM  NGHIỆP:
1. Tài nguyên rừng: 
  -  Trước kia Việt Nam là nước giàu tài nguyên rừng đến nay đã bị cạn kiệt  ở nhiều nơi chỉ còn khoảng 11,6 ha, năm 2000 độ che phủ toàn quốc là 35%. Trung bình mỗi năm mất khoảng 19 vạn ha.
     Nguyên nhân :
        + Chiến tranh tàn phá 
        + Khai thác bừa bãi và quá mức
        + Cháy rừng 
        + Tập quán đốt rừng làm rẫy
        + Dân số tăng nhanh 
  - Gồm 3 loại:rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng đặc dụng .
        + Rừng phòng hộ: phân bố ở đầu nguồn các sông, ven biển và rừng ngập mặn chiếm khoảng 5,4tr ha.Chức năng: chống thiên tai , bảo vệ môi trường
        + Rừng sản xuất :rừng tự nhiên và rừng trồng phân bố ở núi thấp và núi trung bình diện tích khoảng hơn 4.7 tr ha. Chức năng: cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp dân dụng và xuất khẩu. 
        + Rừng đặc dụng phân bố ở môi trường tiêu biểu điển hình cho các hệ sinh thái. Diện tích khoảng hơn 1,4tr ha. Chức năng: bảo vệ hệ sinh thái , bảo vệ các giống loài quý hiếm.
     Ví dụ: Khu bảo tồn thiên nhiên Tràm chim (Đồng Tháp) đăc trưng cho hệ sinh thái đất ngập nước điển hình ở Đồng Tháp Mười. Rừng Bù Gia Mập đặc trưng cho kiểu rừng ĐNB. Vườn quốc gia Cát Tiên đặc trưng cho kiểu sinh thái vùng chuyển tiếp cao nguyên cực NTB xuống ĐB Nam Bộ.
2. Tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp:
 - Khai thác khoảng 2.5 tr m3 gỗ mỗi năm ở vùng rừng sản xuất chủ yếu ở miền núi và trung du.
 - Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản được phát triển gắn với các vùng nguyên liệu.
 - Trồng rừng, bảo vệ rừng chủ yếu theo mô hình nông kết hợp (VACR) đem lại hiệu quả lớn cho khai thác, bảo vệ và cải tạo tài nguyên rừng nâng cao đời sống nhân dân. 
     Việc đầu tư trồng rừng theo mô hình VACR góp phần:
      + Bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế gió bão lũ lụt, hạn hán và sa mạc hoá.
      + Góp phần to lớn vào việc hình thành và bảo vệ đất, chống xói mòn, đồng thời bảo vệ nguồn gen quí giá .
      + Cung cấp nhiều lâm sản thoả mãn nhu cầu của sản xuất và đời sống.
3. Một số giải pháp để khôi phục tiềm năng rừng:
 - Tăng cường bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, rừng phòng hộ.
 - tiến hành định cư cho các dân tộc miền núi.
 - Trồng cây gây rừng bằng biện pháp nông lâm kết hợp
 - Tổ chức tốt việc khai thác, chế biến gỗ và lâm sản.
 - GD ý thức bảo vệ rừng đi đôi với việc xử lí nghiêm khắc các trường hợp vi phạm pháp lệnh bảo vệ rừng. 
II/  NGƯ  NGHIỆP
1.  Những ĐK phát triển ngành thuỷ sản: 
      a) Thuận lợi: 
* ĐK tự nhiên:
- Nhiều sông ngòi, ao hồ thuận lợi cho khai thác và nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt.
- Vùng biển rộng hàng triệu Km2 với nhiều bãi tôm, bãi cá và 4 ngư trường lớn: ngư trường Cà Mau – Kiên Giang, ngư trường Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng tàu, ngư trường Hải Phòng – Quảng Ninh và ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường sa thuận lợi cho khai thác thuỷ sản nước mặn.
- Bờ biển dài 3260 Km, dọc bờ biển có đầm phá, bãi triều, rừng ngập mặn thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước lợ.
- Ở nhiều vùng biển ven các đảo, vũng, vịnh có điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước mặn( nuôi trên biển).
* ÑK KT-XH:
- Nhân dân có truyền thống và kinh nghiệm khai thác nuôi trồng thuỷ sản.
 - Cơ sở vật chất kĩ thuật, các dịch vụ phục vụ, cơ sở chế biến thuỷ sản ngày càng phát triển mạnh.
- Thị trường trong và ngoài nước ngày càng mở rộng.
      a) Khó khăn : 
+ Nhiều tai biến thiên nhiên như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt phá hoại hoặc làm giảm năng suất đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản.
+ Môi trường bị suy thoái, ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt , suy giảm .
+ Vốn đầu tư còn thiếu , hiệu quả kinh tế thấp, tàu thuyền, phương tiện đánh bắt còn nhỏ be,ù thô sơ do đó chỉ khai thác ở ven bờ làm cho nguồn hải sản bị cạn kiệt.
+ Do nuôi trồng thiếu quy hoạch nên nhiều nơi đã phá huỷ môi trường sinh thái .
+ Phần lớn ngư dân còn nghèo , không có tiền để đóng tàu công xuất lớn ….
2. Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản :
- Ngành khai thác và nuôi trồng thuỷ sản phát triển ở tất cả các tỉnh giáp biển nhưng tập trung nhiều nhất ở duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ .
- Ngành thuỷ sản thu hút khoảng 3.1% lao động cả nước ( khoảng 1.1 triệu người năm 1999 ) .
- Sản lượng cả khai thác và nuôi trồng đều tăng nhanh và liên tục:
   + Sản lượng khai thác tăng khá nhanh chủ yếu là do đầu tư  tăng số lượng tàu thuyền và tăng  công suất tàu. Các tỉnh trọng điểm nghề cá là Kiên Giang , Cà Mau , Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận .           
   + Nuôi trồng thuỷ sản gần đây phát triển nhanh. Đặc biệt là nuôi tôm, cá. Các tỉnh có sản lượng thuỷ sản nuôi trồng lớn nhất là Cà Mau, An Giang và Bến Tre.
- Xuất khẩu thuỷ sản đã có bước phát triển vượt bậc, đứng thứ 3 sau dầu khí và may mặc.
- Tuy nhiên còn nhiều hạn chế như sản lượng chưa cao so với các nước trên thế giới, chủ yếu là do phương tiện đánh bắt thô sơ chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường, khí hậu,….
    B – Bài tập:
1/  - Phân tích các điều kiện để phát triển ngành thuỷ sản nước ta?
    - Trình bày sự phát triển và phân bố  ngành thuỷ sản.
    - Giải thích tại sao sản lượng thuỷ sản nước ta chưa cao? Phải làm gì để nâng cao sản lượng thuỷ sản?
*  Trả lời:  
a) Các điều kiện để phát triển ngành thuỷ sản nước ta:( Đã ghi)
  b) Sự phát triển và phân bố  ngành thuỷ sản: (Đã ghi)
  c) - Sản lượng thuỷ sản nước ta chưa cao là do phương tiện đánh bắt thô sơ chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường, khí hậu, kĩ thuật đánh bắt còn thấp, chủ yếu đánh bắt gần bờ….
      - Giải pháp để nâng cao sản lượng thuỷ sản:
   +Huy động vốn từ nhân dân, vốn vay nước ngoài, vốn Nhà nước để tăng cường hiện đại hoá cơ sở vật chất kĩ thuật.
   + Chú trọng giống con nuôi, nguồn thức ăn và phòng trừ dịch bệnh cho thuỷ sản nuôi.
   + Cải tạo các cảng cá, đổi mới công nghệ chế biến để nâng cao chất lượng thuỷ sản chế biến.
   + Điều tra nguồn lợi thuỷ sản, xây dựng kế hoạch khai thác, chế biến, tiêu thụ.
   + Qui định số tàu thuyền khai thác gần bờ để bảo vệ ổn định nguồn thuỷ sản.
   + Chống ô nhiễm môi trường biển, sông ngòi, ao hồ. Nghiêm cấm hành vi khai thác mang tính huỷ diệt.
   + Đẩy mạnh việc khai thác xa bờ gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng trên biển.
   + Đa dạng hoá các mặt hàng thuỷ sản chế biến để đẩy mạnh xuất khẩu.
 2/  Trình bày đặc điểm tài nguyên rừng nước ta. Tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp ở nước ta. Làm thế nào để sớm khôi phục tiềm năng rừng?
 *  Trả lời:  (theo nội dung đã ghi)
 3/  Cho bảng số liệu : Sản lượng thuỷ sản(nghìn tấn)
	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Khai thác 
	Nuôi trồng

	1990
1994
1998
2002
	890.6
1465.0
1782.0
2647.4
	728.5
1120.9
1357.0
1802.6
	162.1
344.1
425.0
844.8


  a) Vẽ biểu đồ sản lượng thuỷ sản(đường hoặc cột) thể hiện sản lượng thuỷ sản thời kì 1990-2002.
  b) Nhận xét và giải thích.
   *  Trả lời:  
 a) Vẽ biểu đồ sản lượng thuỷ sản:
     Trường hợp 1: Vẽ 3 đường biểu diễn, có chú giải, tên biểu đồ.
     Trường hợp 2:  Vẽ biểu đồ cột, mỗi năm gồm 3 cột: tổng số, khai thác và nuôi trồng. Có chú giải, tên biểu đồ.
 b) Nhận xét và giải thích:
*Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy
   Sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng đều tăng, khai thác tăng gần 2.5 lần, nuôi trồng tăng hơn 5.2 lần. Như vậy sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng nhanh hơn, nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác vẫn chiếm tỉ trọng cao hơn.
* Giải thích: 
 - Sản lượng thuỷ sản khai thác tăng là do đầu tư  tăng số lượng tàu thuyền và tăng  công suất tàu. Các tỉnh trọng điểm nghề cá là Kiên Giang , Cà Mau , Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.
 - sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng và tăng nhanh hơn là do tăng cường nuôi các loại cá, tôm, cua lột, ba ba, rong câu để phục vụ xuất khẩu với sản lượng ngày càng lớn. Các tỉnh trọng điểm là Cà Mau, An Giang và Bến Tre.
 4/  Làm bài 1, 2 trong bài thực hành 10 SGK/ 38
CÔNG NGHIỆP
   Kiến thức cơ bản:
  I. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp:
      1.Các nhân tố tự nhiên:
    a)Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng là cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu CN đa ngành. Ví dụ: 
   +Các tài nguyên khoáng sản : than, dầu mỏ , sắt, thiếc, đồng, chì, apatit, đá vôi… để phát triển các ngành CN:  luyện kim, cơ khí, năng lượng, hoá chất , vật liệu xây dựng.
   + Các nguồn thuỷ năng sông suối để phát triển CN thuỷ điện.
   + Tài nguyên đất, nước, khí hậu, rừng, biển để phát triển nông, lâm, ngư nghiệp cung cấp nhiên liệu cho ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản. 
   + Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành CN trọng điểm:  
Ví dụ:Công nghiệp khai khác nhiên liệu tập trung chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ nơi có nhiều than và thuỷ năng  hoặc ĐNB nơi có nhiều dầu, khí.
        Công nghiêïp luyện kim, hoá chất tập chung chủ yếu trung du và miền núi Bắc Bộ nơi tập trung nhiều khoáng sản hoặc ĐNB.
        Sản xuất vật liệu xây dựng tập trung chủ yếu ở đồng bầng sông Hồng hoặc Bắc Trung Bộ.
      Do đó sự phân hoá tài nguyên trên lãnh thổ tạo ra thế mạnh khác nhau giữa các vùng .
  +Việc phát triển các ngành nông, lâm, thuỷ sản cũng tạo ra cơ sở nguyên liệu cho phát triển ngành CN chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.
  2. Các nhân tố kinh tế-xã hội:
      a. Dân cư và lao động 
 + Dân đông, sức mua tăng, thị hiếu cũng có nhiều thay đổi  thị trường trong nước ngày càng được chú trọng trong phát triển công nghiệp.
 +  Nguồn lao động dồi dào và có khả năng tiếp thu KH-KT, thuận lợi cho các ngành CN cần lao động nhiều và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào công nghiệp.
      b.Cơ sở vật chất-kỹ thuật và cơ sở hạ tầng.
  - Nhìn chung trình độ công nghệ của ngành CN còn thấp, hiệu quả sử dụng thiết bị chưa cao, mức tiêu hao năng lượng và nguyên vật liệu còn lớn. Cơ sở vật chất kĩ thuật chưa đồng bộ và chỉ phân bố tập trung ở một số vùng. 
  - Cơ sở hạ tầng GTVT, BCVT, cung cấp điện , nước … đang từng bước được cải thiện và nâng cấp đặc biệt ở các vùng kinh tế trọng điểm.
      c. Chính sách phát triển Công nghiệp:
  -  Gồm chính sách Công nghiệp hoá và chính sách đầu tư phát triển CN.
  - Hiện nay chính sách CN đã gắn liền với phát triển kinh tế nhiều thành phần, khuyến khích đầu tư ngoài nước và trong nước, đổi mới cơ chế quản lí kinh tế, đổi mới chính sách kinh tế đối ngoại.
      d. Thị trường:
  - Trong nước:  Hàng CN nước ta có thị trường khá rộng nhưng bị hàng ngoại nhập cạnh tranh gay gắt.
  - Ngoài nước:  Hàng CN nước ta cũng có những lợi thế nhất định trong xuất khẩu sang thị trường các nướcù CN phát triển, tuy nhiên còn hạn chế về mẫu mã, chất lượng nên sức ép cạnh tranh rất lớn.
   Tóm lại các nguồn tài nguyên là rất quan trọng nhưng quyết định cho việc phát triển và phân bố CN là phụ thuộc mạnh mẽ vào các nhân tố kinh tế- xã hội (vì nó tác động mạnh đến CN cả đầu vào và đầu ra)
II.SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP:
 1.Cơ cấu ngành công nghiệp : - Hệ thống CN nước ta gồm có các cơ sở của nhà nước, các cơ sở ngoài nhà nước và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó các cơ sơ ûnhà nước giữ vai trò chủ đạo. 
 - Cơ cấu ngành rất đa dạng trong đó có các ngành trọng điểm(ngành công nghiệp trọng điểm là những ngành chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp, được phát triển dựa trên các thế mạnh về tài nguyên, lao động đáp ứng thị trường trong nước và tạo được nguồn hàng xuất khẩu chủ lực) có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế .
 2.Các ngành công nghiệp trọng điểm :
 - Chế biến lương thược thực phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta (2002) bao gồm :
 + Chế biến sản phẩm trồng trọt (cà phê, chè, thuốc lá, dầu thực vật, xay xát…)
 + Chế biến sản phẩm chăn nuôi.
 + Chế biến thuỷ sản
     Phân bố rộng khắp cả nước tập trung chủ yểu ở vùng đb sông Hồng, Đông Nam Bộ, đb sông Cửu Long vì đông dân, có nguồn nhiên liệu, nguồn lao động và tiện cho việc xuất khẩu.
 - Cơ khí - điện tử có cơ cấu sản phẩm đa dạng như máy công cụ, động cơ điện, phương tiện giao thông, thiết bị điện tử.
   Phân bố nhiều nơi trong nước nhưng tập trung chủ yếu ở các trung tâm lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, tp HCM, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vinh, Biên Hoà, Cần Thơ … 
 - Khai thác nhiên liệu (than, dầu khí )
 + Than chủ yếu ở Quảng Ninh chiếm 90% sản lượng than cả nước, sản lượng từ 15-20tr                  tấn / năm 
 +Dầu ở thềm lục địa ngoài khơi tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực  của ta sản lượng hàng trăm triệu tấn dầu/năm. 
 +Khí đốt hàng tỉ mét khối khí/năm tập trung ở các mỏ Tiền Hải (Thái Bình ), Lan Đỏ, Lan Tây          ( Vũng Tàu) 
 -Vật liệu xây dựng có cơ cấu khá đa dạng :sản xuất xi măng, gạch ngói, bê tông đúc sẵn, tấm lợp và các vật liệu xây dựng cao cấp …
   Phân bố rộng khắp cả nước, nhưng tập trung nhất ở  đb sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ,  đb sông Cửu Long
 - Hoá chất có các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và sinh hoạt.
   Các trung tâm lớn nhất là: tp HCM, Biên Hoà, Hà Nội, Hải Phòng, Việt Trì – Lâm Thao…
 - Dệt may là ngành sản xuất hàng tiêu dùng quan trọng, dựa trên nguồn lao động dào dồi và rẻ. Sản phẩm chủ yếu là để xuất khẩu, là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
    Các trung tâm dệt may lớn nhất cả nước như: tpHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định….
 - Điện gồm nhiệt điện và thuỷ điện, sản lượng khoảng 40 tỉ kWh/năm và ngày càng tăng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
    + Thuỷ điện: Hoà bình, Y-a-ly, Trị An, (Sơn La đang xây dựng)…
    + Nhiệt điện: Phú Mỹ ( chạy bằng khí), Phả lại ( chạy bằng than),….
 3.Các trung tâm công nghiệp lớn :
   - Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất là: ĐNB và đb sông Hồng.
   - Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất là: tpHCM, Hà Nội  
  Ngoài ra còn có các trung tâm lớn và vừa khác như: Hải Phòng, Biên Hoà, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang,…. 
   D2/ Bài tập:
 1/  Dựa vào kiến thức đã học hãy cho biết nước ta có những điều kiện gì thuận lợi để phát triển một nền công nghiệp có cơ cấu đa ngành?
  *  Trả lời:  Theo nội dung đã ghi
 2/  Hãy CMR cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng.
  *  Trả lời:  CM cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng
- Về thành phần KT: Cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần KT gồm có các cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. 
- Về cơ cấu ngành: đa dạng, có đủ các ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực như khai thác nhiên liệu, điện, cơ khí- điện tử, hoá chất vật liệu xây dựng, chế biến LTTP, dệt may, in,  chế biến lâm 
sản… 
   Trong đó có các ngành CN trọng điểm, có tác dụng thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tếá của nước ta.
   3/  Dựa vào Atlat địa lí VN hãy cho biết tình hình  phát triển và sự phân bố các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.
  *  Trả lời:  Theo nội dung đã ghi
4/ Hãy phân tích ý nghĩa cuả việc phát triển Nông- Ngư nghiệp đơi với ngành Công nghiệp chế biến lương thực , thực phẩm?
 Việc phát triển Nông Ngư nghiệp tạo cơ sở nguyên liệu cho ngành CN chế biến lương thực thực phẩm như :
- CN chế biến sản phẩm trồng trọt: xay xát, sản xuất đường, thuốc lá, chế biến chè, dầu thực vật…
- CN chế biến sản phẩm căn nuôi: Chế biến thịt, trứng, sữa, thực phẩm đông lạnh, đồ hộp…
-CN chế biến thủy sản: làm nước mắm, sấy khô, thủy hải sản đông lạnh: Tôm, cá Basa…
   5/  Cho bảng số liệu sau về giá trị sản xuất công nghiệp cả nước và phân theo các vùng năm 2002( đơn vị nghìn tỉ đồng)

	Các vùng
	Giá trị sản xuất công nghiệp

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
Đồng bằng sông Hồng 
Bắc Trung Bộ
Duyên hải Nam Trung Bộ
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
Đồng bằng sông Cửu Long
Cả nước
	44.8
55.2
9.9
14.7
9.3
82.0
52.2
268.1


a) Vẽ biểu đồ cơ cấu giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp phân theo các vùng ở nước ta năm 2002.
b) Nhận xét và giải thích sự phân hoá giá trị sản lượng theo vùng lãnh thổ. 
  *  Trả lời:  
  a) – Xử lí bảng số liệu
       - Vẽ biểu đồ hình tròn, có chú giải, tên biểu đồ.
  b) – Nhận xét:
  + Giá trị sản lượng CN không đều giữa các vùng, cao nhất là ĐNB, thấp nhất là Tây Nguyên.
  + Giá trị sản lượng CN vùng ĐNB gấp 8.8 lần so với Tây Nguyên và nhiều lần so với các vùng khác.
– Giải thích:    
  + Giá trị sản lượng CN không đều giữa các vùng là do khác nhau về: Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên, lực lượng lao động và nhất là lao động có tay nghề, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật….
  + Những vùng  có công nghiệp phát triển, giá trị sản lượng CN rất cao là do mức độ tập trung công nghiệp rất cao, thuận lợi về vị trí địa lí, tài nguyên, cơ sở VC-KT và cơ sở hạ tầng, tập trung nhiều lao động có KT cao, nhiều công nhân lành nghề.
DỊCH VỤ
   A/ Kiến thức cơ bản
  I/ Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ:
  1. Cơ cấu ngành dịch vụ:
  - DV là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người .
  - Bao gồm 3 nhóm ngành:
 + DV tiêu dùng: thương nghiệp, DV sửa chữa, khách sạn, nhà hàng, DV cá nhân và cộng đồng.
+ DV sản xuất: GTVT, BCVT, tài chính, tín dụng, kinh doanh tài sản, tư vấn
+ DV công cộng: KHCN, giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, quản lí nhà nước,  đoàn  thể  và bảo hiểm xã hội.
 - Khi kinh tế càng phát triển thì dịch vụ càng trở nên đa dạng. VD: 
  + Ở nông thôn hiện nay, Nhà nước đầu tư xây dựng các mô hình đường, trường, trạm, đó là các dịch vụ công cộng.
  +  Ngày nay, KT phát triển việc đi lại trong nước và nước ngoài bằng đủ các loại phương tiện.
  +  Hiện nay, các khách sạn, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí ngày càng được xây dựng nhiều (dịch vụ tiêu dùng).
 2. Vai trò của dịch vụ: 
 - Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất cho các ngành KT.
 - Tiêu thụ sản phẩm tạo ra mối liên hệ giữa các ngành  sản xuất trong và ngoài nước.
 - Đem lại nguồn thu nhập lớn cho đất nước.
 3. Đặc điểm phát triển của ngành dịch vụ ở nước ta:
  -   DV nước ta chiếm khoảng 25% lao động và 38,5% cơ cấu GDP(2002).
  -  Trong điều mở cửa nền kinh tế, các hoạt động DV nước ta đang ngày càng phát triển rất nhanh để vươn lên tầm khu vực và quốc tế. 
  -   Việt Nam đang trở thành thị trường thu hút nhiều công ty nước ngoài mở các hoạt động DV  khả năng thu lợi nhuận cao của các ngành DV.
  - Việc nâng cao chất lượng DV và đa dạng hoá các loại hình DV phải dựa trên trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt. Đây là một thách thức trong phát triển các hoạt động DVở nước ta hiện nay.  
 4.Đặc điểm phân bố của ngành dịch vụ ở nước ta:
      DV tập trung chủ yếu ở những nơi đông dân cư và có nền kinh tế phát triển. 
 VD: Hà Nội và tpHCM là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta, vì ở đây tập trung các đầu mối GTVT, viễn thông lớn nhất cả nước, tập trung nhiều trường đại học lớn, các viện nghiên cứu, các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu, các trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất và nhiều dịch vụ khác như quảng cáo, bảo hiểm, tư vấn, văn hoá, nghệ thuật, ăn uống, … đều phát triển mạnh.
      II/ Các loại hình  dịch vụ quan trọng nhất ở nước ta:
   1. Giao thông vận tải: 
a) Ý nghĩa: 
       -   Thực hiện các mối quan hệ kinh tế trong và ngoài nước.
       -   Tạo ĐK cho những vùng khó khăn có cơ hội phát triển.
       -   Khi tiến hành đổi mới nền KT thì GTVT phải được chú trọng và phát triển đi trước 1 bước.
b) Các loại hình GTVT: Bao gồm đường bộ, đường sắt, đường không, đường biển, đường sông, đường ống.
  * Đường bộ: là quan trọng nhất vì nó chuyên chở khối lượng hàng hoá và hành khách lớn nhất. Đây là loại hình thích hợp với vận chuyển hàng hoá ở cự li ngắn và trung bình, nhất là GT trong thành phố lớn. GT đường bộ có tính cơ động cao hơn các loại hình vận tải khác. Với ĐK nước ta đồi núi chiếm ¾ S nên loại hình vận tải đường bộ là thích hợp hơn cả
   Đường bộ cũng là đường được đầu tư nâng cấp nhiều nhất, nhiều cầu lớn được thay cho phà, nhiều hầm đèo được xây dựng. VD: cầu Mĩ Thuận, hầm đeo Hải Vân….
   Các tuyến đường quan trọng QL 1A, 5, 18. 51, 22.
  * Đường hàng không: có tốc độ phát triển nhanh nhất để đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhanh của đất nước trong thời kì CNH, HĐH. Tuy nhiên tỉ trọng vận chuyển hàng hoá còn thấp.
   Các sân bay quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và 19 sân bay địa phương nối VN với nhiều nước châu Á, châu Âu, Bắc Mĩ  và Ô-xtrây-li-a. Hiện nay VN đã  có  những  máy  bay  hiện đại như: Boeing 777, Boeing 767,…
  * Đường sắt: Phát triển chủ yếu ở miền Bắc, dài nhất là tuyến đường sắt thống nhất 1730 km, cùng với tuyến quốc lộ 1A tạo thành trục xương sống  của GTVT nước ta. Đường sắt luôn được cải tiến kĩ thuật và nâng cao chất lượng. Tuy nhiên có nhiều hạn chế nên tỉ trọng vận chuyển hàng hoá không tăng.
  * Đường sông : Mạng lưới đường sông của nước ta mới được khai thác ở mức độ thấp, chủ yếu là ở 2 hệ thống sông Hồng và Cửu Long.
  * Đường biển: Bao gồm vận tải ven biển và vận tải biển quốc tế. Hoạt động vận tải biển quốc tế được đẩy mạnh do việc mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại. Ba cảng biển lớn nhất là Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.
  * Đường ống: đang ngày càng phát triển, gắn với sự phát triển của ngành dầu khí. Vận chuyển bằng đường ống là cách hiệu quả nhất để chuyên chở dầu mỏ và khí.
   2. Bưu chính viễn thông: 
a) Ý nghĩa: 
 - Là loại hình DV có ý nghĩa chiến lược góp phần đưa VN trở thành 1 nước công nghiệp, nhanh chóng hội nhập với KT thế giới.
 - Các DV cơ bản của bưu chính viễn thông là điện thoại, điện báo, truyền dẫn số liệu, internet, phát hành báo chí, chuyển bưu kiện, bưu phẩm. Nhiều dịch mới chất lượng cao như điện hoa, chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh…
b) Những thành tựu từ sau công cuộc đổi mới:
- Mật độ điện thoại và tốc độ phát triển điện thoại tăng rất nhanh 
-Mạng lưới viễn thông quốc tế và liên tỉnh nâng lên vượt bậc phát triển rộng khắp cả nước 
-Đã xây dựng các trạm vệ tinh, các tuyến cáp quang nối các tỉnh trong nước và nối VN với hơn 30 nước trên TG
- Nước ta đã hoà mạng Internet vào cuối năm 1997, đây là kết cấu hạ tầng kĩ thuật tối quan trọng để VN phát triển và hội nhập 
c. Vai trò:
- Cung cấp thông tin kiệp thời cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân
- Là phương tiện để tiếp thu các tiến bộ KH-KT. 
- Phục vụ vui chơi giải trí học tập của nhân dân. 
- Là phương tiện để VN hội nhập kinh tế quốc tế.
     3. Thương mại:   Bao gồm nội thương và ngoại thương 
 a. Nội thương:
 - Thành  tựu : 
   + Hàng hoá đa dạng, dồi dào, tự do lưu thông. 
   + Cả nước là một thị trường thống nhất.
   + Hệ thống các chợï hoạt động tấp nập, các trung tâm thương mại, siêu thị và các cửa hàng ngày càng xuất hiện nhiều ở các thành phố 
 - Tuy nhiên nội thương nước ta phát triển  chưa đều giữa các vùng trong nước là do phụ thuộc vào các đk sau: 
     +Quy mô dân số
     +Kinh tế phát triển 
     +Vị trí thuận lợi 
   Do đó ĐNB, đb Sông Hồng, đb Sông Cửu Long là những vùng có nội thương phát triển nhất. 
   Hà Nội, tp Hồ Chí Minh là hai trung tâm thương mại lớn nhất nước ta.
- Hạn chế:
   + Sự phân tán manh mún, hàng thật, hàng giả cùng tồn tại trên thị trường.
   + Lợi ích của người kinh doanh chân chính và của người tiêu dùng chưa được bảo vệ đúng mức.
   + Cơ sở vật chất còn chậm đổi mới.
b. Ngoại thương:
  Là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng nhất ở nước ta: Giải quyết đầu ra cho các sản phẩm, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân.  
        Xuất khẩu:   - Hàng CN nhẹ và thủ công nghiệp.
                               - Hàng CN nặng và khoáng sản.
                               - Hàng nông, lâm, thuỷ sản.
       Nhập khẩu:
    Máy móc, thiết bị, nguyên nhiên liệu, một ít lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng.
    Thị trường mua bán chủ yếu của ta là khu vực Châu Á Thái Bình Dương, thị trường châu Âu, Bắc Mĩ 
4.Du lịch:
     Đem lại nguồn thu nhập lớn, góp phần mở rộng giao lưu giữa nước ta với các nước trên thế giới và cải thiện đời sống nhân dân.
   VN giàu tài nguyên du lịch:
   - Du lịch tự nhiên: Phong cảnh, bãi tắm đẹp, khí hậu tốt, có nhiều vườn quốc gia với các động thực vật quí hiếm, … .
 - Du lịch văn nhân: Các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, các làng nghề truyền thống, văn hoá dân gian,…
    Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng đã được công nhận là di sản thế giới như: Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, Cố đô Huế, Di tích Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An.
   B/- Bài tập:
 1/  Hãy cho biết cơ cấu ngành DV. Giải thích vì sao DV tập trung chủ yếu ở những nơi đông dân cư và có nền kinh tế phát triển?
  *  Trả lời:  
  - Cơ cấu ngành DV: ( đã ghi)
  - DV tập trung chủ yếu ở những nơi đông dân cư và có nền kinh tế phát triển, vì:
    Nhũng vùng này có nhu cầu rất lớn về: ăn uống, đi lại, mua sắm, giáo dục, y tế, văn hoá, KHKT… tạo điều kiện cho các hoạt động DV phát triển mạnh.
2/  Hãy kể tên 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta và giải thích tại sao ngành dịch vụ lại phát triển mạnh ở đây?
  *  Trả lời:  
  - Nước ta có 2 trung tâm DV lớn nhất và đa dạng nhất là: Hà Nội và tp HCM.
  - Giải thích: 
   + Đây là 2  đầu mối GTVT, viễn thông lớn nhất cả nước.
   + Tập trung nhiều trường đại học lớn, các viện nghiên cứu, các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu
   + 2 trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất cả nước.
    + Các dịch vụ khác như quảng cáo, bảo hiểm, tư vấn, văn hoá, nghệ thuật, ăn uống, … luôn đi đầu.
 3/  Tại sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu Á- TBD?
  *  Trả lời:  Vì:
  - Vị trí địa lí thuận lợi cho việc vận chuyển, giao nhận hàng hoá.
  - Các mối quan hệ có tính truyền thống.
  - Thị hiếu tiêu dùng có nhiều điểm tương đồng nên dễ xâm nhập thị trường.
  - Tiêu chuẩn hàng hoá không cao  phù hợp với trình độ sản xuất còn thấp của VN…
  4/  Cho bảng số liệu  14.1/trang 51(SGK)
a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu khối lượng hàng hoá phân theo các loại hình vận tải năm 1990 và 2002.
b) Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng hàng hoá vận chuyển. Loại hình vận tải nào là quan trọng nhất? Tại sao? loại hình vận tải nào tăng nhanh  nhất? Tại sao?
  *  Trả lời:  
    a) Vẽ 2 biểu đồ hình tròn.
    b) Nhận xét:    
 - Tỉ trọng hàng hoá vận chuyển của các loại hình vận tải có sự thay đổi :
  +Khối lượng hàng hoá vận chuyển của đường bộ, đường biển và đường hàng không tăng
  + Khối lượng hàng hoá vận chuyển của đường sắt và đường sông giảm.
 - Loại hình vận tải đường bộ là quan trọng nhất, vì nó chuyên chở khối lượng hàng hoá, hành khách lớn nhất, là loại hình thích hợp với vận chuyển hàng hoá ở cự li ngắn và trung bình, có tính cơ động cao thích hợp với địa hình nước ta.
 - Loại hình vận tải đường hàng không là tăng nhanh nhất, vì đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhanh ngày càng tăng của khách hàng, được hiện đại hoá, mở rộng mạng lưới quốc tế và nội địa.
  5/  Tại sao Hà Nội và TPHCM lại là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta?
  Bởi vì:
- Đây là hai đầu mối GTVT, viễn thông lớn nhất cả nước.
- Ở đây tập trung nhiều trường đại học,các viện nghiên cứu,các bệnh viện chuyên khoa hang đầu.
- Là hai trung tâm thương mại,tài chính, ngân hàng lớn nhất nước.
- Ngoài ra ở đây còn tập trung các loại dịch vụ khác như quảng cáo,bảo hiểm,tư vấn,văn hóa,nghệ thuật,ăn uống cũng luôn dẫn đầu cả nước.
  6/  Việc phát triển dịch vụ điện thoại và internet tác động như thế nào đến đời sống KT-XH nước ta?
    Tác động cả về hai mặt tích cực và tiêu cực:
a)Tích cực: Dịch vụ điện thoại và internet giúp cho việc thông tin liên lạc trong nước và quốc tế được tiện lợi và nhanh chống nhất, đi đôi với việc phát triển các dịch vụ như chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh, dạy học trên mạng, buôn bán trên mạng…
b)Tiêu cực: Bên cạnh mặt tích cực cũng không ít mặt tiêu cực như qua internet có những thông tin , hình ảnh bạo lực,đồi trụy nguy hại nhất là đối với lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên.
  7/  Vì sao nước ta lại buôn bán nhiều với thị trường khu vực Châu Á-Thái Bình Dương?
      Vì:
· Vị trí địa lí thuận lợi cho việc vận chuyển,giao nhận hàng hóa.
· Có mối quan hệ truyền thống
· Thị hiếu tiêu dùng có nhiều điểm tương đồng với người dân Việt Nam nên dễ xâm nhập thị trường
· Tiêu chuẩn hàng hóa không cao nên phù hợp với trình độ phát triển sản xuất ở nước ta.

_____________________________________________________












Ngày giảng:

CHỦ ĐỀ 8
THỰC HÀNH GIẢI MỘT SỐ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

(9 tiết)


ĐỀ SỐ 1

Câu 1 (2,5 điểm). 



































(Hình 1)
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a. Thế nào là tọa độ địa lí của một điểm? 
b. Xác định tọa độ địa lý của các điểm A, B trên hình 1.
c. Một trận bóng đá được tổ chức ở Nam Phi (múi giờ số 2) vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 25/06/2010, được truyền hình trực tiếp. Tính giờ truyền hình trực tiếp tại các quốc gia: Việt Nam, Anh.
Câu 2 (4,0 điểm). Cho bảng số liệu:
Nhiệt độ trung bình tháng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (0C)
	        Tháng 


Địa điểm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	Tp Hồ Chí Minh
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


(SGK Địa lý 8, trang 110, NXBGD - 2010)
a. Trình bày sự khác biệt trong chế độ nhiệt của 2 địa điểm trên.
b. Giải thích vì sao có sự khác biệt đó?
Câu 3 (4,5 điểm). Dựa vào kiến thức đã học và Atlát Địa lý Việt Nam, em hãy: 
a. Trình bày sự phân bố ngành công nghiệp điện lực.
b. Vì sao công nghiệp điện là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?
Câu 4 (4,0 điểm). Cho bảng số liệu:
Số lượng lao động phân theo nhóm ngành kinh tế của Nghệ An năm 2002 và năm 2008
(đơn vị: nghìn người)
	                                        Năm
Ngành
	2002
	2008

	Nông - lâm - ngư nghiệp
	1057,4
	1129,6

	Công nghiệp - xây dựng
	111,7
	251,8

	Dịch vụ
	172,4
	342,2


(Nguồn Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An 2002 - 2008)
a. Vẽ biểu đồ thể hiện qui mô và cơ cấu lao động phân theo nhóm ngành kinh tế của Nghệ An năm 2002 và năm 2008.
b. Qua biểu đồ đã vẽ, hãy rút ra những nhận xét cần thiết.
Câu 5 (5,0 điểm). Dựa vào Atlát địa lý Việt Nam và những kiến thức đã học về vùng Đồng bằng sông Cửu Long, em hãy trình bày:
a. Các nhóm đất chính và ảnh hưởng của chúng đến phát triển nông nghiệp của vùng.
b. Những thế mạnh về tự nhiên để phát triển ngành thuỷ sản.
(Thí sinh được sử dụng Atlát Địa lí Việt Nam)

---------------- Hết ----------------

HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI HỌC SINH GIỎI

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	
	2,5

	
	a
	- Tọa độ địa lý của một điểm là: kinh độ và vĩ độ của điểm đó (chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến)
	0,5

	
	b
	- Tọa độ địa lý: 1300T
 400N

+ Điểm  A        
 1000T
 500N

+ Điểm  B       

	
0,5

0,5

	
	c
	- Giờ truyền hình trực tiếp tại các quốc gia:
	Quốc gia
	Múi giờ
	Giờ truyền hình trực tiếp
	Ngày, tháng

	Nam Phi
	2
	20h30'
	25/06/2010

	Anh
	0
	18h30'
	25/06/2010

	Việt Nam
	7
	1h30'
	26/06/2010


(Học sinh trình bày được cách tính hoặc nêu được múi giờ mới cho điểm tối đa)
	


0,5
0,5


	2
	
	
	4,0

	
	a
	- Sự khác biệt trong chế độ nhiệt của Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh:
+ Hà Nội có nền nhiệt độ thấp hơn Tp Hồ Chí Minh: nhiệt độ TB năm của Hà Nội là 23,50C so với Tp Hồ Chí Minh là 27,10C
+ Hà Nội có 3 tháng (12,1 và 2) nhiệt độ < 200C, 4 tháng (6,7,8 và 9) nhiệt độ cao hơn ở Tp Hồ Chí Minh.
+ Tp Hồ Chí Minh quanh năm nóng, không có tháng nào có nhiệt độ < 250C.
+ Biên độ nhiệt ở Hà Nội cao (12,50C), biên độ nhiệt ở Tp Hồ Chí Minh thấp (3,20C)
	
0,75

0,5

0,5

0,5

	
	b
	- Giải thích sự khác biệt:
+ Hà Nội chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc nên có nhiệt độ thấp hơn trong các tháng mùa đông. Trong thời gian này Tp Hồ Chí Minh không chịu tác động của gió mùa Đông Bắc nên nền nhiệt độ cao hơn.
+ Từ tháng 5 đến tháng 10 toàn lãnh thổ nước ta có gió Tây Nam thịnh hành và Tín phong của nửa cầu Bắc hoạt động xen kẽ nên nhiệt độ cao đều trên toàn quốc.
+ Hà Nội gần chí tuyến Bắc cùng với hiệu ứng Phơn thỉnh thoảng xẩy ra trong mùa hạ nên nhiệt độ 4 tháng (6,7,8 và 9) cao hơn Tp Hồ Chí Minh
+ Hà Nội gần chí tuyến Bắc cùng nhiệt độ hạ thấp về mùa đông nên biên độ nhiệt cao. Tp Hồ Chí Minh gần xích đạo không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nền nhiệt độ cao quanh năm, biên độ nhiệt thấp
	

0,5


0,25


0,5



0,5

	3
	
	
	4,5

	
	a
	- Sự phân bố của ngành công nghiệp điện lực:
+ CN điện ở nước ta bao gồm nhiệt điện và thuỷ điện.
+ Nhiệt Điện: chủ yếu phân bố ở TDMNBB (Phả Lại, Uông Bí,...); Đông Nam Bộ (Phú Mỹ, Thủ Đức,...) là các vùng giàu tài nguyên khoáng sản (than, dầu khí) và một số khu vực khác (Ninh Bình, Trà Nóc,...)
+ Thuỷ điện: phân bố ở những vùng với các hệ thống sông có tiềm năng thuỷ điện lớn: 
* TDMNBB (dc)
* Đông Nam Bộ (dc)
* Tây Nguyên (dc) 
* Bắc Trung Bộ và DHNTB (dc)
- Có mối quan hệ trong sự phân bố các cơ sở khai thác nguyên nhiên liệu với các cơ sở sản xuất điện năng hoặc nhu cầu tiêu thụ điện (dc)...

	
0,5

0,75



0,25
0,25
0,25
0,25

0,5

	
	b
	- Công nghiệp điện là ngành công trọng điểm vì:
+ Có thế mạnh lâu dài: Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp điện: cơ sở nhiên liệu cho công nghiệp nhiệt điện (than, dầu, khí,...), tiềm năng thuỷ điện dồi dào (dc), các tiềm năng khác (Mặt Trời, sức gió, thuỷ triều,...)
+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn: phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt nâng cao đời sống văn minh xã hội cho trên 85 triệu dân
+ Mang lại hiệu quả kinh tế cao: là tiền đề thực hiện CNH - HĐH, là ngành đi trước một bước tác động mạnh đến các ngành kinh tế một cách toàn diện từ qui mô, kỹ thuật, công nghệ, chất lượng sản phẩm
	

0,75


0,5


0,5

	4
	
	
	4,0

	
	a
	- Vẽ biểu đồ:
+ Xử lý số liệu:
Cơ cấu lao động phân theo nhóm ngành kinh tế của Nghệ An 
năm 2002 và 2008 (%)
	                   Năm
Ngành
	2002
	2008

	Nông - lâm - ngư nghiệp
	78,8
	65,5

	Công nghiệp - xây dựng
	8,3
	14,6

	Dịch vụ
	12,9
	19,9

	Tổng
	100
	100



+ Xác định tỉ lệ bán kính: 

Chọn R2002 = 1 đvbk thì R2008 = ≈ 1,13 đvbk
+ Vẽ biểu đồ: biểu đồ tròn (vẽ các biểu đồ khác không cho điểm)
Yêu cầu: rõ ràng, đẹp, chính xác, có tên biểu đồ, số liệu trên biểu đồ và chú giải...(nếu thiếu các chú thích, số liệu, tên biểu đồ... trừ mỗi ý 0,25 điểm).
	




0,5






0,5


1,5

	
	b
	- Nhận xét: 
+ Tổng số lượng lao động tăng (dc)
+ Tuy vậy, có sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong các nhóm ngành kinh tế:
* Tỉ trọng lao động khu vực nông - lâm - ngư có xu thế giảm, tuy vậy vẫn chiếm tỉ lệ cao (dc)
* Tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ có xu thế tăng nhưng vẫn chiếm tỉ lệ thấp và tăng chậm (dc)
	
0,5


0,5

0,5

	5
	
	
	5,0

	
	a
	- Các nhóm đất chính ở ĐBSCL:
+ Đất phù sa ngọt ven sông: khoảng 1,2 tr.ha, phân bố dọc các sông lớn: sông Tiền, sông Hậu,...
+ Đất phèn: khoảng 1,6 tr.ha có diện tích lớn nhất, phân bố ở các vùng trũng (Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, Cà Mau)
+ Đất mặn: khoảng 75 vạn ha, phân bố dọc ven biển
+ Các loại đất khác: khoảng 40 vạn ha, phân bố rải rác khắp đồng bằng
- Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp:
+ Các vùng đất phù sa ngọt: là loại đất tốt nhất, thuận lợi cho thâm canh lúa nước, các loại cây công nghiệp, cây ăn quả (mía, rau đậu, xoài, dừa, bưởi,...)
+ Vùng đất phèn, đất mặn: không thích hợp cho việc trồng lúa. Tuy nhiên là vùng có tiềm năng lớn để có thể cải tạo, mở rộng diện tích trồng lúa và một số cây trồng khác.
	
0,5

0,5

0,5
0,5


0,5


0,5

	
	b
	- Những thế mạnh về tự nhiên để phát triển ngành thuỷ sản ở ĐBSCL:
+ Biển và hải đảo: nguồn hải sản cá, tôm,... phong phú, trữ lượng hải sản lớn, ngư trường rộng...
+Vùng có khoảng 50 vạn ha mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản. Rừng ngập mặn có diện tích lớn nhất cả nước, trong rừng giàu nguồn thuỷ sản
+ Sông ngòi, kênh rạch dày đặc thuận lợi cho nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản. 
+ Khí hậu có tích chất cận xích đạo nên hoạt động đánh bắt thuỷ sản có điều kiện hoạt động quanh năm. Hoạt động nuôi trồng có năng suất cao.
	

0,5

0,5

0,5

0,5



ĐỀ SỐ 2
Câu l:(2đ)
Trong một năm vào những ngày nào ở khắp mọi nơi trên trái đất có ngày và đêm đều dài bằng nhau? Nguyên nhân?
Câu 2: (4đ)
* Cho bảng số liêu:
	Địa phương
	Nhiệt độ TB năm (oC)
	Nhiệt độ nóng nhất (oC)
	Nhiệt độ lạnh (oC)

	Hà Nôi
	23.9
	29.2
	17.2

	Huế
	25.2
	29.3
	20.5

	TP Hồ Chí Minh
	27.6
	29.7
	26.0


* Dựa vào bảng số liệu và kiến thức đã học, trình bày chế độ nhiệt ở nước ta.
Câu 3: (4đ) 
Sử dụng Atlát Địa lý Việt Nam (trang 20 bản đồ lâm nghiệp, trang 22 bản đồ công nghiệp năng lượng) và kiến thức đã học:
1. Nhận xét và giải thích sự phân bố của ngành công nghiệp năng lượng
2. Kể tên các tỉnh: có tỷ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh là trên 60%
Câu 4: (4đ)
Mật độ dân số cao ở Đồng Bằng Sông Hồng cố những thuận lợi và khó khăn gì trong sự phát triển kinh tế xã hội.
Câu 5: (6đ)
Cho bảng số liệu dưới đây
Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta.
(đơn vị: %)
	Nhóm hàng
	1995
	1999
	2000
	2005

	Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
	25.3
	31.3
	37.2
	36.l

	Hàng công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp
	28.5
	36.8
	33.8
	41.0

	Hàng nông, lâm, thuỷ sản
	46.2
	31.9
	29.0
	22.9



Từ bảng số liệu trên em hãy:
1. Nêu các dạng biểu đồ có thể vẽ được để thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta.
2.Lựa chọn một dạng biểu đồ thích hợp nhất và giải thích tại sao có sự lựa chọn này.
3.Vẽ biểu đồ đã lựa chọn
4.Nhận xét xu hướng thay đổi cơ cấu giá trị hàng xuất khẩu ở nước ta.
ĐÁN ÁN + BIẾU ĐIỂM + H ƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1: (2đ)
- Ngày 21/3   và ngày 23/9  ( 1đ)
- Do trục trái đất nằm trong mặt phẳng phân chia sáng tối của trái đất ( 1đ)
Câu 2: (4đ) 
Qua bảng số liệu ta thấy:
- Hà Nội ( miền bắc ), Huế (miền Trung), TP Hồ Chí Minh (miền Nam) (O,5đ)
- Nhiệt độ trung bình năm nước ta cao (trên 23oc) (0,5đ)
- Do nước ta nằm trọn trong khu vực nội chí tuyến bắc bán cầu
- Nhiệt độ trung bình năm ở nước ta có sự phân hoá theo chiều Bắc Nam: (CM-SL)(O,5đ)
- Do càng vào nam góc nhập xạ càng lớn
- Càng vào Nam tác động của gió mùa đông bắc yếu dần
- Nhiệt độ tháng nóng nhất cao trên 29oc Chênh lệch giữa ba địa điểm không đáng kể (cm=sl) (0,5đ)
- Do cả ba địa điểm đều có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh nên nhận được góc nhập xạ lớn nên nhiệt độ cao 
- Nhiệt độ tháng lạnh nhất tăng dần từ Bắc vào Nam, ở miền Bắc có sự phân hoá mùa rõ rệt (CM = SL của Hà Nội) (0,5đ )
- Do tác động của gió mùa đông bắc giảm dần từ Bắc vào Nam
- Do góc nhập xạ lớn dần
- Biên độ nhiệt trong năm giảm dần từ Bắc vào Nam (CM = SL) (1đ)
- Do tác động của gió mùa mùa đông yếu dần.
- Do độ chênh góc nhập xạ càng vào Nam càng lớn
- Kết luận: Chế độ nhiệt nước ta qua bảng số liệu có đặc điểm: (O,5đ)
- Mang tính chất nhiệt đới điển hình
- Có sự phân hóa theo mùa và theo chiều Bắc Nam
Câu 3: (4đ)
1. Nhận xét và giải thích về phân bố của ngành công nghiệp năng lượng (3đ)
- Ngành công nghiệp năng lượng phân bố không đều, những vùng có công nghiệp năng lượng phát triển mạnh hơn cả là Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên. (0,75đ)
- Công nghiệp khai thác nhiên liệu gắn liền với sự phân bố các mỏ khoáng sản. Do đó công nghiệp khai thác than tập trung chủ yếu ở Quảng Ninh thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ, công nghiệp khai thác dầu khí tập trung chủ yếu ở thềm lục địa phía Nam thuộc vùng Đông Nam Bộ.(0,75đ)
- Các nhà máy thuỷ điện phân bố chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên vì đây là các vùng có tiềm năng thuỷ điện lớn.(0,75đ)
- Các nhà máy nhiệt điện phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu là than, dầu mỏ, khí tự
nhiên nên được phân bố tập trung ở các vùng Đông Bắc, Đồng bàng sông Hồng (dựa vào than ở Quảng Ninh) Đông Nam Bộ và đang phát triển nhanh ở Đồng bằng sông Cửu Long (dựa vào dầu khí) (0,75đ)
2. Các tỉnh: (1đ)
- Tuyên Quang
- Quảng Bình
- Kon Tum
- Lâm Đồng
Câu 4: (4đ)
* Thuận lợi: (2đ)
Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu dùng rộng lớn
Hơn nữa người dân ở Đồng bằng' sông Hồng có trình độ thâm canh nông nghiệp lúa nước, giỏi nghề thủ công, tỉ lệ lao động qua đào tạo tương đối cao; đội ngũ trí thức, kỹ thuật và công nghệ đông đảo.
* Khó khăn: (2đ)
Bình quân đất nông nghiệp (đặc biệt là đất trồng lúa) hiện ở mức thấp nhất trong cả nước; tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn cao hơn mức trung bình toàn quốc; nhu cầu lớn về việc làm, y tế, văn hoá giáo dục ngày càng cao đòi hỏi đầu tư lớn, khó khăn trong vấn đề bảo vệ môi trường.
Câu 5: (6đ)
1. Các dạng biểu đồ có thể vẽ được : (1đ)
- Biểu đồ miền
- Biểu đồ hình tròn
- Biểu đồ cột chồng
- Biểu đồ cột ghép
- Biểu đồ hình vuông
2. Lựa chọn biểu đồ thích hợp nhất và giải thích (1đ)
- Biểu đồ miền (0,5đ)
- Giải thích (0,5đ)
3. Vẽ biểu đồ miền (2,5đ)
Vẽ biểu đồ theo số liệu, tên biểu đồ, chú thích
4. Nhận xét (1,5đ)
Từ năm 1995 đến 2005 cơ cấu hàng xuất khẩu thay đổi theo hướng:
- Tăng tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản (dẫn chứng) (0,5đ)
- Tăng tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (dẫn chứng) (0,5đ)
- Giảm nhanh tỷ trọng của nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản (dẫn chứng) (0,5đ)
ĐỀ SỐ 3
Câu 1 (1 điểm)
 1. Một bức điện được gửi đi từ thành phố Hồ Chí Minh (múi giờ số 7) lúc 10 giờ ngày 01/03/2009, một giờ sau thì trao cho người nhận ở Washington D.C (múi giờ số 19). Hỏi người nhận vào lúc mấy giờ, ngày nào?
    2. Điện hồi đáp từ Washington D.C lúc 1giờ ngày 01/03/2009, một giờ sau trao cho người nhận ở thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi người nhận vào lúc mấy giờ, ngày nào?
 Câu 2 (1 điểm) 
 Tại sao ở khu vực Bắc Trung Bộ (thuộc miền tự nhiên Tây Bắc và Bắc Trung Bộ) thường có mưa lớn tập trung vào các tháng cuối năm?
 Câu 3 (4 điểm)
 1. Dựa vào bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo giới tính ở Việt Nam (đơn vị %)
	Nhóm tuổi
	Năm 1979
	Năm 1989
	Năm 1999

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	  0-14
 15-59
60 trở lên
	21,8
23,8
  2,9
	20,7
26,6
  4,2
	20,1
25,6
  3,0
	18,9
28,2
  4,2
	17,4
28,4
  3,4
	16,1
30,0
  4,7


  a. Nhận xét tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ của nước ta thời kì 1979-1989. 
  b. Tính tỉ số giới tính của dân số nước ta năm 1979, 1989, 1999.
  c. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của các năm 1979, 1989, 1999.
 2. Dựa vào bảng số liệu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu, cán cân xuất nhập khẩu Việt Nam.
                                                                        (đơn vị: tỷ USD)
	Năm
	Tổng giá trị xuất nhập khẩu
	Cán cân xuất nhập khẩu

	2000
	30,1
	- 1,1

	2005
	69,2
	- 4,4


  a. Tính giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta qua hai năm 2000 và 2005.
  b. Nhận xét tình hình xuất khẩu, nhập khẩu giai đoạn 2000 đến 2005. 
 Câu 4 (4 điểm)  
 1. Dựa vào bảng số liệu: Dân số, sản lượng lương thực của Đồng bằng sông Hồng.
	 Các chỉ số
	1995
	2000
	2002
	2005

	Dân số (nghìn người)
	16137
	17040
	17460
	18028

	Sản lượng lương thực (triệu tấn)
	5,34
	6,87
	7,00
	6,52


  a. Tính bình quân lương thực theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng qua các năm.
  b. Tính tốc độ tăng của các chỉ số: sản lượng lương thực, dân số, bình quân lương thực theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn 1995 - 2005 (lấy năm 1995 = 100%).
 2. Dựa vào bảng số liệu:       Diện tích cây công nghiệp lâu năm của vùng 
                         Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, cả nước năm 2005. 
	Cây công nghiệp 
lâu năm
	Diện tích (nghìn ha)

	
	Cả nước
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Tây Nguyên

	Cao su
	482,0
	0
	109,4

	Cà phê
	497,4
	   3,3
	445,4

	Chè
	122,5
	 80,0
	  27,0

	Cây lâu năm khác
	531,0
	  7,7
	  52,5

	Tổng diện tích
	    1632,9
	91,0
	634,3


  Hãy so sánh sự giống nhau, khác nhau về quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp ở hai vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên. Giải thích nguyên nhân.

HƯỚNG DẪN CHẤM
a. Lập bảng tính giá trị xuất khẩu, nhập khẩu: 
        GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU NƯỚC TA                                                       
                                                    (đơn vị: tỷ USD)
	Năm
	2000
	2005

	Xuất khẩu
	14,5
	32,4

	Nhập khẩu
	15,6
	36,8


 
 b. Nhận xét:                                             
 - Tổng giá trị xuất nhập khẩu qua 2 năm tăng nhanh: khoảng 2,3 lần.
 - Nước ta nhập siêu, giá trị nhập siêu ngày càng lớn. Dẫn chứng.
 - Nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu tăng 2,23 lần, giá trị nhập khẩu tăng 2,35 lần.
 - Tỉ trọng xuất khẩu có xu hướng giảm, tỉ trọng nhập khẩu có xu hướng tăng:
        CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUÂT, NHẬP KHẨU NƯỚC TA
                                                          (đơn vị: %)
	Năm
	2000
	2005

	Xuất khẩu
	48,2
	46,8

	Nhập khẩu
	51,8
	53,2



Câu 4 (4đ)  
1 (1,5đ)
 1.a Tính bình quân lương thực theo đầu người của ĐBSH qua các năm: 
           Sản lượng
Số dân

          Bình quân lương thực = 
                   (kg/người)

	Chỉ số
	1995
	2000
	2002
	2005

	Bình quân lương thực (kg/người)
	330,9
	403,2
	400,9
	361,7



 1.b. Tính tốc độ tăng của các chỉ số: (năm 1995 = 100%).  
	Các chỉ số
	1995
	2000
	2002
	2005

	 Dân số
	100
	105,6
	108,2
	111,7

	Sản lượng lương thực
	100
	128,7
	131,1
	122,1

	Bình quân lương thực
	100
	121,8
	121,2
	109,3


2. So sánh sự giống nhau và khác nhau về quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm ở hai vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên: (2,5đ)
* Giống nhau:
- Đều là hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với diện tích có quy mô lớn.
- Có cơ cấu cây công nghiệp đa dạng: gồm cả cây công nghiệp nhiệt đới, cận nhiệt đới.
* Khác nhau:
- Tây Nguyên là vùng chuyên canh có quy mô lớn hơn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (diện tích gấp gần 7 lần).
- Tây Nguyên có ưu thế trồng cây CN nhiệt đới (dẫn chứng). Trung du và  miền núi Bắc Bộ chủ yếu là cây công nghiệp cận nhiệt đới.(dẫn chứng)
 Giải thích:
- Cả hai vùng đều có điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu...) thuận lợi cho trồng cây công nghiệp lâu năm.
- Tây Nguyên có địa hình khá bằng phẳng thuận lợi cho việc hình thành vùng chuyên canh sản xuất với quy mô lớn . Trung du và miền núi Bắc Bộ địa hình bị chia cắt mạnh khó khăn cho quy hoạch vùng chuyên canh.
- Tây Nguyên có đất đỏ, khí hậu cận xích đạo thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm (nhất là cây cà phê). Khí hậu phân hóa theo độ cao nên trồng cả cây  cận nhiệt đới (có chè và cà phê chè). Trung du và miền núi Bắc Bộ khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh thích hợp với cây cận nhiệt (chè...).



ĐỀ SỐ 4
Câu 1: (3,0 điểm)
a.Tại sao nước ta phải thực hiện chính sách phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng ?
b. Hãy nêu các giải pháp chủ yếu để giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay.
Câu 2: (2,0 điểm)
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết :
1.Ý nghĩa về vị trí địa lí của Đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
2. Nêu những khó khăn chính về điều kiện tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 3: (2,5 điểm).   Cho bảng số liệu sau:
                                            SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN CẢ NƯỚC 
                                                                                                       (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Khai thác
	Nuôi trồng

	1990
1995
2000
2003
	890,6
1584,4
2250,5
2794,6
	728,5
1195,3
1660,9
1828,5
	162,1
389,1
589,6
966,1


Dựa vào bảng số liệu trên, hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản ở nước ta thời kì 1990 - 2003.
Câu 4: (2,5 điểm).  Cho bảng số liệu sau :
Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên và Cả nước thời kì 1995- 2002
(giá so sánh năm 1994, đơn vị: nghìn tỉ đồng)
	
	Năm 1995
	Năm 2000
	Năm 2002

	 Tây Nguyên
	1,2
	1,9
	2,3

	       Cả nước
	103,4
	198,3
	261,1


    1. Từ bảng số liệu trên vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và Cả  nước thời kì 1995- 2002 (lấy năm 1995 = 100%).
    2. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét.
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1: (3.0 điểm)
a. Nước ta phải thực hiện chính sách phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng vì:                                                                                                                                        (1.0đ)
- Sự phân bố dân cư và nguồn lao động của nước ta diễn ra không đồng đều giữa đồng bằng và miền núi (dẫn chứng)                                                                                                         (0.25 đ)
- Sự phân bố dân cư không đồng đều giữa thành thị và nông thôn (dẫn chứng)               (0.25 đ)
- Sự phân bố dân cư không đều, đã dẫn đến nơi dư thừa lao động nơi thiếu lao động.      (0,25đ)         
- Điều này ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên không hợp lý. (0,25đ)
b. Các giải pháp chủ yếu để giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay .              (2.0đ)
- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng.                                                     (0,25đ)                                
-Thực hiện tốt  chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản.                                                        (0,25đ)
- Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất kinh tế ở nông thôn (đẩy mạnh phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống…..)                                                                                                    (0.5đ)                                                                                                                                                   
- Phát triển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ ở các đô thị .                                         (0,5đ)
- Đa dạng hoá các loại hình đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn lao động .                  (0,25đ)
- Tăng cường mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh việc xuất khẩu lao động (0,25đ)
Câu 2: (2,0 điểm)
1. Ý nghĩa của vị trí địa lí của Đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.                                                                                                                                   (1.0đ)
- Nằm ở phía cực nam đất nước, khí hậu cận xích đạo, có mùa mưa và mùa khô rõ rệt, bức xạ và nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa khá lớn, là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp, nhất là cây lúa nước.                                                                                     (0.25đ)
- Nằm giáp ĐNB vùng kinh tế phát triển năng động. Vì vậy Đồng bằng sông Cửu Long nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt như trang thiết bị kỹ thuật, công nghịêp chế biến, nguồn lao động, thị trường tiêu thụ….                                                                                                                (0,25đ)
- Phía bắc giáp Campuchia giúp cho vùng có điều kiện giao lưu hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Campuchia và các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công bằng đường thủy và đường bộ. (0.25đ)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Đồng bằng sông Cửu Long có ba mặt tiếp giáp biển, đường bờ biển dài, thềm lục địa rộng có nhiều ngư trường và tài nguyên dầu khí lớn. Thuận lợi cho vùng khai thác, nuôi trồng thủy hải sản và khai thác dầu khí (0.25đ)       
2. Những khó khăn chính về điều kiện tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long.         (1,0đ)
- Khí hậu có sự phân hóa làm hai mùa rõ rệt: một mùa mưa và một mùa khô, gây không ít khó khăn cho sản xuất và đời sống dân cư của vùng.    (0,5đ)                                                            
- Mùa khô kéo dài, lượng mưa ít, dẫn đến diện tích đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn lớn.  (0,25đ)
- Mùa mưa ngắn, mưa tập trung, gây ra hiện tượng ngập úng trên diện rộng.  (0,25đ)
Câu 3:  (2,5 điểm)       
1- Nhận xét chung:
- Hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản nước ta phát triển mạnh. Có sự chuyển dịch về cơ cấu sản lượng. (0,25 đ)                                                 			                                      
2- Xử lí số liệu:		                    (0,5 đ)           
                                          CƠ CẤU  SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN CẢ NƯỚC
                                                                                                            (Đơn vị: %)
	Năm
	Tổng số
	Khai thác
	Nuôi trồng

	1990
1995
2000
2003
	100,0
100,0
100,0
100,0
	81,8
75,4
73,8
65,4
	18,2
24,6
26,2
34,6


a. Tình hình sản xuất 
- Tổng sản lượng thuỷ sản  tăng liên tục (d/c số liệu).                                                       (0,25 đ)
- Sản lượng khai thác và nuôi trồng đều tăng: Khai thác tăng 2,5 lần (d/c số liệu), nuôi trồng tăng 2,7 lần (d/c số liệu).                                                		                                        (0,25 đ)
- Về tốc độ tăng trưởng nuôi trồng nhanh hơn  (d/c số liệu).                                            (0,25 đ)
b. Cơ cấu:
- Khai thác luôn chiếm tỉ trọng lớn hơn nuôi trồng: Có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực. Giảm tỉ trọng của hoạt động khai thác, tăng nhanh tỉ trọng của hoạt động nuôi trồng (d/c số liệu).                    		                                                                                                 (0,5 đ)
- Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng mạnh không những có ý nghĩa lớn trong việc khai thác các tiềm năng về tự nhiên, giải quyết việc làm cho xã hội mà còn có ý nghĩa về bảo vệ tài nguyên và môi trường.         (0,5 đ)                                                                                             
Câu 4: (2,5 điểm)
1- Vẽ biểu đồ: 
a- Xử lí số liệu:   		(0,5 điểm)
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC
                                                                                        	(Lấy năm 1995=100%)
	Năm
	1995
	2000
	2002

	     Tây Nguyên
	100
	158,3
	191,7

	Cả nước
	100
	191,8
	252,5


b- Vẽ biểu đồ: (1,0đ) Vẽ biểu đồ đường : Hai đường, chính xác, đẹp 			         
- Thiếu tên biểu đồ, bảng chú giải, khoảng cách không chính xác trừ 0,25 điểm ở mỗi phần.
2. Nhận xét (1,0đ)               
-Tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên tương đối nhanh (dẫn chứng số liệu).    (0.25đ)                                                                                                 
- Do ở Tây Nguyên phát triển nhanh các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản và thuỷ điện.  (0,25 đ) 
            	- Trong cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp của Cả nước, Tây Nguyên chiếm tỷ trọng nhỏ...(dẫn chứng số liệu)		(0,25đ) 
- Do các điều kiện phát triển công nghiệp của Tây Nguyên còn nhiều hạn chế so với các vùng khác.(0,25đ) 

ĐỀ SỐ 5
Câu 1 (4 điểm): Trình bày những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản ở nước ta.
 Câu 2 (3.5 điểm): Nêu và giải thích điều kiện phát triển và phân bố ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm?
Câu 3 (3.5 điểm): Đặc điểm và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Câu 4 (4 điểm): cho bảng số liệu
Bảng 2:  Một số tiêu chí về sản xuất lúa ở nước ta, thời kỳ 1980 – 2005
	                                  Năm             
         Tiêu chí
	1980
	1990
	2005

	Diện tích (ngàn ha)
	5600
	6043
	7329

	Năng suất lúa cả năm (tạ/ha)
	20,8
	31,8
	48,9

	Sản lượng lúa cả năm (triệu tấn)
	11,6
	19,2
	35,8

	Sản lượng lúa bình quân (kg/người)
	217
	291
	431


a) Dựa vào bảng 2 và kiến thức đã học, phân tích các thành tựu trong sản xuất lúa của nước ta, thời kỳ 1980-2005.
b) Nêu các vùng sản xuất lúa quan trọng của nước ta.
* Câu 5 (5 điểm):
Bảng 2: Tỉ suất sinh, tử và tăng tự nhiên dân số tỉnh Bến Tre (%)
	
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2003
	2005

	Tỉ suất sinh
	20.5
	19.5
	18.5
	16.4
	15.7
	15.5
	14.7
	15.5
	15.2

	Tỉ suất tử
	5.7
	5.7
	5.6
	5.5
	5.3
	5.1
	5.0
	4.6
	5.4

	Tỉ suất tăng tự nhiên
	14.8
	13.8
	12.9
	10.9
	10.4
	10.4
	9.7
	10.9
	9.8



a) Dựa vào bảng 2, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ suất sinh, tử và tăng 
tự nhiên dân số tỉnh Bến Tre, thời kỳ 1995-2005.
 b) Nhận xét tình hình tăng dân số ở tỉnh Bến Tre.
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM + H ƯỚNG DẪN CHẤM




	Câu 1 (4 điểm):
	Điểm

	* Thuận lợi:
     Đối với ngành khai thác thủy sản:
   + Khai thác thủy sản nước ngọt trong các sông, suối, ao, hồ.
   + Khai thác hải sản (nước lợ, nước mặn): Nước ta có nhiều bãi tôm, bãi cá.
         Đặc biệt là có bốn ngư trường trọng điểm:
· Ngư trường Cà Mau – Kiên Giang.
· Ngư trường Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu.
· Ngư trường Hải Phòng - Quảng Ninh.
· Ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.
   Đối với ngành nuôi trồng thủy sản:
   + Nước ta có các bãi triều, đầm phá, các dải rừng ngập mặn: thuận lợi nuôi trồng thủy sản nước lợ.
   + Các vùng biển ven các đảo, vũng vịnh: thuận lợi nuôi thủy sản nước mặn.
   + Nước ta có nhiều sông suối, ao hồ có thể nuôi cá, tôm nước ngọt.
* Khó khăn:
- Biển động trong mùa mưa bão.
- Môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thuỷ sản bị suy giảm ở nhiều vùng.
- Cơ sở vật chất kỹ thuật, vốn đầu tư,...
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	Câu 2 (3.5 điểm):
	

	Học sinh nêu được:
 * CN chế biến lương thực thực phẩm bao gồm:
           + Các ngành chế biến sản phẩm trồng trọt ( xay xát gạo, chế biến cà phê, cao su, sản xuất đường, bia, rượu...).
           + Chế biến sản phẩm chăn nuôi ( thịt, sữa...), thực phẩm đông lạnh, đồ hộp...
           + Chế biến thuỷ sản ( làm nước mắm, sấy khô...)
       Đây là ngành CN chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp.
       * Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có điều kiện phát triển là do:
           + Có nguồn nguyên liệu dồi dào, phong phú tại chỗ, như: Lúa gạo, cà phê, cao su, cá thịt, mía...
           + Nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ.
           + Thị trường mở rộng...
	




2.0





1,5

	Câu 3 (3.5 điểm):
	Điểm

	* Đặc điểm:
- Gồm các tỉnh và thành phô: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. 
- Cơ cấu kinh tế đa dạng, bao gồm: cơ khí, hoá chất, chế biến thuỷ sản, trồng cây lương thực; dịch vụ vận tải, du lịch…
- Trung tâm kinh tế lớn và quan trọng nhất: Thủ đô Hà Nội, TP Hải Phòng.
* Ý nghĩa của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ:
- Về kinh tế: Thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả vùng; đồng thời làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế các vùng Bắc Trung Bộ và Miền núi trung du Bắc Bộ.
- Về xã hội: tạo thêm việc làm; nâng cao mức sống cho ngưòi dân, phân bố lại dân cư trong vùng.
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	Câu 4 (4 điểm):
	Điểm

	   a) Phân tích các thành tựu:
     - Phân tích sự gia tăng diện tích, năng suất, sản lượng, sản lượng bình quân đầu người qua các năm (có số liệu cụ thể) 
    - Nguyên nhân chủ yếu: áp dụng giống mới, thay đổi cơ cấu mùa vụ.
    - Kết luận: Lúa là cây lương thực chính; sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn để xuất khẩu.
   b) Các vùng sản xuất lúa quan trọng:
     - Hai vùng trọng điểm lúa lớn nhất: ĐBSCL và ĐBSH. 
     - Các đồng bằng ven biển miền Trung.
	1.5
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	Câu 5 (5 điểm):
	Điểm

	a) Vẽ biểu đồ:
- Hình thức: 3 đường biểu diễn (đồ thị), mỗi đường thể hiện 1 chỉ số
- Nội dung : Thể hiện đủ số liệu, đúng tỉ lệ; kí hiệu và chú thích phù hợp
- Trình bày : sạch sẽ, có thẩm mỹ
    b) Nhận xét: 
        - Tỉ suất sinh giảm nhanh, tỉ suất tử thấp và ổn định
 	Tỉ suất tăng tự nhiên giảm.
        - Nguyên nhân của tình hình trên: thực hiện chính sách dân số (KHHGĐ) có hiệu quả, công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ có tiến bộ.
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ĐỀ SỐ 6
Câu 1 (1,5 điểm): Phân biệt giờ địa phương, giờ khu vực. Cho biết giờ địa phương, giờ khu vực của New York (800 Tây) và Hà Nội (1050 Đông ) chênh nhau mấy giờ?
Câu 2 (2,0 điểm): Cho bảng số liệu sau:
             DIỆN TÍCH, DÂN SỐ CÁC VÙNG LÃNH THỔ Ở VIỆT NAM NĂM 2006
	Vùng
	Diện tích (km2)
	Dân số (Triệu người)

	Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	100 965
	12,0

	Đồng bằng sông Hồng
	 14 806
	18,2

	Bắc Trung Bộ
	 51 513
	10,6

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	 44 254
	 8,9

	Tây Nguyên
	 54 475
	 4,9

	Đông Nam Bộ
	 23 550
	12,0

	Đồng bằng sông Cửu Long
	 39 734
	17,4

	Tổng số
	329 297
	84,0


          a) Tính mật độ dân số các vùng lãnh thổ ở nước ta năm 2006.
b) Nhận xét sự phân bố dân cư trên lãnh thổ nước ta và cho biết ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế - xã hội?
Câu 3 (2,5 điểm): Dựa vào Átlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ.
Câu 4 (3,0 điểm): Cho bảng số liệu sau về giá trị sản xuất của ngành trồng trọt và chăn nuôi nước ta giai đoạn 1994 - 2004 (Giá so sánh năm 1994, đơn vị tỷ đồng).
	Năm
	1994
	1997
	2000
	2004

	Trồng trọt
	61 660,0
	75 745,5
	90 858,2
	106 422,5

	Chăn nuôi
	12 999,0
	15 465,4
	18 505,4
	  23 438,6


a) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng ngành trồng trọt, chăn nuôi nước ta trong giai đoạn 1994-2004 ( lấy năm 1994 = 100 ).
b) Nhận xét tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt, chăn nuôi trong giai đoạn trên. Giải thích tại sao những năm gần đây ngành chăn nuôi nước ta có tốc độ tăng trưởng khá nhanh.
Câu 5 (1,0 điểm): Dựa vào Átlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao thành phố Hồ Chí Minh lại trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM + H ƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội Dung
	Điểm

	Câu 1
(1,5 đ)
	Phân biệt giờ địa phương, giờ khu vực:
 - Giờ địa phương: Là giờ căn cứ vào vị trí của Mặt Trời trên bầu trời. Các địa phương nằm trên cùng một kinh tuyến sẽ có giờ  địa phương giống nhau.
- Giờ khu vực ( giờ múi ): Là giờ quy định thống nhất cho từng khu vực ( múi giờ), đó là giờ địa phương của kinh tuyến đi qua giữa khu vực (múi giờ).
Tính chênh lệch giờ địa phương, giờ khu vực: 
- Giờ địa phương : + Hà Nội và New York cách nhau: 105 + 80 = 185 kinh tuyến

                                    + Giờ địa phương của Hà Nội và New York chênh nhau: 185 4’ = 12 giờ 20’
- Giờ khu vực (múi): + Hà Nội ở múi giờ số +7, còn New York ở múi giờ số -5
                                     + Giờ khu vực (giờ múi) của Hà Nội và New York chênh nhau: 7+5 = 12 giờ
( Học sinh có thể chỉ đưa ra kết quả, nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa )
	1,0 đ




0,5 đ

	Câu 2
( 2,đ)
	Tính mật độ dân số các vùng lãnh thổ: ( H/S có thể nêu công thức tính, hoặc không, nhưng kết quả đúng vẫn cho 0,5 điểm )
             Mật độ dân số các vùng lãnh thổ
	Các vùng
	Mật độ dân số ( người/km2)

	TDMNBB
ĐBSH
BTB
DHNTB
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
ĐBSCL
Cả nước
	119
                              1229
206
201
                               90
510
438
255



	0,5 đ

	
	* Nhận xét:
- Nước ta có mật độ dân số khá cao ( 255 người/km2), nhưng phân bố không đều giữa các vùng.
- Vùng có mật độ dân số cao nhất là ĐBSH 1229 người/km2, … thấp nhất là Tây Nguyên (DC)
- Phân bố không đều giữa đồng bằng với vùng núi, trung du (DC)
- Không đều ngay trong nội bộ mỗi vùng (DC)
* Ảnh hưởng: Gây khó khăn cho sử dụng hợp lí sức lao động và tài nguyên của mỗi vùng …
	1,0 
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	Câu 3
(2,5 đ)
	Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí … đối với PTKT-XH vùng BTB
- Khái quát vị trí, lãnh thổ vùng BTB …
- Phía tây giáp Lào có một số cửa khẩu giao lưu với nước bạn, được coi là cửa ngõ ra biển của Lào và Đông bắc Thái Lan…
- Phía đông giáp vùng biển rộng lớn giàu tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế biển…
- Phía bắc giáp ĐBSH, TDMNBB; Phía nam giáp DHNTB lại có trục giao thông B-N đi qua nên được coi là cầu nối giữa các vùng KT phía bắc với phía nam tạo điều kiện phát triển KT-XH.
- Nằm trong vùng có nhiều thiên tai, gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống …
     ( Học sinh có thể nêu thêm ý khác,nhưng đúng, thưởng 0,5 đ, nếu chưa đạt điểm tối đa trong câu)
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	Câu 4
(3 đ )
	a. Vẽ biểu đồ:
* Xử lí số liệu: (đơn vị %)
* Vẽ biểu đồ :Yêu cầu
         + Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng trồng trọt, chăn nuôi( Biểu đồ khác không cho điểm).
         + Vẽ đẹp, tương đối chính xác
         + Có chú giải và ghi các số liệu cần thiết …
b. Nhận xét, giải thích:
* Nhận xét:
- Trong giai đoạn 1994-2004 cả trồng trọt , chăn nuôi đều tăng, nhưng mức tăng khác nhau.
- Chăn nuôi tăng trưởng nhanh hơn trồng trọt (DC)
- Do vậy trong cơ cấu ngành NN, chăn nuôi đang tăng dần tỷ trọng.
* Giải thích chăn nuôi tăng trưởng khá nhanh là do:
- Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi được đảm bảo tốt hơn …
- Chính sách quan tâm phát triển chăn nuôi thành ngành sản xuất chính, thị trườngcó nhu cầu lớn về sản phẩm chăn nuôi …
- Tăng cường áp dụng khoa học kĩ thuật: Lai tạo giống mới, phòng chống dịch bệnh…             
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	Câu 5
(1,0 đ)
	Thành phố HCM trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước do:
- Có vị trí địa lí thuận lợi: Là đầu mối giao thông lớn nhất cả nước, năm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, đỉnh của tứ giác tăng trưởng công nghiệp …
- Dân cư, lao động: là thành phố đông dân nhất cả nước, nên có thị trường tiêu thụ tại chỗ rộng lớn; lao động dồi dào, có chuyên môn kĩ thuật cao …
- Cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, kết cấu hạ tầng hoàn thiện nhất cả nước
- Ý khác: Khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, cơ cấu ngành đa dạng
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ĐỀ SỐ 7
Câu 1 (2 điểm):
a) Nếu trục Trái Đất thẳng góc với mặt phẳng quỹ đạo thì có sự thay đổi các mùa như hiện nay không ? Khi đó thì khí hậu ở các vành đai nhiệt sẽ thay đổi như thế nào ?
b) Tại sao thủy chế sông Hồng lại thất thường ? 
Câu 2 (1 điểm): Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích tình hình phân bố dân cư ở Tây Nguyên ?
Câu 3 (3 điểm):
a) Giải thích tại sao Hà Nội là trung tâm du lịch lớn của nước ta ?
b) Vì sao trong sản xuất lương thực, Đồng bằng sông Cửu Long luôn có sản lượng lương thực bình quân đầu người cao hơn so với Đồng bằng sông Hồng.
Câu 4 (1 điểm): So sánh sự khác nhau về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế giữa hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 5 (3 điểm): 
Cho bảng số liệu: GDP của 3 vùng KTTĐ nước ta năm 2007 (Đơn vị: tỉ đồng)
	Vùng kinh tế
 trọng điểm
	Vùng KTTĐ Bắc Bộ
	Vùng KTTĐ miền Trung
	Vùng KTTĐ phía Nam

	Nông nghiệp
	   24 919,0
	14 374,5
	  37 059,9

	Công nghiệp
	 105 137,9
	23 966,6
	295 222,9

	Dịch vụ
	 108 809,8
	25 319,5
	165 560,0

	Tổng GDP
	 238 866,7
	      63 660,6
	497 842,8


a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô và cơ cấu GDP của 3 vùng kinh tế trọng điểm nước ta năm 2007.
b) Có nhận xét gì về quy mô và cơ cấu GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với 2 vùng kinh tế trọng điểm còn lại.
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2 điểm)


















	a) Trả lời:
- Nếu trục Trái Đất thẳng góc với mặt phẳng quỹ đạo thì góc chiếu từ Mặt Trời đến từng vùng trên Trái Đất (trong một năm) không thay đổi, do đó sẽ không có các mùa khác nhau nữa mà lượng nhiệt sẽ giảm đều về xích đạo và 2 cực.
+ Vùng nhiệt đới: Khí hậu không thay đổi gì nhiều so với hiện nay (nóng quanh năm).
+ Vùng ôn đới: Quanh năm có khí hậu như mùa xuân, ngày và đêm lúc nào cũng bằng nhau.
+ Vùng cực: Quanh năm có ánh sáng và khí hậu bớt khắc nghiệt hơn hiện nay.
b) Thủy chế sông Hồng thất thường do:
- Sông Hồng bắt nguồn từ Vân Nam (Trung quốc), chảy qua miền đồi núi có địa hình dốc. Hướng chảy TB - ĐN, có nhiều đoạn gần như thẳng tắp làm tăng tốc độ dòng chảy.
- Sông Hồng chảy đến xã Hồng Đà thì nhận nước sông Đà, đến phường Bạch Hạc nhận nước sông Lô làm tăng lưu lượng nước.
- Sông chảy qua miền địa hình có thảm thực vật bị tàn phá nhiều.
- Sông Hồng đổ ra biển bằng 1 cửa chính là cửa Ba Lạt nên tốc độ thoát nước chậm.
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	2
(1 điểm)

	Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trang 15 (Nếu thiếu trừ 0,25 điểm)
- Mật độ chung:
+ Là vùng có mật độ dân số thấp nhất nước ta (50 - 100 người/km2, năm 2007). 
+ Dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở đô thị và ven các trục đường giao thông.
- Tình hình phân bố và giải thích:
+ Mật độ đông nhất 201 – 500 người/km2,ở các thành phố: KonTum, Plâyku, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột….Vì đây là những trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của các tỉnh.
+ Mật độ dưới 50 người/km2 ở các vùng còn lại. Do đây là những vùng núi cao địa hình hiểm trở, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.
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	3
(3 điểm)

	a) Hà Nội là trung tâm du lịch lớn của nước ta vì hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển ngành này:
- Vị trí địa lý: 
+ Hà Nội nằm ở trung tâm của ĐBSH, nằm trong vùng KTTĐ phía Bắc và là thủ đô, trung tâm VH-KT-XH của cả nước. Có sân bay Nội Bài, là nơi tập trung các đầu mối giao thông quan trọng (đường bộ, đường sắt, đường không, đường thủy).
+ Gần các địa danh du lịch nổi tiếng như Đền Hùng (Phú Thọ), Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
- Các loại hình du lịch TN như VQG: Ba Vì, hang động: Hương Tích và các thắng cảnh: hồ Gươm, hồ Tây… 
- Tài nguyên du lịch nhân văn:
+ DSVHTG: Ca trù Thăng Long, 82 bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám. Di tich lịch sử: Lăng Bác,Chùa Một Cột... (kể từ 5 di tích trở lên cho điểm tối đa)
+ Lế hội truyền thống, làng nghề cổ truyền ( kể tên ít nhất 3 lễ hội, 3 làng nghề cho điểm tối đa)
- Nhân tố xã hội:
+ Thăng Long – Hà Nội là một thành phố có lịch sử 1000 năm văn hiến, người dân ở đây thanh lịch, thân thiện và hiếu khách.
+ CSVCKT, CSHT tương đối tốt: Các khách sạn, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí, viện bảo tàng… Chính sách: Ưu tiên phát triển du lịch, quảng bá – giới thiệu hình ảnh thủ đô Hà Nội.
b) Trong sản xuất lương thực, Đồng bằng sông Cửu Long luôn có sản lượng lương thực bình quân đầu người cao hơn so với Đồng bằng sông Hồng do:
- ĐBSCL có DT trồng cây lương thực lớn: chiếm > 51% DT trồng lúa của cả nước.
- ĐKTN thuận lợi, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai:
+ ĐH thấp, tương đối băng phẳng. Đất đai màu mỡ (có đất phù sa ngọt ven sông Tiền và sông Hậu)
+ KH cận xích đạo: nóng ẩm, mưa nhiều, nắng nhiều…Thời tiết ít biến động, hầu như không có bão; thích hợp cho sự phát triển của cây trồng.
+ Nguồn nước phong phú từ hạ lưu sông Mê Kông, cung cấp nước tưới để thau chua, rửa mặn và cung cấp phù sa cải tạo đồng ruộng.
- KT-XH: ĐBSCL ít chịu ảnh hưởng của sức ép dân số. Năm 2002 dân số của vùng khoảng 16,7 triệu người, MĐDS: 420 người/km2.
(Chú ý: Nếu thiếu số liệu về DT trồng cây LT và số dân, MĐDS thì trừ 0,25 điểm)
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(1 điểm)














5
(3 điểm)

	Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế giữa 2 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ:
- Địa hình: BTB có diện tích ĐB lớn hơn so với DHNTB. Sông ngòi: DHNTB có nhiều sông có giá trị thủy điện hơn như thủy điện Vĩnh Sơn (Sông Côn), thủy điện Sông Hinh (Sông Ba).
- Khí hậu:
+ BTB: Chịu tác động của gió phơn TN nhiều hơn và mùa mưa bão đến sớm hơn DHNTB.
+ DHNTB: Mùa mưa bão đến muộn hơn, nền nhiệt cao hơn BTB. Đặc biệt có 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận có khí hậu khô hạn nhất nước ta.
- Thế mạnh kinh tế: Vùng BTB có thế mạnh hơn về trồng lúa (năm 2002, BQLT của BTB 333,7kg/người còn DHNTB 281,5kg/người). Còn DHNTB có lợi thế hơn về nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản.
a) Vẽ biểu đồ
* Xử lí số liệu
Bảng cơ cấu GDP của 3 vùng kinh tế trọng điểm nước ta năm 2007 (Đơn vị: %)
	Vùng kinh tế
trọng điểm
	Vùng KTTĐ
Bắc Bộ
	Vùng KTTĐ
miền Trung
	Vùng KTTĐ phía Nam

	Nông nghiệp
	10,4
	22,6
	7,4

	Công nghiệp
	44,0
	37,6
	59,3

	Dịch vụ
	45,6
	39,8
	33,3

	Tổng GDP
	100
	100
	100


Bảng so sánh quy mô và bán kính biểu đồ
	Vùng kinh tế
trọng điểm
	Quy mô,tổng GDP (lần)
	Bán kính biểu đồ (cm)

	Vùng KTTĐ miền Trung
	1
	1

	Vùng KTTĐ Bắc Bộ
	3,75
	1,9

	Vùng KTTĐ phía Nam
	7,82
	2,8


* Vẽ biểu đồ (vẽ 3 biểu đồ tròn) Yêu cầu:
- Vẽ đẹp, bán kính như trên, tỷ lệ phần trăm tương đối chính xác. Đủ tên biểu đồ, chú thích.
- Mỗi lỗi sai về biểu đồ trừ 0,25 điểm.
- Vẽ biểu đồ dạng khác không cho điểm.
b) Nhận xét: Năm 2007, GDP vùng KTTĐ phía Nam có:
- Quy mô: 497843 tỉ đồng, gấp 2.1 lần vùng KTTĐ Bắc Bộ, gấp 7,8 lần vùng KTTĐ miền Trung.
- Cơ cấu: NN thấp nhất (7,4 %), CN-XD cao nhất (59.3 %), còn dịch vụ (33.3 %) …
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ĐỀ SỐ 8
Câu 1: (2 điểm)
	
Quan sát hình vẽ bên hãy:
  - Xác định vị trí hai miền cực.
  - Hai ngày 22/6 và 22/12 ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi như thế nào?

	Hình 25. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các địa điểm có vĩ độ khác nhau[image: img456]


Quan sỏt hỡnh vẽ bờn hóy:
  - Xỏc định vị trớ hai miền cực.
  - Hai ngày 22/6 và 22/12 ở hai miền cực số ngày cú ngày, đờm dài suốt 24 giờ thay đổi như thế nào?
	- Nhiệt độ:






- Lượng mưa:




- Gió mùa:



- Kết luận:
	- Nhiệt độ trung bình năm của cả nước cao (trên 210C), tăng dần từ Bắc vào Nam (CM = SL 3 trạm đại diện: Hà Nội, Đà Nẵng, t.p Hồ Chí Minh).
Vì nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến Bắc, lãnh thổ kéo dài nên càng vào Nam càng gần xích đạo góc nhập xạ càng lớn và tác động của gió mùa đông bắc suy giảm.
- Lượng mưa trong năm rất lớn (1500 mm – 2000 mm) và độ ẩm không khí cao (> 80%).
Vì: do ảnh hưởng của gió mùa, lãnh thổ hẹp ngang nên ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền.
- Một số nơi có lượng mưa rất lớn (nêu tên) do địa hình  ở những nơi đó cao, đón gió.
- Khí hậu nước ta chia hai mùa gió rõ rệt:
+ Mùa gió đông bắc (lạnh khô)
+ Mùa gió tây nam (nóng ẩm)
Do nước ta nằm ở trong khu vực gió mùa Đông Nam ¸.
- Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
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Câu 3: 2 điểm
	- Vẽ





- Nhận xét và giải thích:
	- Biểu đồ hình cột (5 cột).
Trục tung đơn vị: nghìn tấn (nếu học sinh nào chuyển thành triệu tấn cũng được)
Trục hoành thể hiện các năm, khoảng cách năm không đều nhau. 
Trên các cột ghi số liệu, có tên biểu đồ.
- Sản lượng khai thác dầu thô của nước ta tăng:
Từ năm 2000 đến 2005 tăng 2228 nghìn tấn (1,1 lần)
Do nước ta có trữ lượng dầu khí lớn ở thềm lục địa phía Nam, dầu thô là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
- Sản lượng khai thác dầu thô của nước ta không ổn định:
Từ năm 2004 đến 2005: sản lượng giảm 1532 nghìn tấn (1,08 lần) 
do những biến động của thị trường xuất khẩu dầu khí.
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Câu 4: 2 điểm
	- Kể tên các cây công nghiệp:


- Tình hình sản xuất và phân bố cây cao su:


- Giải thích:
	- Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, điều, mía, lạc, đậu tương.
Lưu ý: Nếu HS nêu tên một số cây lương thực, cây ăn quả lẫn vào cây công nghiệp thì không trừ điểm.
- Cây cao su chiếm diện tích và sản lượng lớn ở Đông Nam Bộ và dẫn đầu cả nước: chiếm 65,6% diện tích và 78,9% sản lượng cao su cả  nước.
- Cây cao su được trồng nhiều ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. Nhiều nhất là ở Đồng Nai.
Vì:
- Đông Nam Bộ có địa hình bán bình nguyên thấp, lượn sóng, không có gió mạnh (cây cao su không ưa gió mạnh).
- Diện tích đất ba dan, đất xám lớn.
- Khí hậu cận xích đạo chia làm hai mùa mưa, khô rõ rệt.
(Học sinh trình bày đúng 2 ý vẫn cho điểm tối đa).
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Câu 5: 2 điểm
	- Thuận lợi:





- Khó khăn:
	- Địa hình đồng bằng châu thổ, có độ cao thấp.
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, lượng mưa lớn.
- Nguồn nước phong phú (s. Hồng – s. Thái Bình), hàm lượng phù sa lớn.
- Có diện tích đất phù sa màu mỡ (phù sa trong đê) thích hợp với cây lúa.
- Địa hình có nhiều ô trũng dễ bị ngập nước trong mùa mưa.
- Thời tiết thay đổi thất thường (mùa đông lạnh).
- Lũ sông Hồng thất thường.
- Diện tích đất canh tác bị thu hẹp, dễ bị bạc màu nếu không chú ý cải tạo.
Lưu ý: HS có thể nêu thuận lợi và khó khăn của từng đặc điểm,  không tách như hướng dẫn chấm thì vẫn cho điểm tối đa nhưng đối chiếu với hướng dẫn chấm cho sát.
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ĐỀ SỐ 9
Câu 1 (3 điểm):  Hãy giải thích rõ sự thay đổi nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo độ cao và theo vĩ độ?
Câu 2 (4 điểm): Tại sao nói: “ Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá”? Nước ta có mấy loại đất chính, nêu sự phân bố và giá trị sử dụng  cơ bản của mỗi loại đất?
Câu 3 (3.0 điểm ): Trình bày vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống? Vì sao Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta?
Câu 4 (5.0 điểm): Phân tích thế mạnh và hạn chế của vùng Đông Nam Bộ.
Câu5 (5.0 điểm):	
Cho bảng số liệu về:
Diện tích và sản lượng cao su nước ta giai đoạn 1985 – 1999.
	Năm
	1985
	1990
	1999

	Diện tích ( nghìn ha)
	180.2
	221.7
	394.3

	Sản lượng ( nghìn tấn)
	47.9
	57.9
	214.8



a. Vẽ biểu đồ so sánh diện tích và sản lượng cây cao su của nước ta qua các năm 1985, 1990 và 1999?
b. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi diện tích và sản lượng cao su nước ta giai đoạn 1985 – 1999?
HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu hỏi
	KIẾN THỨC YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	điểm

	Câu 1
( 1.5đ )
	* Sự thay đổi nhiệt độ không khí theo độ cao:
+ Càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm ( lên cao 100m nhiệt độ không khí giảm trung bình 0.60C).
+ Lớp không khí ở gần mặt đất có mật độ cao chứa nhiều bụi và hơi nước nên hấp thụ được nhiều nhiệt hơn lớp không khí trên cao loãng hấp thụ được ít nhiệt. 
* Sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ:
+ Nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất giảm dần từ xích đạo về 2 cực.
+ Ở xích đạo góc chiếu xạ lớn nên mặt đất nhận được nhiều nhiệt, không khí nóng. Càng về 2 cực góc chiếu xạ của mặt trời càng nhỏ, mặt đất nhận được ít nhiệt hơn, không khí cũng ít nóng hơn. 
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	Câu 2
( 3.5đ)
	* Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia vì:
+ Là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế được của nông nghiệp, lâm nghiệp.
+ Là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là tài nguyên có thể phục hồi.
+ Là địa bàn cư trú của dân cư, nơi diễn ra các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, anh ninh quốc phòng.
+ Diện tích đất tự nhiên nước ta không nhiều: 33 triệu ha, bình quân 0,4ha/người (trong đó đất nông nghiệp chỉ chiếm 24% diện tích đất tự nhiên)
* Các loại đất chính của nước ta: Nước ta có 3 loại đất chính:
+ Đất feralit: phân bố chủ yếu ở các vùng đồi núi thấp Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thích hợp với nhiều cây công nghiệp.
+ Đất mùn núi cao: tập trung ở vùng núi cao phía Tây và Tây Bắc là vùng đất rừng đầu nguồn quan trọng.
+ Đất phù sa: Phân bố ở các đồng bằng châu thổ sông Hồng, Sông Cửu Long và dải đồng bằng duyên hải miền Trung.
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	Câu 3
( 3.0đ)
	* Vai trò của ngành dịch vụ:
+ Cung ứng nguyên vật liệu, vật tư sản xuất; đồng thời đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
+ Tạo mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước, giữa nước ta với nước ngoài.
+ Tạo việc làm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách.
* Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước vì:
+ Hà Nội là thủ đô của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm chính trị, hành chính lớn nhất phía Nam.
+ Là hai thành phố lớn nhất cả nước, đông dân, dân cư tập trung với mật độ cao.
+ Là hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đặc biệt là các hoạt động công nghiệp; là nơi tập trung nhiều nhất các dịch vụ về tiêu dùng, sản xuất và dịch vụ công cộng.                                                                                                                                                                                                                                               
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	Câu 4
( 4.0đ )
	1. Thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ:
- Vị trí địa lý rất thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội:
+ Nằm liền kề với những vùng giàu tài nguyên và thị trường tiêu thụ rộng lớn:
· Đồng bằng sông Cửu Long: Lương thực, thực phẩm lớn nhất cả nước cung cấp nguyên liệu nông sản và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp cho vùng.
· Duyên hải miềnTrung: nguồn thủy sản, hải sản.
· Tây Nguyên: Cây công nghiệp lâu năm, gỗ, chăn nuôi gia súc lớn.
+ Tiếp giáp với Campuchia, vùng biển Đông rộng lớn, là đầu mối giao thông vận tải lớn với cụm cảng, sân bay tạo điều kiện để xuất nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm với các vùng khác và nước ngoài.
- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
+ Đất đai: Quỹ đất lớn ( đất xám phù sa cổ và đất đỏ badan màu mỡ) chiếm 40% diện tích vùng, địa hình tương đối bằng phẳng tạo điều kiện hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày và ngắn ngày.
+ Khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm, trong năm có hai mùa ( mùa mưa và mùa khô) phân hóa rõ rệt.
+ Nguồn nước chủ yếu do hệ thống sông Đồng Nai và sông Vàm Cỏ cung cấp đủ cho sản xuất và sinh hoạt.
    Nhờ có đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi và mạng lưới thủy lợi được cải thiện nên Đông Nam Bộ có tiềm năng to lớn để phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và cây công nghiệp hàng năm quy mô lớn.
+ Thủy sản phong phú, gần với các ngư trường lớn: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và Minh Hải – Kiên Giang, có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá.
+ Lâm sản: cung cấp gỗ dân dụng, gỗ củi, nguyên liệu giấy. Ngoài ra còn có vườn quốc gia Nam Cát Tiên.
+ Khoáng sản: Có sắt, cao lanh, đất sét, dầu mỏ, khí đốt ở thềm lục địa. Hệ thống sông Đồng Nai có tiềm năng thủy điện lớn.
- Điều kiện kinh tế - xã hội:
+ Dân số đông, thị trường tiêu thụ, lực lượng lao động dồi dào và có trình độ chuyên môn cao.
+ Có kinh nghiệm trong nền kinh tế thị trường và hết sức năng động.
+ Nhận được vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất nước.
+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật, cơ sở hạ tầng khá phát triển so với các vùng khác ( điện, thông tin liên lạc, công nghiệp).
 + Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp, giao thông vận tải và dịch vụ lớn nhất cả nước.
2. Hạn chế:
+ Mùa khô kéo dài ( 3 – 4 tháng) dẫn đến thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt.
+ Dân cư tập trung đông đúc, nhiều nhà máy công nghiệp gây khó khăn cho quản lý, tình trạng ô nhiễm môi trường tăng cao.
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	Câu 5
( 4.0đ)
	a. Vẽ biểu đồ:

( nghìn ha)                                                            ( nghìn tấn)
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                1985            1990                       1999

                    Sản lượng                            Diện tích
Biểu đồ sánh diện tích, sản lượng cà phê nước ta
giai đoạn 1985 – 1999.
- Yêu cầu:
+ Biểu đồ cân đối, chính xác khoảng cách tỷ lệ, đẹp.
+ Có chú giải, tên biểu đồ.
- Lưu ý các trường hợp trừ điểm:
+ Không có chú giải trừ 0.5 điểm.
+ Không ghi đúng tên biểu đồ trừ 0.5 điểm.
+ Không ghi đơn vị tính ở các trục tọa độ trừ 0.5 điểm.
+ Vẽ biểu đồ đường biểu diễn được1/2 số điểm.
+ Điểm trừ tối đa không quá 1/2 số điểm vẽ biểu đồ.
+ Các dạng biểu đồ khác hoặc sai tỷ lệ không chấm điểm.
b. Nhận xét:
+ Từ năm 1985 đến năm 1999 diện tích và sản lượng cây cao su đều tăng, diện tích tăng 2,18 lần, sản lượng tăng 4,48 lần.
+ Diện tích cây cao su tăng chủ yếu do nhu cầu của thị trường tăng nhanh ( cả thị trường trong nước và nước ngoài).
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ĐỀ SỐ 10
Câu 1: (1,5đ) Trên thực địa 2 điểm cách nhau 1.650km. Nếu biểu thị khoảng cách 
đó trên bản đồ có tỉ lệ số sau thì khoảng cách đó trên bản đồ là bao nhiều cm?
a) Bản đồ có tỉ lệ số: 	1: 2.500.000
b) Bản đồ có tỉ lệ số:	1: 7.500.000
Câu 2: (3 điểm) A và B là hai địa điểm cùng nằm trên vĩ tuyến 170B, A nằm trên kinh tuyến 1040§, B nằm trên kinh tuyến 107020’§. Mặt trời mọc ở A là 6 giờ 10’ và lặn vào lúc 18 giừo 20’.
	a) Cho biết thời điểm mặt trời mọc và lặn ở B.
	b) Góc nhập xạ lớn nhất ở A và B vào ngày 22 tháng 12 là bao nhiêu?
Câu 3: (1,5 điểm) Châu á là Châu Lục sông lớn nhất thế giới, trải dài từ xích 
đạo lên đến vùng cực Bắc vì vậy khí hậu Châu á rất đa dạy. Em hãy cho biết:
	a) Châu á có những đới khí hậu nào? Các đới có các kiểu khí hậu gì?
	b) Mỗi kiểu tương ứng với cảnh quan nào?
Câu 4: (2 điểm) Hãy chứng minh khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đời gió 
mùa, phân hoá đa dạng và thất thường.
Câu 5: (2 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:
Diện tích gieo thồng nhân theo nhóm cây (nghìn ha)
	Năm
Các nhóm cây
	1990
	2002

	Tổng số
	9.040,0
	         12.831,4

	Cây lương thực
	6.474,6
	8.320,3

	Cây công nghiệp
	1.199,3
	2.337,3

	Cây thực phẩm, cây ăn quả
	1.366,1
	2.173,8



a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.
b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhật xét sự thay đổi cơ cấu cây trồng. Sự thay đổi đó nói lên điều gì?




đáp án

Câu 1: (1,5đ) Gọi a là khoảng cách trên bản đồ

a) 	Lập được tỉ số:  
	Khoảng cách bản đồ là 66cm						       0,75đ
b) 	Lập được tỉ số:

	
	Khoảng cách trên bản đồ là: 22cm.					       0,75đ
Câu 2: (3đ)

a) 	Mỗi giờ mặt trời di chuyển được: kinh tuyến .		       0,25đ
	=> Một độ KT mất 4’ TG.

	=> Mỗi phút thời gian mặt trời di chuyển được 	       0,25đ

	=> Mỗi phút KT mặt trời di chuyển mất thời gian:        0,25đ
	Khoảng cách từ A đến B là:   
107020’§ - 1040§ = 3020’		    			        0,25đ
	Thời gian mặt trời di chuyển từ B đến A là:
		30KT x 4’ + 210’KT x 4’’TG = 13’20’’			        0,25đ
	Vì B nằm ở Đông của A nên mặt trời mọc và lặn ở B trước A
 là 13’20’’.									        0,25đ
Vậy thời gian mặt trời mọc ở B là: 
6 giê 10’ - 13’20’’ = 5 giê 56’40’’				        0,25đ
	Và lặn vào lúc: 18 giờ 20’ - 13’20’’ = 18 giờ 6’40’’		        0,25đ

b) 	- Ngày 22/12 mặt trời chiếu vuông góc lúc giữa trưa tại vĩ tuyến 23027’N
	- Góc nhập xạ lớn nhất ở vĩ tuyến 170B vào ngày 22/12 là: 
		900 - (23027’ + 170) = 49060’						0,5đ
Câu 3: 1,5đ
a)	- Châu á có đủ các đới khí hậu trên trái đất: cực và cận cực, ôn đới, cận 
 	nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.
	- Ôn đới có các kiểu: Lục địa, gió mùa, Hải Dương.	
	- Cận nhiệt có các kiểu: Địa Trung Hải, lục địa, gió mùa, núi cao.      0,75đ
	- Nhiệt đới: Nhiệt đới khô, nhiệt đới gió mùa.
b) 	Học sinh nói được 10 cảnh quan tương ứng với 11 kiểu khí hậu, trong đó kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa và đới xích đạo có cảnh quan rừng rậm nhiệt đới. 0,75đ
Câu 4: 
	- Đưa ra được dẫn liệu về nhiệt độ, số giờ nắng trong năm	.		0,5đ
	- Mỗi năm chịu ảnh hưởng của 2 loại gió mùa, tính chất của từng 
loại gió.										0,5đ
- Nêu được lượng mưa và độ ẩm trung bình/năm.
- Phân hoá:	
+ Theo thời gian: theo mùa.
	+ Theo không gian: từ Bắc vào Nam; đồng bằng lên miền núi.	0,5đ
- Thất thường: Nói lên được tính không ổn định về lượng và thời
   gian hoạt động.									0,5đ
Câu 5: 
	- HS chuyển từ số liệu tuyệt đối sang số liệu tương đối (%)		0,5đ
	- Vẽ được biểu đồ hình tròn, đẹp, chính xác.					0,5đ
	- Nhận xét sự thay đổi diện tích và tỉ trọng.					0,5đ
	- ý nghĩa của sự thay đổi.							0,5đ
	- Sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng thể hiện an ninh lương thực
được đảm bảo.
+ Ngành trồng trọt chuyển theo hướng sản xuất nông sản hàng hoá.
+ Khai thác được tiềm năng đất trồng cây CN ở nước ta.
________________________________________________________

ĐỀ SỐ 11

    Câu 1 (2 điểm): Lễ khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được tổ chức long trọng tại Hà Nội vào lúc 8 giờ sáng ngày 10/10/2010. Giả sử: có 1 nhà báo ở tại New York (Hoa Kì) muốn đến Hà Nội đúng vào lúc 8 giờ để dự lễ khai mạc thì nhà báo này cần phải xuất hành bằng máy bay tại New York vào lúc mấy giờ? Ngày nào? Biết rằng New York nằm trong múi giờ thứ 19 và máy bay phải bay mất 12 giờ mới đến Hà Nội.
    Câu 2 (4 điểm): Dựa vào bảng số liệu sau đây, hãy cho biết địa điểm A, B nằm trong kiểu khí hậu nào? Ở bán cầu nào? Vì sao?
ĐỊA ĐIỂM A
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Nhiệt độ (0C)
	10
	12
	15
	17
	22
	27
	29
	25
	22
	18
	15
	11

	Lượng mưa (mm)
	65
	80
	32
	30
	42
	19
	10
	15
	42
	67
	80
	67


                                                           ĐỊA ĐIỂM B
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Nhiệt độ (0C)
	-50
	-30
	-20
	-10
	5
	14
	10
	3
	-7
	-18
	-35
	-45

	Lượng mưa (mm)
	10
	12
	10
	9
	14
	30
	40
	30
	20
	15
	15
	10


     Câu 3 ( 4điểm ) . Em hãy trình bày những đặc điểm đặc trưng của khí hậu ba miền địa lí tự nhiên của nước ta. Vì sao Miền Bắc và Đông Bắc Bộ tính chất nhiệt đới bị giảm sút? 
     Câu 4: (5 điểm) Cho bảng số liệu:
     Giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta từ năm 1990 đến 2005.(đơn vị tỉ đồng)                                                                              
	Nhóm cây trồng
	1990
	1995
	2005

	Cây lương thực 
	33289,6
	42110,4
	63852,5

	Cây công nghiệp
	6692,3
	12149,4
	25585,7

	Cây ăn quả, rau đậu và cây khác
	9622,1
	11923,6
	18459,4

	Tổng số
	49604,0
	66183,4
	107897,6


    a. Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ năm 1990 đến năm 2005.  
    c. Dựa vào biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và giải thích?
    Câu 5: (5 điểm) Cho bảng số liệu:
Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta thời kì 1989 – 2003.(Đơn vị: %)                                                                                                           
	Năm
	Nông – lâm – ngư nghiệp
	Công nghiệp – xây dựng
	Dịch vụ

	1989
	71,5
	11,2
	17,3

	1996
	69,8
	10,5
	19,7

	1999
	68,8
	12,0
	19,2

	2003
	60,3
	16,5
	23,2


a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong thời kì 1989 – 2003.
b. Nhận xét và giải thích biểu đồ.
............HẾT...................

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
 
     Câu 1: ( 2 điểm) Tính giờ:
     - Việt Nam ở múi giờ thứ 7, New York ở múi giờ thứ 19 cách múi giờ gốc là 5 múi giờ về phía tây. (0,5đ)
                   New York cách Việt Nam  là 5 + 7 = 12 múi giờ.  (0,5đ)
     - Do đó khi Hà Nội là 8 giờ ngày 10/10/2010 thì ở New York là 8 – 12 = - 4  tức là 20 giờ ngày 9/10/2010. (0,5đ)
     - Mặt khác: máy bay phải bay mất 12 giờ mới đến Hà Nội. Nên để đến Hà Nội đúng vào giờ khai mạc Đại lễ thì nhà báo phải xuất phát tại New York là 20 – 12 = 8 giờ ngày 9/10/2010 (0,5đ)
     Câu 2: (4 điểm) Xác định địa điểm A,B nằm ở các kiểu khí hậu:
     * Địa điểm A nằm trong kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải, bán cầu Bắc.    (0,5đ)
    Vì:
         + Các tháng mùa hè: nhiệt độ khá cao từ 220C đến 290C, cao nhất là tháng VII (290C) (phù hợp với mùa hè  ở bán cầu Bắc.); lượng mưa thấp, thấp nhất vào tháng VII (10mm).                Mùa hè nóng, khô.                 	(0,75đ)
         + Các tháng mùa đông: nhiệt độ thấp hơn nhưng không thấp lắm từ 100C đến 150C, thấp nhất là tháng I (100C) (phù hợp với mùa đông ở bán cầu Bắc).              Mùa đông ấm áp.                                                                                                            (0,75đ)                                                                                                               
         + Mưa tập trung vào các tháng X đến tháng II (mùa thu - đông).                (0,25đ)                     
    * Địa điểm B nằm trong kiểu khí hậu cận cực, bán cầu Bắc. 	(0,5đ)
     Vì: nhiệt độ trung bình rất thấp và cực đoan (0,25đ). Từ tháng XII đến tháng III, nhiệt độ rất thấp từ - 200C đến – 500C (phù hợp với mùa đông ở bán cầu Bắc) (0,5đ), nhiệt cao nhất là tháng VI (140C) (phù hợp với mùa hè ở bán cầu Bắc)         (0,5đ)                                                                                                         
    Câu 3 (4 điểm):
    * Miền Bắc và Đông bắc bắc bộ: (1đ )
+ Mùa đông: Lạnh giá , mưa phùn , mùa đông đến sớm kết thúc muộn
+ Mùa hạ: Nóng ẩm và mưa nhiều ,kèm theo hiện tượng mưa ngâu 
    * Miền Tây Bắc và bắc trung bộ : (1đ ) 
+ Mùa đông: Đến muộn và kết thúc sớm , chỉ có 3 tháng lạnh nhiệt độ dưới 180 C
+ Mùa hạ: Khô nóng , mùa mưa chuyển dần sang thu đông .
    * Miền Nam trung bộ và nam bộ : Nóng quanh năm , nhiệt độ trung bình năm cao (250C - 270C) , biên độ nhiệt năm nhỏ.Có một mùa khô sâu sắc kéo dài 6 tháng .(1đ ) 
    * Giải thích : (1đ) Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ tính chất nhiệt đới giảm sút mạnh mẽ vì:
     - Miền nằm ở vị trí cận chí tuyến.
     - Miền có địa hình thấp, 4 cánh cung mở ra ở phía Bắc nên gió mùa Đông Bắc tác động mạnh mẽ.
   Câu 4: (5 điểm)     
     a. Vẽ biểu đồ: (2đ)
           - Xử lí bảng số liệu: Cơ cấu giá trị trồng trọt qua các năm: (%) (1đ)

	Nhóm cây trồng
	1990
	1995
	2005

	Cây lương thực 
	67,1
	63,6
	59,2

	Cây công nghiệp
	13,5
	18,4
	23,7

	Cây ăn quả, rau đậu và cây khác
	19,4
	18,0
	17,1

	Tổng số
	100
	100
	100


	(Nếu học sinh tính sai tỉ lệ thì tuỳ theo mức độ để cho điểm)
          - Vẽ biểu đồ cột chồng: (1,5đ)  Yêu cầu:
+ Chia tỉ lệ và khoảng cách năm và vẽ chính xác, bảng chú thích, Tên biểu đồ, số liệu đầy đủ.	
Chú ý::
+ Vẽ thiếu chính xác trừ 0,75điểm, thiếu tên biểu đồ hoặc chú thích trừ 0,25 điểm.
+ Trường hợp học sinh tính sai tỉ lệ trong phần xử lí bảng số liệu thì trừ điểm 1,0 điểm trong phần vẽ biểu đồ. 
     b- Nhận xét và giải thích: (2,5đ)
           * Nhận xét: (1đ)
           - Tỉ trọng của các loại cây trồng có sự chênh lệch rất lớn: Trong mỗi năm, cây lương thực chiếm cao nhất (năm 2005 cây lương thực chiếm 59,2; còn cây công nghiệp chiếm 23,7%, cây ăn quả, rau đậu và các loại cây khác chiếm 17,1%) (0,5đ)
           - Từ năm 1990 đến năm 2005: cơ cấu giá trị ngành trồng trọt có sự chuyển dịch: Tỉ trọng cây lương thực giảm 7,9%, cây công nghiệp tăng nhanh nhất (10,2%). Tỉ trọng giá trị các cây khác giảm (2,3%). (0,5đ)
           * Giải thích: (1,5đ)
                + Do nguồn tài nguyên thuận lợi cho ngành trồng cây lương thực rất phong phú, nhu cầu lương thực cho con người và nguyên liệu cho các ngành chế biến  trong và ngoài nước rất cao, là ngành truyền thống của nhân dân Việt Nam.... Nên tỉ trọng cây lương thực chiếm khá cao. (0,5đ)
                + Ngành nông nghiệp nước ta đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, nên nhà nước đã đầu tư nhiều hơn vào ngành trồng cây công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến phục vụ trong nước, đặc biệt cho xuất khẩu. Do đó tỉ trọng cây công nghiệp tăng nhanh, cây lương thực giảm. (0,5đ)
                + Cây ăn quả, rau đậu và các loại cây khác tỉ trọng giảm là do nhiều nguyên nhân như: giá cả thị trường luôn biến động, việc bảo quản, vận chuyển gặp khó khăn, công nghệ chế biến còn thấp, nhiều vùng phát triển còn mang tính tự phát chưa tập trung.....  (0,5đ)
      Nếu học sinh tính sai tỉ lệ trong phần xử lí bảng số liệu nhưng vẫn nhận xét giải thích được những ý cơ bản thì phần nhận xét và giải thích chỉ đạt điểm tốt đa không quá 1,25điểm 
    Câu 5: 5 điểm
    a. Vẽ biểu đồ: (2đ)
     - Yêu cầu: + Vẽ biểu đồ dạng miền.
                      + Vẽ chính xác khoảng cách năm, tỉ lệ, có tên, có chú giải, sạch đẹp.
     Nếu học sinh: Vẽ thiếu chính xác trừ 0,75điểm, thiếu tên biểu đồ hoặc chú thích trừ 0,25 điểm.
     b- Nhận xét và giải thích: (3đ)
    * Nhận xét: (2đ)
     - Từ năm 1989 đến năm 2003: Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH.   (0,5đ)
     + Giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông – lâm – ngư nghiệp từ 71,5 xuống 60,3 (giảm 11,2%).  (0,25đ)                                 
     + Tăng tỉ trọng ở các khu vực công nghiệp – xây dựng: tăng từ: 11,2% lên 16,5% 
( tăng 5,3%);    (0,25đ)
     + Lao đông trong ngành dịch vụ có biến động: Giai đoạn 1989 – 1996 tăng (tăng 2,4%), giai đoạn 1996 – 1992 giảm nhẹ (giảm 0,5%), giai đoạn 1999 – 2003 tăng nhanh (4,0%).  (0,5đ)
    - Sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế như trên là hợp lí nhưng còn chậm: (Trong vòng 14 năm, bình quân lao động trong ngành công nghiệp – xây dựng  chỉ tăng 0,38% năm, còn lao động trong nông nghiệp chỉ giảm 0,8%)      (0,5đ)
    * Giải thích:  (1đ)
     - Do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu lao động. (0,25đ)
     - Nước ta đang ở thời kì đầu của quá trình CNH – HĐH nên khả năng thu hút lao động trong công nghiệp – xây dựng và dịch vụ còn hạn chế.        (0,5đ)
     - Dịch vụ ở nước ta có sự biến động về tỉ trọng do nhiều nguyên nhân từ đó kéo theo như cầu lao động trong dịch vụ bị biến động theo.                          (0,25đ)                                    
       



ĐỀ SỐ 12

Câu 1. (2 điểm)
Ở Việt Nam vào lúc 10h ngày 01/3/2010, thì ở các vị trí 300Đ, 900Đ, 300T, 600T trên Trái Đất lúc đó là mấy giờ, ngày tháng năm nào?
Câu 2. (3 điểm)
Trình bày thành phần cấu tạo của khí quyển? Phân tích vai trò của khí quyển đối với đời sống và giải thích những nhân tố ảnh hưởng đến khí quyển và gây hậu quả làm thay đổi khí hậu trên Trái Đất?
Câu 3. (2 điểm) 
Dựa vào kiến thức đã học, hãy:
a. Trình bày đặc điểm chính của khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?
b. Giải thích vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?
Câu 4: (3 điểm)
Vì sao đều nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nhưng hệ thống sông Hồng thường gây ra lũ quét, lũ đột ngột, còn hệ thống sông Cửu Long có chế độ nước điều hoà hơn? Để khai thác nguồn lợi của hai hệ thống sông này cần có những biện pháp gì?
Câu 5. (3 điểm)
Hãy cho biết:
a.Việc phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta có những thuận lợi gì?
b. Sự phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp như thế nào?
Câu 6. (3 điểm)
Vì sao nói: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng để phát triển một nền kinh tế đa dạng, đặc biệt là kinh tế biển?
Câu 7. (4 điểm)
Cho bảng số liệu sau: 
Sự biến động diện tích và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943 - 2005
	Năm
	Tổng diện tích rừng (Triệu ha)
	Diện tích rừng
tự nhiên (Triệu ha)
	Diện tích rừng trồng (Triệu ha)
	Độ che phủ rừng (%)

	1943
	14,3
	14,3
	0
	43,0

	1976
	11,1
	11,0
	0,1
	33,8

	1983
	7,2
	6,8
	0,4
	22,0

	1990
	9,2
	8,4
	0,8
	27,8

	2000
	10,9
	9,4
	1,5
	33,1

	2005
	12,7
	10,2
	2,5
	38,0


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự biến động diện tích và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943 - 2005.
b. Nhận xét về sự biến động diện tích và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943 - 2005. 
-----------------------------------

ĐÁP ÁN

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2 đ)
	
	Kinh độ
	600T
	300T
	300Đ
	900Đ
	1050 Đ

	Giờ
	23
	1
	5
	9
	10

	Ngày, tháng, năm
	28/2/
2010
	1/3/
2010
	1/3/
2010
	1/3
/2010
	1/3/
2010



	

2


	2
(3 đ)
	* Thành phần cấu tạo của khí quyển:
- Thành phần: Nitơ chiếm 78%, ôxi chiếm 21%, hơi nước và khí khác chiếm 1%.
- Cấu trúc: Gồm 3 tầng (tầng đối lưu, bình lưu và các tầng cao khí quyển) 
* Vai trò của khí quyển:
- Bảo vệ sự sống trên Trái Đất (tầng ôzôn)
- Cung cấp lượng khí ôxi cần thiết cho sinh vật
- Nơi diễn ra các quá trình thời tiết, khí hậu và hoàn lưu khí quyển.
- Điều hoà nhiệt cho bề mặt Trái Đất.
* Những tác nhân làm ảnh hưởng đến khí quyển và gây hậu quả thay đổi khí hậu Trái Đất:
- Hiệu ứng nhà kính làm khí hậu Trái Đất nóng lên.
+ Khí thải công nghiệp (khí CO2) làm tăng hiệu ứng nhà kính của khí quyển, làm nhiệt độ không khí tăng
+ Trái Đất nóng lên làm băng ở 2 cực Trát Đất tan ra, nước biển dâng cao.
- Sự phá huỷ tầng ôzôn.   
- Hiện tượng mưa axít.
	1




1




1


	3
(2 đ)
	a) Đặc điểm khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ: 
- Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh nhất cả nước: nhiệt độ thấp, có mưa phùn.
- Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn (mùa đông kéo dài nhất nước ta).
- Mùa hạ: nóng ẩm và mưa nhiều.
b) Giải thích: 
- Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều đợt gió mùa đông bắc lạnh từ phía bắc và trung tâm châu Á tràn xuống (mỗi năm có khoảng trên 20 đợt gió mùa cực đới tràn về).
- Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nằm ở vị trí tiếp giáp với vùng ngoại chí tuyến, Á nhiệt đới Hoa Nam.
- Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ không có địa hình che chắn. Các dãy núi cánh cung mở rộng về phía Bắc, tạo điều kiện cho các luồng gió mùa đông bắc dễ dàng xâm nhập vào Bắc Bộ.
	1




1

	4
(3đ)
	Hệ thống sông Hồng: 
- Chảy trong khu vực địa hình phức tạp, có các dãy núi chạy theo hướng TB - ĐN và hướng vòng cung nên có nhiều phụ lưu cùng đổ vào sông Hồng, ở hạ lưu ít chi lưu để thoát nước. 
- Chế độ mưa tập trung vào một mùa chiếm 70 - 80% tổng lượng nước trong năm, kết hợp với địa hình dốc nên nước đổ dồn về một lúc, nhưng thoát nước chậm.                                                                                         
- Miền núi và trung du Bắc bộ (thượng nguồn các con sông) là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người nên việc khai thác rừng còn bừa bải, đất trống, đồi trọc, không giữ được nước vào mùa mưa lũ. 
 Từ những nguyên nhân trên, hệ thống sông Hồng thường gây nên lũ quét, lũ ống, chế độ nước thất thường.
Hệ thống sông Cửu Long: 
- Là bộ phận của hạ lưu hệ thống sông Mê Công, chảy qua vùng sụt lún, thấp và bằng phẳng.                                                                                  
- Do sự điều tiết nguồn nước từ Biển Hồ (hồ Tôn-lê-xáp từ Campuchia).
- Có nhiều cửa sông để thoát nước ra biển, mạng lưới kênh rạch chằng chịt. 
 Điều tiết chế độ nước sông, sông chảy hiền hoà nước lên chậm và rút chậm nên mùa lũ kéo dài.
Biện pháp khắc phục: 
Đối với hệ thống sông Hồng: 
- Đắp đê lớn để chống lũ lụt, tiêu lũ qua sông nhánh và vùng trũng, bơm nước từ đồng ruộng ra sông, nạo vét lòng sông.			
- Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, xây dưng các hồ chứa nước phục vụ thuỷ điện, thuỷ lợi ở đầu nguồn.							
Đối với hệ thống sông Cửu Long: 
- Tiêu lũ qua vùng biển phía Tây theo kênh rạch, đắp đê bao để hạn chế lũ nhỏ.
- Làm nhà nổi, làng nổi, chủ động sống chung với lũ. Xây dựng các tuyến dân cư tại các vùng đất cao.	
	1











1







1

	5
(3 đ)
	* Thuận lợi:
- Tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông, lâm, ngư nghiệp rất phong phú.
- Lực lượng lao động dồi dào và có truyền thống. Thị trường trong nước lớn: dân đông, nền kinh tế đang phát triển, tạo thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn.
- Cơ sớ vật chất - kĩ thuật và cơ sở hạ tầng đang từng bước hoàn thiện. Nhà nước có chính sách quan tâm đến phát triển nông nghiệp và công nghiệp chế biến.
- Các sản phẩm công nghiệp chế biến ngày càng được thị trường thế giới ưa chuận.
* Ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp:
- Tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản.
- Thúc đẩy sự phát triển các vùng chuyên canh. Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
	2










1

	6
(3 đ)
	* Tiềm năng phát triển nền kinh tế đa dạng:
DHNTB có vị trí quan trọng, là cầu nối BTB với TN và ĐNB. Địa hình, đất đai, sinh vật đa dạng, khí hậu phân hóa, vùng biển giàu tiềm năng, người dân cần cù, nhiều cảnh quan, nhiều di tích văn hóa – lịch sử ... tạo điều kiện để phát triển nhiều ngành kinh tế (công nghiệp: khai thác, chế biến, cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng...; nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, ngư nghiệp; dịch vụ: thương mại, giao thông vận tải, du lịch ...).
* Tiềm năng phát triển đối với các ngành kinh tế biển:
- Khai thác và nuôi trồng thủy sản do: bờ biển dài, có nhiều bãi tôm, cá có giá trị, thuận lợi cho việc khai thác thủy sản; nhiều vũng vịnh, đầm phá, thuận lợi nuôi trồng những sản phẩm giá trị như: tôm, cá, đặc biệt là cá, cá sấu, tôm hùm... các vách đá ven biển đi nuôi chim yến.
- Khai thác và chế biến khoáng sản biển: cát thủy tinh (K.Hòa), titan (B.Định). Phát triển nghề muối (N.Thuận, B.Thuận).
- Giao thông vận tải biển: do đặc điểm vị trí, địa hình thuận lợi... trong vùng có nhiều hải cảng Đ.Nẵng, Q.Nhơn, D.Quất, C.Ranh...
- Du lịch biển - đảo: những điểm du lịch đã, đang và sẽ thu hút một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế, đó là:
+ Những TP ven biển: Đ.Nẵng, H.An, N.Trang...
+ Những bãi biển đẹp: Non Nước, Nha Trang, Mũi Né...
+ Những vịnh biển đẹp: Vân Phong, Đại Lãnh, Cam Ranh...
	1






2

	7
(4 đ)
	a. Vẽ biểu đồ: 
- Biểu đồ kết hợp cột chồng - đường.
   + Cột chồng: thể hiện tổng diện tích rừng, diện tích rừng tự nhiên, diện tích rừng trồng.
   + Đường: thể hiện độ che phủ.
- Yêu cầu: đảm bảo chính xác, đẹp, đầy đủ tên biểu đồ, đơn vị trên các trục, số liệu và chú thích.
b. Nhận xét:
* Từ năm 1943 đến năm 2005: Diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta có sự thay đổi:
- Giai đoạn 1943 - 1983: 
   + Tổng diện tích rừng giảm mạnh (7,1 triệu ha).
   + Diện tích rừng tự nhiên giảm 7,5 triệu ha.
   + Diện tích rừng trồng tăng 0,4 triệu ha.
   + Diện tích rừng trồng không bù lại được so với diện tích rừng tự nhiên bị mất đi nên độ che phủ rừng suy giảm 21%.  
- Giai đoạn 1983 - 2005: 
   + Diện tích rừng tự nhiên phục hồi 3,4 triệu ha.
   + Diện tích rừng trồng tăng: 2,1 triệu ha.
   + Diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng đều tăng nên tổng diện tích rừng nước ta tăng 5,5 triệu ha và độ che phủ rừng tăng thêm 16%.
- Sự biến đổi diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng từ 1943 - 2005 chứng tỏ chất lượng rừng nước ta suy giảm.
	2,5






1,5


                                                                                      
ĐỀ SỐ 13
Câu 1.
	Bằng kiến thức đã học hãy làm sáng tỏ ý kiến sau của sách giáo khoa Địa lí 9: “Tài nguyên của nước ta đa dạng, tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành”.

Câu 2.
	Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên là 2 vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta. Giữa 2 vùng này có sự khác biệt về cơ cấu cây công nghiệp như thế nào? Nguyên nhân vì sao?

Câu 3.
	Cho bảng số liệu sau:
Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (Đơn vị: nghìn ha)
	                                                    Năm            
Các nhóm cây
	1990
	2002

	Tổng số
	9040,0
	12831,4

	Cây lương thực
	6474,6
	8320,3

	Cây công nghiệp
	1199,3
	2337,3

	Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác
	1366,1
	2173,8



a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây thời kì 1990 – 2002?
b. Nhận xét và giải thích từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ?
-------------------Hết------------------
Hướng dẫn chấm

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	1
(3 điểm)
	* TNTN nước ta rất đa dạng, phong phú, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển công nghiệp, nhất là tài nguyên khoáng sản, nước, sinh vật…
a. TN khoáng sản. Đa dạng, gồm 4 nhóm:
- Khoáng sản nhiên liệu: Gồm than, dầu mỏ, khí đốt, cung cấp nhiên liệu cho sự phát triển công nghiệp năng lượng, hoá chất.
- Khoáng sản kim loại: Gồm sắt, măngan, crôm, thiếc, đồng, chì, kẽm, bô xít…cung cấp nguyên liệu cho sự phát triển công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu.
- Khoáng sản phi kim loại: Gồm apatít, pirít, phốtphorít…cung cấp nguyên liệu cho sự phát triển công nghiệp hoá chất.
- Khoáng sản vật liệu xây dựng: Gồm sét, đá vôi, cát…cung cấp nguyên liệu cho sự phát triển công ngiệp sản xuất vật liệu xây dựng.
b. Tài nguyên nước.
- Dồi dào với mạng lưới sông ngòi dày dặc (2360 sông có chiều dài > 10 km), trữ  năng thuỷ điện lớn (>30 triệu kw), tập trung chủ yếu trên hệ thống sông Hồng, sông Đồng Nai…cung cấp năng lượng cho sự phát triển các ngành công nghiệp, đặc biệt là thuỷ điện.
c. Tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật (rừng, thuỷ hải sản). Là điều kiện thuận lợi phát triển ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho sự phát triển công nghiệp chế biến Nông – Lâm – Thuỷ sản.
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 (4 điểm)
	a. Sự khác biệt về cơ cấu cây công nghiệp giữa Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.
	
	Trung du miền núi Bắc Bộ
	Tây Nguyên.

	*Đặc điểm.
Diện tích tự nhiên

Địa hình


Đất đai


Khí hậu

Dân số





Cơ sở vật chất kỹ thuật


* Cơ cấu cây công nghiệp
	

- 100965 km2 (chiếm 30,7% diện tích cả nước).

- Chủ yếu là núi, cao nguyên hiểm trở, bị cắt xẻ mạnh.

- Đất Feralít đỏ vàng và đất đỏ đá vôi.

- Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh, phân hoá theo mùa.
- 11,5 triệu người, mật độ 114 người/km2 (2002), là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người (Tày, Thái, Mường, Dao, Mông, Nùng…).

- Đã xây dựng được 1 số cơ sở công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất (Thuỷ điện, cơ khí, hoá chất, chế biến).

- Chè (Chiếm 68,8% diện tích và 62,1% sản lượng cả nước)-2001, sơn, hồi, quế, cà phê, thuốc lá.
	

- 54475 km2 (chiếm 16,5% diện tích cả nước)

- Gồm các cao nguyên xếp tầng, có bề mặt tương đối bằng phẳng.
- Đất đỏ Badan (1,4 triệu ha = 66% cả nước).

- Nhiệt đới cận xích đạo, phân hoá theo độ cao.

- 4,4 triệu người, mật độ 81 người/km2, là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người (Gia-rai, £-®ª,      C-ho, Bana…).

- Đã xây dựng được 1 số cơ sở hỗ trợ (Thuỷ điện, đồn điền, nông trường QD, CN chế biến).

- Cà phê (chiếm 85,1% diện tích, 90,6% sản lượng cả nước), chè, cao su, điều, hồ tiêu, bông, dâu tằm


b. Nguyên nhân.
* Sự khác biệt về vị trí địa lí, khác biệt về các điều kiện tự nhiên (Địa hình, đất đai, khí hậu…)
- TDMNBB: Địa hình núi cao, bị cắt xẻ mạnh, ít mặt bằng lớn, đất Feralít độ phì thấp, khí hậu có mùa đông lạnh, quy mô sản xuất nhỏ.
- Tây Nguyên: Địa hình cao nguyên tương đối rộng và bằng phẳng, đất đỏ Badan có độ phì cao, khí hậu có nền nhiệt cao        quy mô sản xuất lớn.
* Sự khác nhau về đặc điểm dân cư, xã hội, lịch sử khai thác lãnh thổ, tập quán sản xuất.
- TDMNBB: Có kinh nghiệm nhất định trong trồng và chế biến chè.
- Tây Nguyên: Có kinh nghiệm nhất định trong trồng và chế biến cà phê, cao su.
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	3 
(3 điểm)
	a. Vẽ biểu đồ.
* Xử lí số liệu: 
- Bảng xử lí số liệu ra %
	                                            Năm
Các nhóm cây
	1990
	2002

	Tổng
	100,0
	100,0

	Cây lương thực
	71,6
	64,9

	Cây công nghiệp
	13,3
	18,2

	Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác
	15,1
	16,9


- Bán kính: 
                       BK năm 1990 = 2,0
                       BK năm 2002 = 2,4
* Vẽ biểu đồ: Hình tròn (BK năm 1990 = 2,0, BK năm 2002 = 2,4)
Yêu cầu: Đẹp, chính xác, có đủ kí hiệu, tên biểu đồ, chú giải, số liệu trong biểu đồ.
b. Nhận xét và giải thích.
* Nhận xét.
- Diện tích gieo trồng tăng 3791,4 nghìn ha (1,4 lần)
Trong đó: 
+ Diện tích cây lương thực tăng 1845,7 nghìn ha (1,29 lần)
+ Diện tích cây công nghiệp tăng 1138 nghìn ha (1,95 lần)
+ Diện tích cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác tăng 807,7 nghìn ha (1,59 lần).
- Cơ cấu có sự thay đổi:
+ Tỉ trọng diện tích cây lương thực giảm 6,7%
+ Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp tăng 4,9%
+ Tỉ trọng diện tích cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác tăng 1,8%
* Giải thích.
- Diện tích gieo trồng tăng do mở rộng diện tích, khai hoang, cải tạo đất
- Cơ cấu diện tích gieo trồng thay đổi là kết quả sự thay đổi về cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng cường phát triển nền nông nghiệp hàng hoá và đa dạng hoá cây trồng
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Ngày giảng:

CHỦ ĐỀ 5
SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ VIỆT NAM
(18 tiết)


I. VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
A- Kiến thức cơ bản:
1- Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
 - Là vùng lãnh thổ phía bắc đất nước, nằm sát chí tuyến bắc. Phía Bắc giáp Trung Quốc , Tây giáp Lào, Đông giáp đồng bằng Sông Hồng và biển, Nam giáp Bắc Trung Bộ 
 - Chiếm 30.7% diện tích cả nước và số dân 11,5 tr người chiếm 14.4% dân số cả nước (2002), gồm 15tỉnh.
- Trung du và miền núi Bắc bộ  nằm liền kề với đồng bằng sồng Hồng là cái nôi của nền văn hoá Việt Nam, giáp một vùng biển giàu tiềm năng .
  Vị trí vùng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giao lưu kinh tế trao đổi hàng hoá với các vùng trong nước , với nước bạn Trung Quốc , Lào (qua các cửa khẩu …) và các nước trong khu vực Châu Á -Thái Bình Dương và thế giới (qua các cảng …) 
 2- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: 
 - Vùng có đặc diểm chung là chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình, gồm:
  +Miền núi Bắc Bộ: Có địa hình núi cao và chia cắt sâu ở phía Tây Bắc, còn phía Đông Bắc là địa hình núi trung bình. Đây là vùng đầu nguồn của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
  +Trung du Bắc Bộ: là dải đất chuyển tiếp giữa miền núi Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng  đặc trưng là địa hình đồi bát úp xen kẽ những cánh đồng thung lũng bằng phẳng thuận lợi cho việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp và xây dựng các khu công nghiệp , khu đô thị .
 - TD và MNBB phân hoá thành 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc với những đặc điểm riêng về ĐKTN và thế mạnh KT:
  + Đông Bắc : có địa hình núi trung bình và núi thấp với nhiều dãy núi hình cánh cung. Khí hậu nhiệt đới ẩm , mùa đông lạnh.  có thế mạnh KT là khai thác khoáng sản; trồng cây công nghiệp, dược liệu, rau quả ôn đới và cận nhiệt đới; du lịch sinh thái và kinh tế biển. 
  +Tây Bắc : có địa hình núi cao, hiểm trở. Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh hơn.  có thế mạnh KT là phát triển thuỷ điện; trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm
- Các tài nguyên :
 + Tài nguyên nước: (gồm nguồn nước và thuỷ năng ) tập trung chủ yếu ở Tây Bắc (sông Đà ).
 + Tài nguyên khoáng sản tập trung ở phía Đông Bắc : Than , sắt , đồng , chì , kẽm , apatit 
 + Tài nguyên biển : gồm có một vùng biển giàu tiềm năng nằm ở trong vịnh Bắc Bộ 
 +Tài nguyên du lịch : khá phong phú về du lịch tự nhiên lẫn du lịch nhân văn 
 + Tài nguyên rừng : có cả ở Đông Bắc và Tây Bắc nhưng hiện nay đang bị cạn kiệt nhiều do việc chặt phá bừa bãi .
· Khó khăn :
- Địa hình hiểm trở, chia cắt  nhất là ở phía Tây Bắc do đó giao thông đi lại khó khăn. 
- Khí hậu diễn biến thất thường : mưa bão, rét đậm, lũ quét, … ảnh hưởng đến giao thông vận tải , sản xuất và đời sống .
- Tài nguyên rừng ngày càng cạn kiệt do bị tàn phá nặng nề dẫn đến xói mòn, sạt lở đất, lũ quét, môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng.
- Phần lớn khoáng sản có trữ lượng nhỏ khó khai thác.
3-Đặc điểm dân cư xã hội: 
 -Là địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều  dân  tộc ít  người  nhưng  có sự  khác nhau giữa Đông Bắc và Tây Bắc:
+ Đông Bắc là địa bàn cư trú của người Tày, Dao, Mông, Nùng … 
+ Tây Bắc là địa bàn cư trú của người Thái, Mường, Dao, Mông… 
   Người kinh cư trú hầu hết ở các địa phương  trong vùng. 
 -Ngoài ra sự phân bố dân cư và trình độ dân cư còn có sự chênh lêïch lớn giữa vùng cao và vùng thấp 
- Các chỉ tiêu về phát triển dân cư - xã hội của trung du và miền núi Bắc  bộ đang ở mức thấp hơn so với cả nước thể hiện ở các chỉ tiêu : tỉ lệ hộ nghèo , GDP đầu người , tuổi thọ trung bình , tỉ lệ người lớn biết chữ và tỉ lệ dân thành thị. Đặc biệt Tây Bắc là vùng khó khăn nhất nước.
4 Tình hình phát triển kinh tế: 
a Ngành công nghiệp:  Có hai ngành công nghiệp phát triển khá mạnh là thuỷ điện và khai khoáng 
- Thuỷ điện: Gồm thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà công suất 1920 MW, thuỷ điện Thác Bà 110 MW và các dự án thuỷ điện Sơn La cùng với nhiều thuỷ điện địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước,  cung cấp điện năng và phát triển kinh tế . 
- Công nghiệp khai khoáng đặc biệt là khai thác than, sắt, kim loại màu, phi kim, … là cơ sở nguyên liệu cho công nghiệp năng lượng (nhiệt điện Uông Bí, Phả Lại và một số dự án nhiệt điện đang được triển khai ), công nghiệp  luyện kim đen, luyện kim màu (Thái Nguyên) , hoá chất (Việt Trì , Bắc Giang ) 
    Ngoài ra công nghiệp nhẹ và công nghiệp cbế biến thực phầm dựa vào nguồn nguyên liệu của địa phương cũng đang phát triển.
 Tóm lại : công nghiệp là thế mạnh trong kinh tế của vùng, chiếm 17,2% GDP công nghiệp của toàn quốc (năm 2002).  
  *Ý nghĩa của thuỷ điện Hoà Bình :
 Khởi công ngày 6/11/1978 sau 15 năm đi vào khai thác 12/1994, công suất là 1920 MW hàng năm sản suất 8,16 tỉ kWh; Trữ lượng của hồ là 9,5 tỉ m2; Sản xuất điện năng; Điều tiết lũ cung cấp nước tưới cho mùa ít mưa ở đồng bằng sông Hồng; Khai thác du lịch; Điều hoà khí hậu địa phương.
b Nông nghiệp  
- Cây lương thực sản xuất tập trung ở các cánh đồng ở núi , lúa và ngô là hai loại chính 
- Cây công nghiệp nhờ khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt cộng với đất đai là điều kiện quan trọng để phát triển cây công nghiệp lâu năm, đặc biệt là chè, hồi, một số cây ăn quả. Diện tích sản lượng của cây chè ở trung du miền núi Bắc giữ vị trí hàng đầu của cả nước (68,8% diện tích và 61,1% sản lượng ) nổi tiếng như chè Mộc Châu, Tân Cương …
- Chăn nuôi: Đàn trâu nuôi ở TD và MNBB  chiếm  tỉ trọng lớn nhất cả nước (57,3%), lợn nuôi ở trung du chiếm 22% dàn lợn cả nước (2002)
- Nghề rừng phát triển mạnh theo hướng nông – lâm kết hợp góp phần nâng cao đời sống các dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái.
-  Ngoài ra nuôi trồng thuỷ sản cũng đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
    Tuy nhiên nông nghiệp của vùng cũng gặp một số Khó khăn: Thiếu qui hoạch, thời tiết diễn biến thất thường, chưa chủ động được thị trường…
c) Dịch vụ: 
- Giao thông vận tải khá phát triển bằng các hệ thống đường sắt, ô tô, cảng ven biển nối các thành phố thị xã của vùng với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng.
- Thương mại: vùng có quan hệ trao đổi mua bán lâu đời với các vùng trong nước đặc biệt là đồng bằng sông Hồng  ,với  các nước láng giềng ( Lào , Trung Quốc) qua các cửa khẩu biên giới. 
- Du lịch cũng là một thế mạnh của vùng, đặc biệt là du lịch hướng về cội nguồn ( Pác Pó, Đền Hùng, Tân Trào…), du lịch sinh thái và văn hoá ( vịnh Hạ Long, SaPa, BaBể, Tam Đảo …)
5- Các trung tâm kinh tế:
- Thái Nguyên: trung tâm công nghiệp cơ khí, luyện kim.
- Việt Trì: trung tâm công nghiệp hoá chất.
- Hạ Long: là thành phố du lịch và là trung tâm công nghiệp khai thác than
 Các cửa khẩu quốc tế quan trọng nhất là Móng Cái, Hữu Nghị và Lào Cai.
B- Câu hỏi và bài tập:
1-Tại sao trung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển kinh tế-xã hội cao hơn miền núi Bắc Bộ?
Hướng dẫn trả lời:
-Trung du Bắc Bộ nằm liền kề đồng bằng sông Hồng, một vùng có trình độ phát triền kinh tế-xã hội cao.
- Trung du có nguồn nước tương đối dồi dào, mặt bằng xây dựng tốt có nhiều cơ sở công nghiệp và đô thị đã hình thành và đang phát triển như : Việt Trì, Hạ Long, Thái Nguyên …
- Đây là địa bàn trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.
- Địa hình đồi núi thấp, giao thông dễ dàng , khí hậu ít khắc nghiệt, nguốn đất tương đối lớn.
 thuận lợi cho dân cư sinh sống 
  Ngược lại vùng núi Bắc Bộ là vùng giao thông đi lại khó khăn do địahình chia cắt, thời tiết diễn biến thất thường , đất nông nghiệp hạn hẹp, đất lâm nghiệp và đất chưa sử dụng chiếm tỉ trọng lớn nhưng tài nguyên rừng đã bị cạn kiệt, muốn khai thác phải đầu tư nhiều tiền của và công sức. Thị trường kém phát triển. 
2- Vì sao việc phát triển kinh tế , nâng cao đời sống các dân tộc phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự ï nhiên và tài nguyên thiên nhiên?
Hướng dẫn trả lời:
- Trong điều kiện hiện nay của đất nước việc phát triển kinh tế và nâng cao đời sống dân cư thực chất là đẩy mạnh hơn nữa việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. 
- Trong thực tế nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt và khai thác quá mức do đó diện tích đất trống đồi trọc ngày một tăng, thiên tai diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn. Sự suy giảm chất lượng môi trường sinh thái tác động xấu đến nguồn nước các dòng sông, hồ chứa của các nhà máy thuỷ điện và nguồn nước cung cấp cho đồng bằng sông Hồng, do đó việc bảo vệ tài nguyên và môi trường tự nhiên là việc làm hết sức cần thiết trong phát triển kinh tế của vùng .
3) - Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông – lâm kết hợp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Hướng dẫn trả lời
- Tăng độ che phủ rừng, hạn chế xói mòn đất.
- Cải thiện điều kiện sinh thuỷ cho các dòng sông, điều tiết nguồn nước cho các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện
- Là nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất giấy, chế biến gỗ.
- Sử dụng nguồn lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp , tăng thu nhập của người dân , cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc, góp phần xoá đói giảm nghèo.
4) Cho bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp ở trung du và miền núi Bắc Bộ ( tỉ đồng) 
	Tiểu vùng       Năm
	1995
	2000
	2002

	Tây Bắc 
	320,5
	541,1
	696.2

	Đông Bắc 
	6179,2
	10657,7
	14301,3


Vẽ biểu đồ cột và nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc.
Hướng dẫn trả lời
 - Vẽ biểu đồ cột nhóm mỗi năm hai cột, chú ý khoảng cách giữa các năm, tên biểu đồ .
- Nhận xét: + Giá trị sản xuất công nghiệp ở trung du và miền núi Bắc Bộ tăng liên tục qua các năm.
+ Giá trị sản xuất công nghiệp ở tiểu vùng Đông Bắc cao hơn tiểu vùng Tây Bắc : năm 1995 gấp 19,3 lần, năm 2000 gấp 19,7 lần, năm 2002 gấp 20,5 lần.
5) Nêu những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ
Hướng dẫn trả lời
- Các nguồn tài nguyên là thế mạnh của vùng : 
+ Đất feralit đồi núi thấp thuận lợi để trồng cây công nghiệp , đặc biệt là chè
+ Nước : Tây Bắc đặc biệt là sông Đà thuận lợi để xây dựng các hồ thuỷ điện , thuỷ lợi .
+ Khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt có mùa đông lạnh  đa dạng cây trồng
+ Khoáng sản ở Đông Bắc như: than, sắt, thiết, bôxit, thiếc …phát triển công nghiệp khai khoáng , luyện kim 
+ Tài nguyên biển : Quảng Ninh   phát triển kinh tế biển.
+Tài nguyên du lịch : vịnh Hạ Long ,hồ Ba Bể… phát triển du lịch
6) Vì sao khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc còn phát triển thuỷ điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc 
Hướng dẫn trả lời
- Tiểu vùng Đông Bắc tập trung nhiều khoáng sản như: than, sắt, thiết, bôxit, thiếc …phát triển công nghiệp khai khoáng
- Tiểu vùng Tây Bắc địa hình hiểm trở lắm thác nhiều ghềnh, sông dốc nhiều nước đặc biệt là sông Đà thuận lợi để phát triển thuỷ điện ( Hoà Bình , Sơn La …)
II. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 
A- Kiến thức cô bản:
1 Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ 
- Đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh và thành phố với diện tích 14806km2 (khoảng 4,4%)và 17,5 triệu người (khoảng 22%)(2002)
- Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm : châu thổ sông Hồng , vùng tiếp giáp trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và vùng nước trên vịnh Bắc bộ 
- Nhờ có thủ đô Hà Nội nên đồng bằng sông Hồng giữ vị trí trung tâm kinh tế , khoa học kĩ thuật và văn hoá của cả nước . Sân bay Nội Bài , cảng Hải Phòng là của ngõ mở ra khu vực và thế giới . Vì thế nên đồng bằng sông Hồng có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước .
2- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
-Tài nguyên quan trọng nhất của đồng bằng sông Hồng là đất phù sa do đó đây là vùng có diện tích trồng cây lương thực lớn thứ hai cả nước . Phù sa sông Hồng rất thích hợp cho việc thâm canh lúa nước , trồng hoa màu cũng như trồng các cây công nghiệp ngắn ngày 
* Khó khăn : mùa cạn nước mặn tử biển xâm nhập sâu vào đất liền , ảnh hưởng đến nước sông và các hoạt động của vùng ven biển .
- Tài nguyên nước dồi dào với mạng lưới sông ngòi dày đặc phục vụ cho sản xuất và đời sống .
* Khó khăn : lũ lụt về mùa mưa , thiếu nước về mùa khô do thuỷ chế sông thất thường do đó phải có hệ thống đê , thuỷ nông chủ động tưới tiêu .
- Tài nguyên khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nhưng có một mùa đông lạnh (từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau ) đó là điều kiện thuận lợi để  phát triển sản xuất vụ đông đặc biệt là các loại rau .
* Khó khăn : có những đợt rét đậm , rét hại , sương muối , lũ lụt hạn hán , bão .
- Tài nguyên khoáng sản ở đồng bằng sông Hồng không nhiều về chủng loại, trữ lượng vừa và nhỏ . Quan trọng nhất là than nâu (đứng đầu cả nước ) (trữ lượng ước tích hàng năm triệu tấn nhưng chưa có điều kiện khai thác ) , ngoài ra còn có tiềm năng về khí đốt (Tiền Hải – Thái Bình ) 
- Tài nguyên biển : đang được khai thác nhờ việc phát triển nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản và phát triển du lịch  
- Tài nguyên du lịch : có các vườn quốc gia , hang động bãi tắm và du lịch sử 
* Khó khăn chung :
· Thời tiết diễn biến phức tạp 
· Lũ úng mùa mưa , hạn hán mùa khô 
· Ô nhiễm môi trường 
· Diện tích đất mặn phèn khá nhiều 
3 Đặc điểm dân cư xã hội 
- Đồng bằng sông Hồng là vùng có dân cư đông đúc nhất cả nước và cũng là vùng có mật độ dân số rất cao trung bình 1179km2  (2002)
* Thuận lợi : thị trường tiêu thụ lớn , nguồn lao động dồi dào 
* Khó khăn :  Bình quân đất nông nghiệp rất thấp 
- Thành phần dân tôïc chủ yếu là người Kinh với truyền thống và kinh nghiệm thâm canh lúa nước cao và rất giỏi  nghề thủ công mỹ nghệ các dân tôïc ít người ở vùng này có tỉ lệ thấp nhất cả nước (khoảng 3,8% so với cả nước ) 
- Cư dân đồng bằng sông Hồng có học vấn vàtrình độ dân trí cao hơn so với các vùng khác , phần lớn tỉ lệ lao động đã qua đào tạo , đội ngũ tri thức kĩ thuật và công nhân lành nghề đông .
- Tỉ lệ gia tăng dân số ở đồng bằng sông Hồng thấp và giảm nhanh nhưng mật độ vẫn còn cao 
- Mức độ đô thị hoá của đồng bằng sông Hồng không cao (tỉ lệ dân thành thị 19,9% ,cả nước là 23,6%)
- Trên nhiều chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng nông thôn và phát triển dân cư xã hội thì đồng bằng sông Hồng ở trình độ phát triển cao so với cả nước : hệ thống đê điều dài trên 3000km đã trở thành yếu tố văn hoá phi vật thể trong nển văn hoá sông Hồng . Ở đây còn một số đô thị hình thành tử lâu đời tiêu biểu là Hà Nội .
     Tóm lại , đồng bằng sông Hồng là cái nôi của nền văn minh lúa nước có lịch sử hình thành sớm , là vùng dân cư trù mật nhất cả nước , trình độ dân trí khá cao . Đây là vùng tiêu biểu cho truyền thống văn hoá , yêu nước , cần cù lao động của dân cư Việt Nam .	
4 Tình hình phát triển kinh tế 
a Công nghiệp 
- Đồng bằng sông Hồng là vùng có ngành công nghiệp phát triển vào loại sớm nhất nước ta .Giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 21% GDP công nghiệp cả nước (2002) . Trong vùng tập trung nhiều xí nghiệp công nghiệp hàng đầu cả nước là về cơ khí chế tạo , sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến thực phẩm 
- Sản phẩm công nghiệp của vùng không những đủ cho nhu cầu trong vùng mà còn đủ cho các tỉnh phía Bắc và một số vùng trong nước : máy công cụ , động cơ điện , phương tiện giao thông , thiết bị điện tử và nhiều mặt hàng tiêu dùng .
- Đồng bằng sông Hồng hiện nay đã hỉnh thành một số khu, cụm công nghiệp : tập trung chủ yếu ở Hải Phòng , Hải Dương , Vĩnh Phúc , Hà Nội .
b Nông nghiệp 
- Nền nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng là nền nông nghiệp lúa nước thâm canh ở trình độ khá cao là 1 trong 2 vựa lúa của Việt Nam 
     Đồng bằng sông Hồng đứng sau đồng bằng sông Cửu Long về sản lượng nhưng đứng đầu cả nước về năng suất lúa (65,4tạ/ha năm 2002) 
- Trong cơ cấu sản xuất vụ đông với tập đoàn cây trồng ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao đang trở thành vụ sản xuất chính ở đồng bằng sông Hồng 
- Chăn nuôi chủ yếu là lợn đứng đầu cả nước , ngoài ra còn nuôi bò sữa , nuôi gia cầm 
- Nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản đang phát triển tại các vùng nước mặm, nước lợ cửa sông ven biển 
c Dịch vụ 
	Đồng bằng sông Hồng là một trung tâm dịch vụ lớn cho cả nước  : các hoạt động từ tài chính , ngân hàng , xuất nhập khẩu , du lịch , bưu chính viễn thông , giao thông vận tải đều phát triển rất mạnh .Nhờ kinh tế phát triển , dân cư đông đúc , lại có mạng lưới giao thông dày đặc mà dịch vụ vận tải của vùng trở nên sôi động với hai đầu mối chính là Hà Nội và Hải Phòng 
- Nhờ có nhiều địa danh du lịch hướng về cội nguồn , du lịch văn hoá , du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng mà du lịch ở đây có điều kiện phát triển mạnh .
- Bưu chính viễn thông là ngành phát triển rất mạnh , Hà Nội là trung tâm thông tim tư vấn chuyển giao công nghệ đồng thời là một trong hai trung tâm tài chính ngân hàng lớn nhất cả nước .
5 Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế Bắc bộ 
- Hà Nội , Hải Phòng là những trung tâm kinh tế lớn của đồng bằng sông Hồng . Hai thành phố này cùng với thành phố Hạ Long của Quảng Ninh tạo thành 3 trụ cột kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ .
- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đang và sẽ tác động mạnh mẽ đến sự chuyển dịch cơ câu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá , hiện đại hoá của cả hai vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi Bắc bộ . 
B- Bài Tập:
1) Nêu những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên, dân cư- xã hội của đồng bằng sông Hồng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội.
Hướng dẫn trả lời  ( trả lời như phần ghi trên)
2) Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở đồng bằng sông Hồng?
Hướng dẫn trả lời
- Tránh được nguy cơ phá hoại của lũ lụt hàng năm, nhất là vào mùa mưa bão.
- Diện tích đất phù sa vùng cưa sông Hồng không ngừng mở rộng.
- Địa bàn phân bố dân cư được phủ khắp châu thổ , các hoạt động kinh tế phát triển sôi động.
- Nhiều di tích lịch sử, giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể được lưu giữ và phát triển .
3) Cho bảng số liệu sau: (%)
	Tiêu chí                                      Năm
	1995
	1998
	2000
	2002

	Dân số 
	100,0
	103,5
	105,6
	108,2

	Sản lượng lương thực 
	100,0
	117,7
	128,6
	131,1

	Bình quân lương thực theo đầu người
	100,0
	113,8
	121,8
	121,2


a) Vẽ biểu đồ đường thể hiện tóc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng.
b) Nhận xét và giải thích về sự thay đổi của dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng trong thời kì trên?
Hướng dẫn trả lời
a) Vẽ đủ ba đường, chính xác, đẹp, có đầy đủ: tên biểu đồ, chú thích , đơn vị cho các trục.
b) Nhận xét: dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người đều tăng nhưng tốc độ tăng không giống nhau: sản lượng và bình quân lương thực theo đầu người tăng nhanh hơn dân số.
Giải thích: 
+ Sản lượng lương thực tăng nhanh nhất do đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật.
+ Dân số tăng chậm do thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá dân số.
+ Sản lượng lương thực tăng nhanh, dân số cũng tăng nên bình quân lương thực tăng nhưng không nhanh bằng sản lượng lương thực.
4)Nêu những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng.
Hướng dẫn trả lời
a) Thuận lợi:
- Đất phù sa màu mỡ thích hợp với việc thâm canh lúa nước.
- Hệ thống sông ngòi chằn chịt là nguồn cung cấp nước cho sản xuất.
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh có thể đa dạng hoá các loại cây trồng.
- Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào, trình độ thâm canh cao.
- Cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện ( cơ giới hoá, thuỷ lợi, giống, phân bón …)
- Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hợp lí.
- Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
b) Khó khăn:
- Thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường.
- Một số diện tích đất bị nhiễm mặn, thiếu nước tưới vào mùa đông.
5) Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng?
Hướng dẫn trả lời
- Vụ đông có thể trồng được nhiều cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao như : ngô đông , su hào , bắp cải , cà chua …
- Ngô đông có năng suất cao , ổn định diện tích đang mở rộng chính là nguồn lương thực , nguồn thức ăn cho gia súc …
III. VÙNG BẮC TRUNG BỘ:
A- Kiến thức cơ bản:
1 Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:


- Bắc Trung Bộ là vùng lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ (khoảng B  B) , Từ dãy Tam Điệp đến dãy Bạch Mã, diện tích 51513km2, dân số 10,3 triệu người (2002), bao gồm 6 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Q Bình,  QTrị, Thiên)	 
- Nằm giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và miền Trung , phía Tây giáp Lào , phía Đông hướng ra biển Đông . Vị trí của vùng giống như cầu nối giữa Bắc và Nam của đất nước , giữa Lào với biển Đông .
- Nằm trên trục giao thông xuyên Việt (quốc lộ 1A và đường sắt thống nhất ) có nhiều tuyến đường ngang Đông – Tây từ cảng biển đến nước bạn Lào như đường số 7 , số 8 , số 9 .
ù vị trí thuận lợi cho việc giao lưu các địa phương trong cả nước và quốc tế , Trước hết là với thủ đô Hà Nội  , vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ , vùng kinh  tế trọng điểm miền Trung và CHDCND Lào .
2- Điều kiện tự nhiên  và tài nguyên thiên nhiên .
a) Địa hình: : phía Tây là vùng núi và gò đồi thuộc dải Trường Sơn Bắc tiếp đến là dải đồng bằng nhỏ hẹp ở giữa và cuối cùng dải cát , cồn cát ven biển
- Lãnh thổ hẹp ngang , địa hình bị chia cắt phức tạp bởi các con sông và dãy núi đâm ngang ra biển .
- Khó khăn : địa hình phức tạp bị chia cắt , hẹp ngang , kéo dài .
	Đại bộ phận lãnh thổ là đồi núi , sườn Đông hướng ra biển có độ dốc lớn .
	Đồng bằng nhỏ hẹp bị chia cắt 
	Sông suối dốc , chảy xiết thường gây lũ lụt 
b) Khí hậu: Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nhưng khắc nghiệt nhất so với các vùng trong nước  , mùa đông ít lạnh mưa nhiều , mùa hạ khô nóng , lắm thiên tai như bão , lũ lụt , gió phơn Tây Nam , hạn hán 
c) Tài nguyên: Vùng có một số tài nguyên quan trọng:  rừng, khoáng sản, biển , du lịch …phân bố khác biệt giữa bắc và nam dãy Hoành Sơn . 
- Đất có 3 loại chính:  + Đất pheralit ở miền núi và trung du thuận lợi để trồng cây CN, cây ăn quả
 + Đất phù sa bồi tụ  ven sông hoặc các đồng bằng ven biển  trồng cây lương thực ,cây CN ngắn ngày (lạc)
 + Đất cát ven biển giá trị sản xuất kém
- Rừng : có trữ lượng khá lớn đặc biệt là các rừng tre, nứa ,… do đó nghề rừng khá phát triển .
- Biển : vùng có bờ biển dài gần 700km với 23 cửa sông trong đó một số cửa sông lớn  đã xây dựng cảng , nhiều bãi tắm đẹp , nhiều đầm phá để nuôi trồng thuỷ sản .
	Vùng biển có thềm lục địa rộng có nhiều khoáng sản và nhiều đảo .
- Khoáng sản : khá phong phú và đa dạng tập trung chủ yếu ở phía Bắc Hoành Sơn , gồm các loại : Đá vôi (Thanh Hoá), Sắt( Hà Tĩnh),  Cát thuỷ tinh (Quãng Bình , Quãng Trị , Huế ),  Titan  (Hà Tĩnh), Thiếc ( Quỳ Hợp: Nghệ An)…phát triển ngành công nghiệp khai khoáng.
- Du lịch : có nhiều di sản thế giới như Phong Nha- Kẻ Bàng , Cố Đô Huế , nhã nhạc Cung đình Huế 
· Khó khăn : + Diện tích rừng bị khai thác quá mức , tàn phá nhiều .
                                + Tài nguyên biển đang cạn kiệt 
                                + Khoáng sản : một số nơi có trữ lượng nhỏ .
3- Đặc điểm dân cư xã hội 
- Bắc Trung Bộ là địa bàn cư trú của 25 dân tộc, người Kinh sống chủ yếu ở đồng bằng ven biển , còn vùng núi gò đồi phía Tây là địa bàn cư trú của các dân tộc ít ngưởi chủ yếu là Thái , Mường , Tày , Mông , Bru ,…
- Đời sống dân cư nhất là vùng cao , biên giới , hải đảo còn nhiều khó khăn , trên một số chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội , Bắc Trung Bộ vẫn là vùng khó khăn của cả nước . Tuy nhiên đây lại là vùng dân cư có trình độ học vấn tương đối khá , người dân có truyền thống cần cù , dũng cảm giàu nghị lực đấu tranh với thiên nhiên và giặc ngoại xâm .
- Bắc Trung Bộ là địa bàn có nhiều khu di tích lịch sử , văn hoá và di sản thế giới (cố đô Huế, quê Bác, Phong Nha- Kẽ Bàng) .
4- Tình hình phát triển kinh tế:
a) Nông nghiệp: 
- Cây lương thực: Năng suất lúa và bình quân lương thực đầu người thấp vì gặp nhiều khó khăn: diện tích đất canh tác ít , đất xấu , thiên tai , cơ sở hạ tầng chậm phát triển , dân số tăng nhanh …Tuy nhiên nhờ việc đẩy mạnh đầu tư thâm canh tăng năng suất mà bình quân lương thực đầu người ở đây đã tăng lên khá nhanh, sản xuất tập trung ở đồng bằng ven biển (Thanh – Nghệ- Tĩnh)
- Vùng có thế mạnh phát triển chăn  nuôi trâu bò , nuôi trồng khai thác thuỷ sản , cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, cói, mía) , phát triển nghề rừng theo hướng nông lâm kết hợp để giảm thiểu thiên tai .
b) Công nghiệp:
- Tốc độ phát triển công nghiệp của vùng ngang bằng với cả nước nhưng giá trị sản lượng công nghiệp vẫn ở mức rất thấp chỉ đạt 3,8% GDP toàn quốc (2002)
- Cơ cấu ngành đa dạng, tuy nhiên thế mạnh thuộc về khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng 
+ Khai thác khoáng sản: sắt (Thạch Khê) ,Crom (Thanh Hoá),  Titan (Hà Tĩnh), Thiếc : Quỳ Hợp (Nghệ An), đá vôi (Thanh Hoá, Nghệ An)…
+ Sản xuất vật liệu xây dựng: đáng kể nhất là xi măng và gạch ngói, tập trung chủ yếu ở Thanh Hoá, Nghệ An.
- Phân bố công nghiệp chủ yếu tập trung ở một số thành phố và các địa phương có mỏ khoáng sản như: Vinh, Thanh Hoá…
c) Dịch vụ:
- Giao thông vận tải: nhờ vị trí cầu nối giữa hai miền đất nước , là cửa ngõ của các nước tiểu vùng sông Mê Công ra Biển Đông và ngược lại vì vậy vùng trở thành địa bàn trung chuyển hàng hoá, hành khách khá lớn trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển .
- Du lịch đang bắt đầu phát triển với số lượng du khách ngày càng tăng đem lại nguồn lợi đáng kể, nhất là du lịch hướng về cội nguồn ( cố đô Huế), thắng cảnh (Phong Nha – Kẽ Bàng, các bãi tắm đẹp)
5- Các trung tâm kinh tế: 
+ Thanh Hoá trung tâm công nghiệp lớn phía Bắc .
+ Vinh : Hạt nhân trung tâm công nghiệp ,dịch vụ
+ Huế : trung tâm du lịch 
B- Câu hỏi và bài tập:
1- Điều kiện tự nhiên ở Bắc Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế- xã hội ?
Hướng dẫn trả lời:   Nội dung trả lời ở phần kiến thức cơ bản
2- Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có những đặc điểm gì?
Hướng dẫn trả lời
Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt theo hướng từ tây sang đông: người Kinh sống chủ yếu ở đồng bằng ven biển , còn vùng núi gò đồi phía Tây là địa bàn cư trú của các dân tộc ít ngưởi chủ yếu là Thái , Mường , Tày , Mông , Bru ,…
3) Nêu những thành tựu và khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
Hướng dẫn trả lời
- Thành tựu: 
 + Đẩy mạnh thâm canh , tăng năng suất lương thực , tăng diện tích trồng lạc , trồng rừng theo hướng nông lâm kết hợp …
+ Tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp , phát triển các ngành trọng điểm …
- Khó khăn: + Diện tích đất canh tác  ít , đất xấu. Thời tiết diễn biến phức tạp: bão, lũ lụt, gió tây khô nóng. Sự xâm nhập mặn của thuỷ triều, sự lấn đất của cát biển.
  + Cơ sở hạ tầng chậm phát triển , dân số tăng nhanh
4) Cho bảng số liệu sau: Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người ( Kg/người)
	                       Năm
Sản lượng     
	1995
	1998
	2000
	2002

	Bắc Trung Bộ 
	235,5
	251,6
	302,1
	333,7

	Cả nước 
	363,1
	407,6
	444,8
	463,6


Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân lương thực đầu người của vùng Bắc Trung Bộ so với cả nước và nhận xét.
Hướng dẫn trả lời
- Vẽ biểu đồ cột nhóm, mỗi năm 2 cột, chú ý khoảng cách giữa các năm, ghi số liệu trên từng cột, có tên biểu đồ.
- Nhận xét:  Bình quân lương thực có hạt theo đầu người của vùng Bắc Trung Bộ thấp hơn cả nước và tăng dần qua các năm nhờ đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất.                   
IV. VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
I- Kiến thức cơ bản:
1 Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ 
- Duyên hải Nam Trung Bộ là dải đất hẹp ngang hình cong , hướng ra biển , trải dài gần 6 vĩ độ từ 10033’B  160B (kéo dài tử Đà Nẵng đến Bình Thuận ) . Bao gồm 8 tỉnh và thành phố 
- Phía Tây là Tây Nguyên , Lào ; phía Đông là vùng biển rộng với quần đảo Hoàng Sa ,Trường Sa ; phía Bắc giáp Bắc Trung Bộ , phía Nam giáp Đông Nam Bộ .
     Với vị trí và hình dáng như trên duyên hải Nam Trung Bộ có ý nghĩa về chiến lược giao lưu kinh tế và an ninh quốc phòng : vùng được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên , là cầu nối của Nam bộ với các tỉnh phía Bắc , quan trọng hơn cả vùng được coi là cơ sở hậu cần để khai thác kinh tế biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển Đông .
2 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
- Địa hình : có sự phân hoá từ Tây sang Đông : núi , gò đồi ở phía Tây , hướng địa hình cong ra biển , núi dốc đứng về phía Đông có những dải núi chạy sát ra biển chia cắt dải đồng bằng ven biển. Bờ biển dốc khúc khuỷu tạo nên nhiều vũng vịnh nước sâu , nhiều bán đảo , quần đảo và đảo ở ven bờ 
- Khí hậu : trên nền chung của cả nước là tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa , khí hậu vùng này còn mang sắc thái á xích đạo . Cụ thể là : tổng lượng nhiệt trong năm lớn , lượng mưa tương đối thấp , trung bình khoảng 1200mm ,mùa khô kéo dài , mùa mưa ngắn kèm theo bão lụt 
- Tài nguyên: Tài nguyên biển và du lịch là thế mạnh của vùng 
+ Tài nguyên biển : bờ biển dài khúc khuỷu , bờ biển rộng nhiều bãi tôm bãi cá , nhiều ngư trường lớn thích hợp cho việc khai thác , nuôi trồng thuỷ sản . Vùng còn có một số đặc sản biển có giá trị kinh tế cao : tổ chim yến , đồi mồi , tôm hùm .
+ Tài nguyên du lịch : nhất là du lịch biển với các bãi tắm đẹp , các di tích lịch sử , văn hoá .
- Ngoài ra vùng còn có một số tài nguyên khác như rừng , khoáng sản , đất thích hợp cho việc phát triển kinh tế nông lâm ngư nghiệp .
Khó khăn : 
 - Thiên tai thường gây thiệt hại lớn trong điời sống sản xuất của dân cư đặc biệt là mưa bão , hạn hán 
 - Độ che phủ rừng thấp , rừng bị tàn phá cọâng với mùa khô kéo dài do đó hiện tượng sa mạc hoá có nguy cơ mở rộng nhất là các tỉnh Ninh Thuận , Bình Thuận. Vì thế việc trồng và bảo vệ rừng có ý nghĩa hết sức quan trọng 
3 Đặc điểm dân cư xã hội 
- Duyên hải Nam Trung Bộ có sự khác biệt về dân cư , dân tộc , phân bố và hoạt động kinh tế giữa vùng đồi núi phía Tây và vùng đồng bằng ven biển phía Đông. 
+ Đồng bằng duyên hải phía Đông có người Kinh và 1 bộ phận lớn người Chăm sinh sống, kinh tế chủ yếu là công nghiệp, dịch vụ và khai thác nuôi trồng thuỷ sản .
+ Vùng gò đồi phía Tây là địa bàn cư trú của 1 số dân tộc ít người (Cơ-tư , Ba-na , Ê-đê ,…) với mật độ thấp , kinh tế chủ yếu là chăn nuôi bò , trồng cây công nghiệp , trồng rừng, tỉ lệ hộ nghèo cao. Vì vậy cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ,phát triển kinh tế,  đẩy mạnh công tác giảm nghèo  .
- Đời sống của người dân trong vùng còn nhiều khó khăn nhưng nhân nhân có tính cần cù lao động , giàu kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai và khai thác biển xa 
- Nhìn chung trên một số chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội , vùng không có khoảng cánh chênh lệïch khá lớn so với mức trung bình cả nước, đáng ghi nhận là tỉ lệ người lớn biết chữ và tỉ lệ dân thành thị cao hơn mức trung bình cả nước . Điều đó thể hiện trình độ lao động , học vấn của người dân tương đối khá .
4 Tình hình phát triển kinh tế 
a Nông nghiệp 
- Nuôi bò và khai thác nuôi trồng thuỷ sản là thế mạnh trong nông nghiệp của vùng.
+ Dựa vào vùng gò đồi phía Tây để phát triển đàn bò .
+ Vùng biển phía Đông giàu tiềm năng , ngư dân có kinh nghiệm đi biển , do đó ngư nghiệp là thế mạnh chiếm 27% giá trị thuỷ sản cả nước .
+ Nhề làm muối , chế biến hải sản cũng khá phát đạt . Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là mực , tôm , cá đông lạnh .
- Ngoài ra sản xuất lương thực , trồng cây công nghiệp  , trồng rừng cũng đem lại hiệu quả lớn cho vùng . Tuy nhiên do quỹ đất hạn chế , đồng bằng hẹp , đất xấu và thiếu nước  , bão lụt vào mùa mưa do đó sản lượng lương thực và bình quân lương thực  đầu người còn thấp hơn cả nước . 
b. Công nghiệp 
- Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng duyên hải Nam Trung Bộ tăng trưởng khá nhanh so với cả nước nhưng tỉ trọng còn khiêm tốn trong tỗng sản lượng công nghiệp cả nước (5,6%)
- Các ngành công nghiệp trọng điểm : Cơ khí , sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lâm sản , thực phẩm 
Đặc biệt duyên hải Nam Trung Bộ có lực lượng công nhân cơ khí có tay nghề cao năng động trong kinh tế thị trường . Nhiều dự án quan trọng đang được triển khai đặc biệt là xây dựng nhiều khu công  nghiệp   trong    phạm   vi  kinh  tế  trọng  điểm  miền  Trung . Ví dụ : khu  công nghiệp  Liêu  Chiểu (Đà Nẵng ) , Chu Lai – Kì Hoà (Quảng Nam ) , Dung Quất (Quảng Ngãi ) , Nam Tuy Hoà (Phú Yên ) , Nhơn Hội (Bình Định )…
- Phân bố công nghiệp chủ yếu ở các thành phố ven biển như Đà Nẵng , Quy Nhơn , Nha Trang ,…
c. Dịch vụ :    Phát triển nhất là giao thông vận tải và du lịch
- Nhờ điều kiện vị trí thuận lợi là cầu nối Bắc Nam và Đông Tây do đó có khối lượng hàng hoá và hành khách rất lớn được vận chuyển qua địa bàn của vùng .
+ Quan trọng nhất là hoạt động của các cảng biển : Đà Nẵng , Quy Nhơn , Nha Trang . Trong đó Đà Nẵng và Quy Nhơn là cảng có hoạt động xuất nhập khẩu có quy mô ngày càng lớn .
+ Giao thông Bắc – Nam với quốc lộ 1A , đường sắt thống nhất .
+ Giao thông Đông Tây với các tuyến từ Tây Nguyên ra cảng biển của vùng quốc lộ 14 ,24, 19, 25, 26, 27,28.
- Du lịch : là một trong những thế mạnh rất lớn của vùng , hoạt động du lịch  biển diễn ra sôi động quanh năm tại các bãi biển (Nha Trang, Qui Nhơn, Đà Nẵng) , các quần thể di sản văn hoá (phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn …) . Nha Trang được coi là thành phố du lịch của vùng và của cả nước . 
5. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 
- Đà Nẵng , Quy Nhơn , Nha Trang là 3 trung tâm kinh tế lớn của vùng đồng thời được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên . Cả 3 đều là thành phố biển , tập trung nhiều ngành công nghiệp với các hoạt động xuất nhập khẩu nhộn nhịp nhất vùng .
- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 5 tình và thành phố có vai trò thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả 3 vùng.
    Tóm lại: Duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí địa lí thuận lợi nằm trên trục giao thông xuyên quốc gia về đường sắt , đường bộ , đường biển , đường hàng không với hệ thống cảng là cửa ngõ ra vào của Tây Nguyên , Nam Lào và Đông Bắc Campuchia .
- Vùng có nhiều tiềm năng về biển và hải đảo để phát triển các ngành kinh tế biển .
- Bờ biển dài , nhiều vùng vịnh và các bãi tắm đẹp , hàng loạt danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng tạo cho vùng có khả năng trở thành trung tâm du lịch lớn nhất cả nước .
- Vùng có trình độ dân trí tương đối cao nhân dân kiên cường trong đấu tranh ,cần cù trong lao động , nhiều kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai và các ngành kinh tế biển .
   Sản phẩm chủ yếu của vùng là các loại sản phẩm từ biển : yến xào , hải sản , đồi mồi , tôm hùm , cá khô , nuớc mắm , muối ,…
· Khó khăn :
- Là dải đất hẹp , địa hình dốc , nghiên từ Tây sang Đông do đó sông suối ngắn dốc .
- Là nơi hội tụ các tai biến thời tiết khí hậu,thiên tai thường xuyên xảy ra với mức độ ngày càng ác liệt 
- Rừng bị tàn phá nặng nề ,đất đồi trọc còn nhiều hiện tượng sa mạc hoá ngày càng mở rộng .
- Cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ và còn lạc hậu nhất là vùng phía Tây .
- Tốc độ tăng dân số tự nhiên còn cao là sức ép đối với nên kinh tế nhất là ở nông thôn và miền núi .
B- Câu hỏi và bài tập:   
1- Trong phát triển kinh tế – xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì ?
Hướng dẫn trả lời
-Thuận lợi : có điều kiện phát triển kinh tế biển , phát triển nông nghiệp dựa vào đồng bằng hẹp ven biển với cây lương thực , cây công nghiệp ngắn ngày …vùng gò đồi phát triển cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi ; phát triển kinh tế rừng và du lịch 
 -Khó khăn : nhiều thiên tai , diện tích rừng thu hẹp  sa mạc hoá có nguy cơ mở rộng .
2) Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ ?
Hướng dẫn trả lời
Do khí hậu khô hạn, độ che phủ của rừng thấp dễ có nguy cơ sa mạc hoá mở rộng đặc biệt ở Ninh Thuận và Bình Thuận nên cần phải bảo vệ và phát triển rừng để tăng diện tích rừng, giảm nguy cơ sa mạc hóa.
 3- Nhận xét tiềm năng phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
Hướng dẫn trả lời
Cả hai vùng có tài nguyên biển đa dạng , phong phú rất thuận lợi cho xây dựng nền kinh tế biển phát triển toàn diện với nhiều ngành sản xuất:
+ Giao thông vận tải biển thông qua hệ thống cảng biển: Cửa Lò, Chân Mây, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh .
+ Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản: các bãi cá, bãi tôm, vũng, vịnh, đảo, bán đảo…
 + Sản xuất muối: Sa Huỳnh, Cà Ná…
 + Du lịch biển: Sầm Sơn, Cữa Lò, Thiên Cầm, Nhật Lệ, Lăng Cô, Non Nước, Sa Huỳnh, Qui Nhơn, Nha Trang, Mũi Né…
4- Cho bảng số liệu về sản lượng thuỷ sản ở Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002 (nghìn tấn)
	
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ

	Nuôi trồng
	38,8
	27,6

	Khai thác
	153,7
	493,5


a) Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sản lượng thuỷ sản ở hai vùng trên.
b) So sánh sản lượng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, giải thích?
Hướng dẫn trả lời
- So sánh : 
+ Bắc Trung Bộ nuôi trồng thuỷ sản nhiều hơn Duyên hải Nam Trung Bộ .
+ Duyên hải Nam Trung Bộ khai thác nhiều hơn Bắc Trung Bộ 3 lần .
- Giải thích :
+ Bắc trung Bộ có diện tích nuôi trồng thuỷ sản lớn gấp 1,5 lần so với duyên hải Nam Trung Bộ và người dân có kinh nghiệm nuôi trồng thuỷ sản .
+ Duyên hải Nam Trung Bộ có hai ngư trường cá trọng điểm : Ninh Thuân – Bình Thuận , Hoàng Sa – Trường Sa và người dân có kinh nghiệm đánh bắt cá xa bờ .
5- Cho bảng số liệu về diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản theo các tỉnh năm 2002.
	Các tỉnh, thành phố 
	Đà Nẵng 
	Quảng Nam 
	Quảng Ngãi 
	Bình Định 
	Phú Yên 
	Khánh Hoà 
	Ninh Thuận 
	Bình Thuận 

	Diện tích (nghìn ha)
	0,8 
	5,6
	1,3
	4,1
	2,7
	6,0
	1,5
	1,9


Vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năn 2002 và nêu nhận xét
Hướng dẫn trả lời
- Vẽ biểu đồ cột đơn , ghi số liệu trên mỗi cột.
- Nhận xét: các tỉnh đều có diện tích nuôi trồng thuỷ sản khá lớn, đứùng đầu là Khánh Hoà và Quảng Nam 
V. VÙNG TÂY NGUYÊN 
A- Kiến thức Cơ Bản :
1- Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ :
- Diện tích 54 475 km2, gồm 5 tỉnh ,nằm  trên cao nguyên của Trường Sơn Nam , không giáp biển nhưng có mối quan hệ bền chặt với Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ , là ngả ba biên giới giữa Việt Nam , Lào và Cam – Pu – Chia .
- Thuận lợi giao lưu kinh tế – xã hội với các vùng trong nước và các nước tiểu vùng sông Mê Công .
- Rất quan trọng về an ninh quốc phòng .
2 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
a- Địa hình : 
- Cao , được ví như mái nhà của bán đảo Đông Dương bao gồm cáo cao nguyên xếp tầng có độ cao trung bình từ 600800 m so với mực nước biển 
- Tây Nguyên nằm về phía Tây của dãy Trường Sơn Nam , bề mặt địa hình dốc thoải dần từ Đông sang Tây, là nơi bắt nguồn của nhiều dòng sông chảy về các vùng lân cận , do đó dọc theo dòng chảy ta thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng đầu nguồn .
b- Khí hậu : cận xích đạo có hai mùa mưa và khô rõ rệt .
     Do chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa TâyNam nên Tây nguyên có mùa hè, thu mưa khá đều đặn , thời tiết dễ chịu .
    Mùa đông, xuân hầu như không có mưa , mùa khô hạn gay gắt  do chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc ở Đông Trường Sơn .
    Tây Nguyên có nền nhiệt  độ trung bình khoảng 20 0 C sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn , những nơi có địa hình cao thời tiết mát mẻ .
c- Các nguồn tài nguyên :
- Đất badan : chiếm 2/3 diện tích đất badan của cả nước , rất thích hợp cho việc trồng các cây công nghiệp dài ngày và một số loại cây ăn quả tập trung chủ yếu ở các cao nguyên Đắt Lăk , Mơ Nông , Plây ku , Di Linh 
- Rừng : diện tích và trữ lượng đứng đầu cả nước (gần 3triệu ha, chiếm 29,3% diện tích rừng cả nước).
 - Khoáng sản : bôxít khoảng hơn 3 tỉ tấn có trữ lượng đứng đầu cả nước  tập trung chủ yếu ở các tỉnh Đắc Nông , Đắc Lắk , Gia Lai , Kom Tum .
- Thuỷ năng sông suối khá dồi dào chỉ đứng sau vùng Tây Bắc chiếm khoảng 21% trữ năng thuỷ điện của cả nước .
- Du lịch là thế mạnh của vùng đặc biệt là du lịch sinh thái với nhiều cảnh đẹp , sự đa dạng sinh học , khí hậu mát mẻ .
· Khó khăn :
- Mùa khô kéo dài khốc liệt , rừng thiếu nước nghiêm trọng .
- Mất rừng do làm rẫy trồng cà phê , cháy rừng , săn bắn bừa bãi động vật hoang dã . Làm cho diện tích đồi trọc ngày càng nhiều , đất bị thoái hoá nghiêm trọng , nhiều loại thú quý hiếm và các lâm sản đặc hữu bị giảm sút  hoặc tuyệt chủng 
3 Đặc diểm dân cư xã hội 
- Đây là vùng có dân số ít , mật độ thấp và phân bố không đều .
- Dân tộc ít người chiếm khoảng 30% tạo ra bức tranh văn hóa dân tộc phong phú và có nhiều nét đặc thù .
- Người dân có truyền thống đoàn kết , đấu tranh Cách Mạng kiên cường 
- Trên nhiều chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội , Tây Nguyên vẫn còn là vùng khó khăn của đất nước : tỉ lệ nghèo cao , tỉ lệ người lớn biết chữ và tuổi thọ trung bình còn thấp .
     Hiện nay Đảng và nhà nước đã làm nhiều việc để phát triển Tây Nguyên tương xứng với tầm quan trọng về chiến lược và tài nguên phong phú của vùng như: Xây dựng Thuỷ điện Yaly, nâng cấp và xây dựng tuyến  đường Hồ Chí  Minh, áp dụng các phương thức sản xuất mới : thâm canh , định canh , định cư , tiếp nhận nền văn hoá mới và bảo tồn nền văn hoá cũ của Tây Nguyên .  
Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Tây Nguyên hiện nay là đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế , tăng cường đầu tư đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo , từng bước cải thiện đời sống nhân dân , ngăn chặn nạn phá rừng , bảo vệ động vật hoang dã .
4 Tình phát trièn kinh tế 
a Nông nghiệp 
- Trồng cây công nghiệp lâu năm là một trong nhiều thế mạnh của Tây Nguyên . Vùng này thích hợp với các loại cây như cà phê , cao su , chè,hồ tiêu ,…
+ Cây cà phê là loại cây trồng nhiều nhất tập trung ở tỉnh Đắc Lắk , ngoài ra còn có  ở Gia Lai Đây là loại cây hàng hoá  chủ lực của Tây Nguyên và cả nước : diện tích và sản lượng ngày càng tăng bởi vì:  Điều kiện đất badan phù hợp 
   Khí hậu Tây Nguyên  mùa mưa , mùa khô rõ rệt thuận lợi cho việc gieo trồng , thu hoạch , chế biến và bảo quản .
   Đầu tư thâm canh cao và thị trường mở rộng .Lưu ý việc mở rộng quá mức diện tích cà phê ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và nguồn sinh thái của các dòng sông chảy về vùng lân cận 
+ Cây chè : diện tích và sản lượng đứng thứ hai cả nước  tập trung chủ yếu ở Lâm Đồng và một ít ở Gia Lai 
- Ngoài ra cây lương thực , cây công nghiệp ngắn ngày , hoa , rau quả ôn đới và chăn nuôi gia súc lớn cũng được phát triển ở nhiều địa phương .
- Lâm nghiệp là một trong những ngành phát triển mạnh ở Tây Nguyên tập trung ở các tỉnh  Đắc Lắk , Lâm Đồng , Gia Lai .
   Tây Nguyên dẫn đầu cả nước về độ che phủ rừng 54,8% năm 2003 và đang phấn đấu đạt 65% năm  2002 . Lâm nghiệp phát triển  theo hướng khai thác  rừng tự nhiên kết hợp với trồng mới khoanh nuôi , giao khoáng bảo vệ và gắn khai thác với chế biến .
    Tóm lại : sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên ngày càng tăng nhanh nhưng vẫn chưa đồng đều giữa các tỉnh . Đứng đầu là Đắc Lắk và Lâm Đồng bởi vì :  Đắc Lắk là vùng trọng điểm cây cà phê cả nước , còn Lâm Đồng là trọng điểm cây chè và hoa , rau quả ôn đới .
b- Công nghiệp 
- Giá trị sản suất công nghiệp  ở Tây Nguyên tăng khá nhanh  qua các năm nhưng chiếm tỉ trọng thấp so với cả nước .
- Các ngành công nghiệp trọng điểm gồm chế biến nông,lâm tập trung ở các thành phố :Buôn MaThuột , Đà Lạt , Plây-ku.
- Thủy điện : Yaly trên sông Xê-xan , Đrây Hinh và một số nhà thuỷ điện đang được xây dựng 
- Việc phát triển thuỷ điện có ý nghĩa rất quan trọng :
 + Khai thác thế mạnh thuỷ năng của vùng 
 + Cung cấp năng lượng cho vùng và hoà chung lưới điện quốc gia .
 + Cung cấp nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đặc biệt là cây công nghiệp , cây lương thực và sinh hoạt , điều này rất quan trọng cho Tây Nguyên một vùng rất thiếu nước do mùa khô kéo dài 
 + Phát triển thuỷ điện ở Tây Nguyên đồng nghĩa với việc thúc đẩy phát triển và bảo vệ rừng góp phần ổn định nguồn sinh thuỷ các dòng sông chảy về các vùng lân cận , đảm bảo nguồn nước cho các nhà máy thuỷ điện : Trị An , Thác Mơ , Vĩnh Sơn ,Sông Hinh , Đa Nhim . Đồng thời đảm bào nước tưới sinh hoạt cho nhân dân các vùng .
- Việc xây dựng thuỷ điện mở đầu cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng của TâyNguyên 
c. Dịch vụ 
- Phát triển nhất là xuất khẩu nông lâm sản : Tây Nguyên đứng sau đồng bằng sông Cửu Long về xuất khẩu nông sản nhưng đướng đầu cả nước về xuất khẩu Cà phê và gỗ . 
- Du lịch , đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch văn hoá . Trung tâm du lịch là Đà Lạt .
d. Các trung tâm kinh tế 
- Plây-ku : Trung tâm công nghiệp, đào tạo nghiên cứu khoa học cửa Tây Nguyên .
- Buôn Ma Thuột : Trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa học đào tạo, sản xuất hoa quả. 
- Đà Lạt : Phát triển nông nghiệp, chế biến nông lâm sản trung tâm dịch vụ thương mại   
B- Câu hỏi và bài tập:
1- Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp?
Hướng dẫn trả lời
a) Thuận lợi: 
- Điều kiện tự nhiên: địa hình núi và cao nguyên với diện tích đất bazan đứng đầu cả nước, khí hậu cận xích đạo có hai mùa mưa và khô rõ rệt, sinh vật nhiệt đới và cận nhiệt phát triển phong phú.
- Kinh tế- xã hội: mạng lưới giao thông được mở rộng, xây dựng nhiều công trình thuỷ điện, hình thành các vùng chuyên canh lớn với nhiều dự án đầu tư nước ngoài …
b) Khó khăn: 
- Tự nhiên: mùa khô kéo dài gây thiếu nước tưới cho sản xuất, diện tích và chất lượng rừng bị suy giảm ( khai thác bừa bãi, du canh du cư, khai thác trồng Cà Phê )
- Kinh tế – xã hội : giá cả nông sản bấp bênh;  thiếu lao động nhất là lao động lành nghề, cán bộ khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng thiếu ; công nghiệp còn yếu kém …
2- Trong xây dựng kinh tế – xã hội Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì ?
Hướng dẫn trả lời
- Thuận lợi :
+ Địa hình : cao nguyên xếp tầng , đất bazan rộng lớn , màu mỡ , khí hậu cận xích đạo,mát mẻ , có một mùa khô kéo dài thích hợp với nhiều loại cây trồng , đặc biệt là cây công nghiệp .
+ Rừng có diện tích và trữ lượng lớn nhất cả nước
+ Tiềm năng thuỷ điện lớn .Khoáng sản bô xit có trữ lượng lớn . Giàu tiềm năng du lịch
- Khó khăn: mùa khô thiếu nước , thường xảy ra cháy rừng ; môi trường suy thoái do chặt phá rừng , săn bắn bừa bãi ; dân cư thưa thớt , phân bố không đều và thiếu lao động , đời sống đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn
3 – Cho bảng số liệu sau về diện tích và sản lượng cà phê ở Tây Nguyên (%)
	Năm 
	1995
	1998
	1001

	Diện tích 
	79
	79,3
	85,1

	Sản lượng 
	85,7
	88,9
	90,6


a) Vẽ biểu đồ so sánh diện tích và sản lượng cà phê ở Tây Nguyên so với cả nước 
b) Nhận xét và giải thích. 
Hướng dẫn trả lời
a) Vẽ biểu đồ cột nhóm 
b) Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy:
- Diện tích và sản lượng cây Cà Phê ở Tây Nguyên tăng đều qua các năm.
- Diện tích và sản lượng  Cà Phê ở Tây Nguyên luôn dẫn đầu trong cả nước 
Giải thích : có diện tích đất đỏ bazan lớn phù hợp với điều kiện sinh thái cây cà phê , khí hậu có một mùa mưa và một mùa khô thuận lợi cho gieo trồng , thu hoạch và bảo quản sản phẩm ; thị trường xuất khẩu cà phê nước ta ngày càng mở rộng …
4) Cho bảng số liệu về diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên ( nghìn ha)
	Cây công nghiệp 
	1995
	1998

	Tổng số 
Cà Phê 
Cao su 
Chè 
Các cây công nghiệp khác 
	230,7
147,4
52,5
15,6
15,2
	407,4
293,9
86,3
18,7
8,5


a) Vẽ biểu đồ cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu nămở Tây Nguyên qua các năm trên.
b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi về qui mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên qua các năm trên.
Hướng dẫn trả lời
a) – Xử lí số liệu (%) 
	Cây công nghiệp 
	1995
	1998

	Tổng số 
Cà Phê 
Cao su 
Chè 
Các cây công nghiệp khác 
	100,0
63,9
22,8
6,8
6,5
	100,0
72,1
21,2
4,6
2,1


- Vẽ hai biểu đồ hình tròn không bằng nhau , ghi đầy đủ năm, chú thích , tên biểu đồ
b) Nhận xét: - từ năm 1995 đến 1998 diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên tăng khá nhanh)1,77 lần) trong đó: Cà Phê tăng gần 2 lần, Cao su tăng 1,6 lần, chè tăng 1,2 lần
 - Cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên có sự thay đổi: cây cà phê và cây cao su tốc độ tăng trưởng nhanh ,chiếm tỉ trọng lớn.
 Giải thích : - Do đất đai và khí hậu ở đây thích hợp cho cây công nghiệp lâu năm
   - Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển cây công nghiệp chủ đạo cho xuất khẩu trong đó có cà phê và cao su vì vậy diện tích cà phê và cao su ngày càng mở rộng.
  - Thị trường trong và ngoài nước được mở rộng.
5) Cho bảng số liệu độ che phủ rừng của các tỉnh ở Tây Nguyên năm 2003
	Các tỉnh 
	Kon Tum
	Gia Lai 
	Ñaêk Laêk 
	Lâm Đồng

	Độ che phủ rừng (%)
	64,0 
	49,2 
	50,2
	63,5


Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng theo các tỉnh và nhận xét
Hướng dẫn trả lời
- Vẽ biểu đồ thanh ngang, tên biểu đồ 
- Nhận xét: độ che phủ rừng thấp do phá rừng làm rẫy trồng cà phê , cháy rừng, khai thác quá mức. Kon Tum và Lâm Đồng là 2 tỉnh có tỉ lệ che phủ rừng còn khá cao vì đây là vùng rừng đầu nguồn nước.
VI. VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 
A- Kiến thức cơ bản:
1- Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ 
- Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh , thành phố với  diện tích 23.550km2 và 10,9 triệu dân 
- Vị trí có nhiều lợi thế như là cầu nối giữa Tây Nguyên , Duyên hải Nam Trung Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long , giữa đất liền với biển Đông giàu tiềm năng , đặc biệt  là dầu khí trên thềm lục địa .
- Thành phố Hồ Chí Minh được coi là trung tâm của khu vực Đông Nam Á , do đó Đông Nam Bộ có nhiều lợi thế về giao lưu  kinh tế văn hoá với các vùng trong nước và các nước trong khu vực ASEAN.
2- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
    Vùng đất liền 
- Địa hình : Đông Nam Bộ nằm trên vùng đồng bằng và bình nguyên rộng , chuyển tiếp từ cao nguyên  Nam Trung Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long với những vùng gò đồi lượn sóng , địa hình thoải (độ dốc không quá 15o) do đó rất thuận lợi cho việc xây dựng những khu công nghiệp , đô thị và giao thông vân tải 
- Khí hậu : cận xích đạo với nền nhiệt độ cao và hầu như  ít thay đổi trong năm ,đặc biệt là sự phân hoá theo mùa phù hợp với hoạt động của gió mùa, nguồn thuỷ sinh tốt. 
   Nhìn chung đây lànơi có khí hậu tương đối điều hoà , ít thiên tai nhưng về mùa khô cũng hay bị thiếu nước 
- Tài nguyên :
  + Đất : đất badan và đất xám trên phù sa cổ chiếm diện tích lớn nhất rất thích hợp với các loài cây công nghiệp và cây ăn quả 
  + Rừng : tập trung chủ yếu ở Bình Dương , Bình Phước nhưng diện tích không nhiều . Việc bảo vệ rừng có ý nghĩa quan trọng vì : bảo vệ môi trường sinh thái, không bị mất nước ở các hồ chứa, giữ mực nước ngầm bảm bảo nước tưới cho các vùng chuyêm canh cây công nghiệp .
  Vùng biền : rộng ấm thềm lục địa nông, tài nguyên biển phong phú , nguồn dầu khí ở thềm lục địa , thuỷ sản dồi dào , giao thông và du lịch biển phát triển .
* Khó khăn :
- Trên đất liền ít khoáng sản 
- Mất rừng đầu nguồn , tỉ lệ che phủ rừng thấp 
- Ôâ nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp và đô thị ngày càng tăng đặc biệt là môi trường nước thuộc phần hạ lưu sông Đồng Nai 
Do đó việc bảo vệ môi trường cả trên đất liền và trên biển là nhiệm vụ quan trọng của vùng .
3- Đặc điểm dân cư xã hội 
- Đông Nam Bộ là vùng đông dân 10,9 triệu người (2002) có nguồn lao động dồi dào đặc biệt là lao động có kĩ thuật , thị trường tiêu dùng rộng lớn 
	Vấn đề nổi bặc là sự phát triển đô thị, công nghiệp trong một môi trường khá thuận lợi tạo sức hút ngày càng lớn , lao động từ nhiều vùng đất nước tới để tìm kiếm cơ hội việc làm dẫn đến nguy cơ quá tải dân độ thị đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh 
- Người dân năng động  sáng tạo trong công cuộc đổi mới và phát triển khoa học kĩ thuật 
- Trên nhiều chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội Đông Nam Bộ là vùng phát triển cao hơn mức trung bình cả nước 
- Đông Nam Bộ có nhiều địa danh về lịch sử và văn hoá : nhà Bè , bến Sài Gòn , toà thánh Tây Ninh, dinh Độc Lập , địa đạo Củ Chi , nhà tù Côn Đảo ,… là cơ sở để phát triển ngành du lịch.
4- Tình hình phát triển kinh tế 
a- Công nghiệp 
- Trước 1975 công nghiệp Đông Nam Bộ phụ thuộc và nước nghoài chủ yếu là sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm, tập trung chủ yếu ở Sài Gòn- Chợ Lớn .
- Sau năm 1975 công nghiệp ở Đông Nam Bộ phát triển mạnh, đặc biệt chú trọng phát triển về công nghiệp nặng . Giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu toàn quốc chiếm gần 60% giá trị sản lượng công nghiệp cả nước (trong đó Thành phố Hồ Chí Minh chiếm gầm 50% )
- Cơ cấu công nghiệp bao gồm một số ngành trọng điểm: công nghiêp năng lượng( khai thác 
dầu , nhiệt điện , thuỷ điện), công nghiệp nặng( luyện kim, cơ khí, hoá chất), chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng (chủ yếu là dệt may)
- Phân bố chủ yếu ở các trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh , Biên Hoà , Vũng Tàu .
b- Nông nghiệp 
- Đông Nam Bộ là vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lâu năm xuất khẩu của cả nước bao gồm cao su, cà ph, hồ tiêu,điều . Nhờ điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu, cơ sở chế biến và thị trường .Trong đó cây cao su là cây công nghiệp hàng hoá xuất khẩu quan trọng nhất, diện tích và sản lượng đứùng đầu toàn quốc tập trung ở các tỉnh Đồng Nai,Bình Dương, Bình Phước .
	Sỡ dĩ cây cao su được trồng ở đây vì đất đai và khí hậu phù hợp  (nhiệt đới nóng ẩm quanh năm, đất badna, đất xám, phù sa cổ ) . Người dân có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm và có nhiều cơ sở chế biến mủ cao su để xuất khẩu tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh . Thị trường nhập mủ cao su nhiều nhất của Việt Nam là Trung Quốc, Nhật Bản, Singapo, Hàn Quốc 
- Ngoài cây cao su và một số cây công nghiệp lâu năm trên Đông Nam Bộ còn phát triển các cây công nghiệp hằng năm như bông, lạc, đậu tương, mía,… với khối lượng lớn .
	Một số cây ăn quả đặc sản như sầu siêng, mít tố nữ, chôm chôm, măng cụt ,…
- Ngành chăn nuôi gia súc  gia cầm chú trọng theo phương pháp công nghiệp đặc biệt là nuôi bò sữa 
- Nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản cũng chiêùm tỉ trọng đáng kể trong cơ cấu nông nghiệp vùng .
- Khó khăn : Rừng đầu nguồn và rừng ngập mặn bị tàn phá , thiếu nước về mùa khô , ô nhiễm môi trường ,…
- Một số giải pháp đối với vùng này :
	+ Đẩy mạnh thâm canh , nâng cao chất lượng giống cây và con 
	+ Bảo vệ môi trường khỏi sự ô nhiễm của công nghiệp và đô thị 
	+ Tăng cường đầu tư cho thuỷ lợi 
	+ Bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, gìn giữ sự đa dạng về sinh học của rừng ngập mặn 
c- Dịch vụ 
- Là ngành kinh tế phát triển mạnh ở Đông Nam Bộ không chỉ phục vụ cho nhân dân trong vùng mà còn cho nhu cầu thị trường Nam Bộ và một phần cả nước .
	Các hoạt động dịch vụ nhất là thương mại vận tải du lịch , bưu chính viễn thông ,..
- Với cảng Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng nhất của vùng và của cả nước bằng nhiều loại hình : ôtô, đường sắt, đường biển , đường hàng không ,…
- Đây là vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất nhập khẩu .
	Xuất khẩu chủ yếu là dầu thô , thực phẩm chế biến , hàng công nghiệp nhẹ. Nhập khẩu chủ yếu là  máy móc và nguyên vật liệu .
- Đông Nam Bộ là địa bàn thu hút mạnh nhất đầu tư nước ngoài (chiếm 50% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào năm 2003 )(vốn FDP)
- Du lịch là một trong những thế mạnh của vùng, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm lớn nhất toàn quốc, hoạt động du lịch diễn ra sôi động quanh năm đem lại hiệu quả kinh tế .
5- Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam .
- Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là 3 trung tâm kinh tế ở Đông Nam Bộ, quan trọng nhất là Thành phố Hồ Chí minh .
- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 7 tỉnh thành,thành phố hiện nay với diện tích , dân số,GDP và giá trị xuất khẩu đã vượt qua giới hạn của vùng kinh tế Đông Nam Bộ và đang thể hiện chức năng đúng nghĩa của nó là vùng trọng điểm cho các tỉnh phía Nam và cả nước 
B- Câu hỏi và bài tập:
1-- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ
Hướng dẫn trả lời: Trả lời như phần ghi ở trên. 
2- Cho biết vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh lao động của cả nước ?


Hướng dẫn trả lời
- Có vị trí thuận lợi , mặt bằng xây dựng tốt thuận lợi cho qui hoạch, phát triển đô thị và xây dựng các khu công nghiệp.
- Dân cư đông, thị trường tiêu thụ rộng,có chính sách phát triển kinh tế hợp lý thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài tạo nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế.
-  Có Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn và năng động nhất trong cả nước.
- Có nhiều cơ hội việc làm với thu nhập cao hơn các vùng khác, điều kiện sống văn minh, hiện đại hơn..
3-- Tình hình sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thống nhất ?
Hướng dẫn trả lời:      Trả lời như phần ghi ở trên
 4) Cho bảng số liệu dân số thành thị và nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh ( nghìn người)
	                                 Năm 
Vùng
	1995
	2000
	2002

	Nông thôn 
	1174,3
	845,4
	855,8

	Thành thị 
	3466,1
	4380,7
	4623,2


Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh qua các năm. Nhân xét.
Hướng dẫn trả lời
Xử lí số liệu                   
	                                 Năm 
Vùng
	1995
	2000
	2002

	Nông thôn 
	25,3
	16,2
	15,6

	Thành thị 
	74,7
	83,8
	84,4


Vẽ biểu đồ cột chồng , có chú giải , tên biều đồ.
, Nhận xét: + Tỉ lệ dân số ở thành thị rất cao so với nông thôn 
+ Tỉ lệ dân số ở nông thôn ngày càng giảm , ở thành thị ngày càng tăng  Phản ánh tốc độ đô thị hoá ngày càng cao, phù hợp với xu thế phát triển chung của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước 
5- Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam  Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước ?

Hướng dẫn trả lời
Có đất bazan , đất xám , khí hậu cận xích đạo nóng ẩm phù hợp với điều kiện sinh thái của nhiều cây công nghiệp đặc biệt là cao su , có tập quán và kinh nghiệm sản xuất , có nhiều cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ rộng …
6- Cho bản số liệu cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh 
	Tổng số 
	Nông , lâm ,ngư nghiệp  
	Công nghiệp xây dựng 
	Dịch vụ 

	100,0
	1,7
	46,7
	52,6


	Vẽ biểu đồ tròn thể hiện  cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chi Minh và nêu nhận xét 
Hướng dẫn trả lời
	Vẽ một hình tròn có chú thích tên biểu đồ 
- Nhận xét : tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ cao , ngành nông , lâm ngư nghiệp thấp phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế  
6 – Cho bảng số liệu một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm Nam Trung Bộ so với cả nước , năm 2001 (cả nước = 100%)
	Các ngành công nghiệp trọng điểm
	Sản phẩm tiêu biểu

	
	Tên sản phẩm
	Tỉ trọng so với cả nước

	Khai thác nhiên liệu 
	Dầu thô 
	100,0

	Điện 
	Điện sản xuất 
	47,3

	Cơ khí – điện tử 
	Động cơ điezen
	77,8

	Hoá chất 
	Sơn hoá học 
	78,1

	Vật liệu xây dựng 
	Xi măng 
	17,6

	Dệt may 
	Quần áo 
	47,5

	Chế biến lương thực thực phẩm
	Bia 
	39,8


 a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.
b) Cho biết vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.
Hướng dẫn trả lời
a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện các sản phẩm theo tỉ lệ 100%  
b) Vai trò: +Thúc đẩy công nghiệp phát triển làm tăng giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước , nâng cao tỉ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế cả nước .
+ Góp phần đưa nước ta vào hàng ngũ các nước công nghiệp ( giá trị sản xuất công nghiệp cao , chiếm 56,6 % giá trị sản xuất công nghiệp cả nước )
VII. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
I- Kiến thức cơ bản 	
1- Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ :
- Đồng bằng sông Cửu Long năm liền kề phía Tây với Đông Nam Bộ , có 3 mặt giáp biển , phía Bắc giáp Campuchia . Bao gồm 13 tỉnh và thành phố .
- Ý nghĩa :
 + Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở phần cực Nam của Đất nước do đó có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển kinh tế , nhất là cây nông nghiệp .
 + Vị trí nằm sát vùng Đông Nam Bộ là một vùng kinh tế năng động nhất nước . Do đó đã nhận được sự hỗ trợ về nhiều mặt như công nghiệp chế biến , thị trường tiêu thụ và xuất khẩu .
 + Phía Bắc giáp Campuchia qua tuyến đường thuỷ trên sông Mê Công có thể giao lưu thuận lợi với các nước trong lưu vực sông Mê Công . Đồng bằng sông Cửu Long là một bộ phận quan trong của tiểu vùng sông Mê Công . Cảng Cần Thơ là cảng sông quốc tế .
 + Vùng có mặt là bờ biển , thềm lucï địa rộng , nông . Ngoài nguồn lợi hải sản dồi dào vùng còn có nguồn dầu khí rất lớn đang được thăm dò và đưa vào khai thác .
  Kết luận :  Với vị trí như vậy Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế trên đất liền và trên biển mở rộng hợp tác với các nước tiểu vùng sông Mê Công .
2- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
- Đồng bằng sông Cửu Long là một bộ phận của châu thổ sông Mê Công 
- Sông Mê Công có nguồn nước dồi dào , nguồn cá và thuỷ sản phong phú , bồi đắp phù sa và mở rộng như đất mũi Cà Mau , là tuyến đường giao thông quan trọng của các tỉnh phía Nam với các nước tiểu vùng sông Mê Công 
- Địa hình : tương đối bằng phằng và thấp , độ cao trung bình khoảng từ 35m
- Khí hậu : cận xích đạo , nóng ẩm quanh năm , hai mùa mưa –khô rõ rệt và cân đối , thời tiết tương đối ổn định 
- Tài nguyên :
	+ Đất : khá đa dạng , chiếm diện tích lớn nhất là phù sa ngọt  , đất mặn và đất phèn .
- Phù sa ngọt phân bố dọc theo sông Tiền , sông Hậu 
   - Đất phèn : chủ yếu ở vùng tứ giác Lonh Xuyên , Đồng Tháp Mười và một số vùng trũng như ở rừng U Minh Thượng ,Cà Mau 
- Đất mặn ở ven biển từ Bến Tre đến Kiên Giang 
+ Sự đa dạng sinh học cả trên cạn và dưới nước , rừng ngập mặn chiếm diện tích khá lớn ở ven biển và trên bán đảo Cà Mau .
+ Tài nguyên biển : nông , rọâng , bờ biển dài , biển ấm , ngư trường lớn nguồn lợi hải sản dồi dào rất thuận lợi cho việc khai thác và đanh bắt 
+ Khoáng sản : ít  chủ yếu là than bùn và đá xây dựng 
 * Khó khăn:
-Địa hình thấp do có nhiều vùng trũng , thấp , bị ngập nước trong mùa mưa 
- Diện tích đất mặn , đất phèn còn khá lớn cần phải cải tạo 
- Mùa mưa thường bị lũ lụt : thừa nước sông nhưng thiếu nước sạch , đời sống nhân dân vùng lũ gặp - hiều khó khăn 
- Mùa khô thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt , nguy cơ xâm nhập mặn thường vào sâu đến 50km , nguy cơ cháy rừng xảy ra 
- Rừng nước mặn đang bị cạn kiệt (do cháy rừng , phá rừng để nuôi tôm ,…)
- Khoáng sản ít chủ yếu than bùn và đá xây dựng 
· Giải pháp :
- Xây dựng các dự án thoất lũ ra biển Tây 
- Cải tạo đất mặn đất phèn 
- Cơ các dự án cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất cho mùa khô (vấn đề quan trọng hàng đầu )
- Chủ động sống chung với lũ và khai thác lợi thế của lũ sông Mê Công 
- Bảo vệ rừng và hệ sinh thái 
3- Đặc điểm dân cư xã hội 
- Đây là vùng đông dân sau đồng bằng sông Hồng (16,7 triệu người năm 2002)
- Thành phần dân tộc : ngoài người Kinh còn có người Chăm , Khơ-me , Hoa ,… 
- Người dân ở đây có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hoá nhạy bén với cái mới , thích ứng linh hoạt , có nhiều hình thức chủ động sống chung với lũ hàng năm .
      Tuy nhiên còn nhiều tiêu chí phát triển dân cư xã hội Đồng bằng sông Cửu Long vẫn ở mứt thấp so với mứt trung bình của cả nước nhất là về mặt bằng dân trí và trình độ đô thị hoá . Vì vậy phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở vùng này.
4- Tình hình phát triền kinh tế 
a) Nông nghiệp 
- Dẫn đầu cả nước về diện tích ,sản lượng cũng như bình quân lương thực đầu người : diện tích : 51%, sản lượng : 51,5% , bình quân lương thực đầu người là 1066,3kg (gấp 2,3 lần cả nước ). Lúa trồng chủ yếu ở các tỉnh : Kiên Giang , An Giang , Đồng Tháp , Sóc Trăng , Long An và Tiền Giang. Do đó đây là vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nườc ta và bảm bảo được vấn đề an ninh lương thực cho cả nước 
- Trồng cây ăn quả với nhiều loại đặc sản . Phân bố hầu khắp các tỉnh nhất là dọc hai bên sông Tiền ,  sông Hậu 
- Nuôi trồng đánh bắt thuỷ chiếm hơn 50% tổng sản lượng cả nước đặc biệt là nuôi tôm cá xuất khẩu , đây là một trong những lợi thế của nước ta trên thị trường thế giới và khu vực . Tập trung nhiều nhất là ở các tỉnh Kiên Giang , Cà Mau , An Giang 
 - Ngoài ra vùng còn có nhiều tiềm năng khai thác cây công nghiệp nuôi vịt đàn , trồng và bảo vệ trừng ngập mặn trên bán đảo Cà Mau 
2- Công nghiệp 
- Chiếm khoảng 20% GDP vùng và cả nước 
- Trong cơ cấu sản xuất quan trọng nhất là công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm khoảng 65% giá trị công nghiệp trong vùng . Đây là ngành trọng điểm 
- Phân bố ở hầu hết các thành phồ , thị xã trong vùng đều có các cơ sở chế biến lương thực thực phẩm với quy mô lớn nhỏ khác nhau 
- Ngoài ra ngành sản xuất vật liệu xây dựng cơ khí và sản xuất hàng tiêu dùng cũng là những ngành rất quan trọng của vùng 
c-  Dịch vụ 
	Bao gồm xuất phập khẩu , vận tải thuỷ và du lịch sinh thái :
- Xuất khầu chủ lực là gạo (chiếm khoảng 80% lượng gạo xuất khẩu cả nước , xuất khẩu hoa quả ) và hảng thuỷ sản cũng đứng đầu cả nước 
- Vận tải thuỷ với nhiều hoạt động giao thương diễn ra sôi động ngày đêm trên sông nước , đây cũng là  một  đặc điểm nổi bậc trong hoạt  động dịch vụ ở  Đồng bằng sông  Cửu Long (do  mạng lưới  sông ngòi , kênh rạch chằng chịt ).Đây cũng là một tiêu chí phát triển đường giao thông nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long 
- Du lịch sinh thái bắt đầu khởi sắc với nhiều loại hình đặc thù đặc biệt là du lịch sông nước , tới thăm các miệt vườn, tham quan thắng cảnh và di tích lịch sử .
5- Các trung tâm kinh tế 
Có 4 trung tâm kinh tế (Cần Thơ ,Mỹ Tho, Long Xuyên ,Cà Mau trong đó lớn nhất là thành phố Cần Thơ (vì có vị trí địa lí quan trọng , nằm bên bờ sông Hậu , cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20km , đây là thành phố công nghiệp dịch vụ quan trọng ,trong đó là Trà Nóc là khu công nghiệp lớn nhất toàn vùng , đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học quan trọng nhất của Đồng bằng sông Cửu Long , Cảng Cần Thơ vừa là cảng nội địa vừa là cảng cửa ngõ của tiểûu vùng sông Mê Công.  
B- Câu hỏi và bài tập: 
1) Nêu thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế – xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long
Hướng dẫn trả lời
- Tài nguyên đất đa dạng, chiếm diện tích lớn nhất là phù sa ngọt  thuận lợi trồng cây lương thực (lúa)
- Đất mặn, đất phèn: trồng rừng ngập mặn, nuôi trồng thuỷ sản , cải tạo để trồng lúa.
- Tài nguyên biển : nông , rọâng , bờ biển dài , biển ấm , ngư trường lớn nguồn lợi hải sản dồi dào, sinh vật đa dạng cả trên cạn và dưới nước rất thuận lợi cho việc khai thác và đanh bắt 
- Khoáng sản : ít  chủ yếu là than bùn và đá xây dựng thuận lợi cho khai thác khoáng sản, chế biến lương thực thực phẩm
2) Đồng bằng Sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản
Hướng dẫn trả lời
  Điều kiện thuận lợi để phát triển :
-Có nhiều sông nước , khí hậu ấm áp ,nhiều nguồn thức ăn cho cá  ,tôm và nhiều thuỷ sản khác 
- Vùng biển rộng và ấm quanh năm 
- Vùng rừng ven biển cung cấp nhiều nguồn tôm giống tự nhiên và thức ăn cho các vùng nuôi tôm trên các vùng đất ngập mặn
- Lũ hàng năm của sông Mê Công đem đến nguồn thuỷ sản rất lớn
- Sản phẩm trồng trọt chủ yếu là trồng lúa nước với nguồn tôm cá phong phú chính là nguồn thức ăn nuôi cá tôm ở hầu hết các địa phương.
--Nguồn lao động : dồi dào, có kinh nghiệm , thích ứng linh hoạt với nền kinh tế thị trường .
-Có nhiều cơ sở chế biến thuỷ sản xuất khẩu 
-Có thị trường tiêu thụ rộng …
3)Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lưng thực lớn nhất cả nước 
Hướng dẫn trả lời
Những điều kiện thuận lợi để Đồng bằng Sông Cửu Long trở thành vùng sản xuất lương thực chính của cả nước:
- Địa hình thấp và bằng phẳng, khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm, sông ngòi kênh rạch dày đặc, nguồn nước dồi dào, cây trồng phát triển thuận lợi, đặc biệt là cây lúa.
- Đất phù sa chiếm diện tích lớn nhất cả nước, thuận lợi để trồng cây lương thực.
- Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm trộng lúa, năng động thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hoá.
- Có ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phát triển mạnh,thị trường tiêu thụ rộng, xuất khẩu gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đồng bằng SCL
4)Cho bảng số liệu về tình hình sản xuất thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằøng sông Hoàng và cả nước năm 2002 ( nghìn tấn).
	Sản lượng 
	Đồng bằng sông Cửu Long 
	Đồng bằng sông Hồng 
	Cả nước 

	Cá biển khai thác 
	493,8
	54,8 
	1189,6

	Cá nuôi 
	283,9
	110,9
	486,4

	Tôm nuôi 
	142,9
	7,3
	186,2


a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng khai thác thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước. Nhận xét.
b) Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thuỷ sản?
c) Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm xuất khẩu?
d) Những khó khăn hiện nay trong phát triển thuỷ sản ở đồng bằng này. Nêu một số biện pháp khắc phục
Hướng dẫn trả lời
a) Xử lí bảng số liệu : 
	 Sản lượng 
	ÑB SCL
	ÑB SH
	Cả nước 

	Cá biển khai thác 
	41,5%
	4,6%
	100%

	Cá nuôi
	58,4%
	22,8%
	100%

	Tôm nuôi
	76,7%
	3,9%
	100%


- Vẽ biểu đồ cột chồng có chú giải, tên biểu đồ
- Nhận xét: Tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác , cá nuôi , tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long vượt xa Đồng bằng sông Hồng . Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất thuỷ sản lớn nhất nước với tỉ trọng sản lượng các ngành rất cao
-Sản lượng các ngành thuỷ sản đều chiếm trên 50% sản lượng cả nước , đặc biệt là tôm nuôi 76,7%
b) -Điều kiện tự nhiên :
+Diện tích mặt nước tự nhiên lớn 
+Nguồn cá tôm dồi dào : nước ngọt , nước mặn , nước lợ .Các bãi tôm ,cá trên biển rộng lớn .
-Nguồn lao động : Có kinh nghiệm thích ứng linh hoạt với nền kinh tế thị trường .
-Có nhiều cơ sở chế biến thuỷ sản xuất khẩu 
-Có thị trường tiêu thụ rộng …
c) -Có diện tích mặt nước rộng lớn ở bán đảo Cà Mau , nuôi tôm đem lại nguồn lợi lớn .
- Nguồn lao động dồi dào , có kinh nghiệm , thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hoá , tiếp thu kĩ thuật nhanh 
- Có nhiều cơ sở chế biến 
-Có thị trường tiêu thụ rộng .
d) -Khó khăn : Đầu tư đánh bắt xa bờ còn hạn chế . Chưa đầu tư nhiều vào chế biến chất lượng cao …
-Biện pháp : Chủ động nguồn giống an toàn với năng xuất cao . Chủ động thị trường , tráng né các rào cản của các nước nhập khẩu thuỷ sản của Việt Nam .
5) Ý nghĩa của việc cải tạo đất mặn, đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Hướng dẫn trả lời
· Tăng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
· Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân.
· Sử dụng triệt để nguồn tải nguyên, bảo vệ môi trường
6) Cho bảng số liệu về sản lượng thuỷ sản ở Đồng Bằng sông Cửu Long (nghìn tấn)
	
	1995 
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước 
	1584,4
	2250,5
	2647,4


Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Hướng dẫn trả lời
- Vẽ biểu đồ cột: mỗi năm 2 cột, ghi đủ số liệu, chú thích, tên biểu đồ (chú ý khoảng cách giữa các năm)
- Nhận xét: 
+ Sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long cao nhất trong cả nước.
+ Tăng liên tục qua các năm
7) Cho bảng số liệu về sản lượng lúa bình quân theo đầu người( Kg/người) của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long thời kì 1985- 2005
	Năm 
	1985
	1995
	2005

	Đồng bằng sông Hồng 
	223
	321
	343

	Đồng bằng sông Cửu Long
	503
	760
	1114


a) Vẽ biểu dồ so sánh sản lượng lúa bình quân theo đầu người của hai đồng bằng qua các năm trên.
b) Nêu nhận xét.
c) Giải thích tại sao sản lượng  lúa bình quân theo đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long luôn cao hơn Đồng bằng sông Hồng

Hướng dẫn trả lời
a) Vẽ biểu đồ cột nhóm, ghi số liệu, chú thích , tên biểu đồ
b) Nhận xét:
+ Sản lượng lúa bình quân theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long đều tăng.
+ Đồng bằng sông Hồng tăng hơn 1,5 lần , Đồng bằng sông Cửu Long tăng gần 2,2 lần .
+ Sản lượng lúa bình quân theo đầu người của  Đồng bằng sông Cửu Long luôn cao hơn của Đồng bằng sông Hồng .
c) Giải thích  Sản lượng lúa bình quân theo đầu người của  Đồng bằng sông Cửu Long luôn cao hơn của Đồng bằng sông Hồng vì:
+ Diện tích đất trồng của Đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn của Đồng bằng sông Hồng
+ Số dân của Đồng bằng sông Cửu Long ít hơn số dân của Đồng bằng sông Hồng
____________________________________________________
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+ Vao ngay 22-12 (déng chi), dnh xa'p?; mat troi chiéu thdang goc vao mat dat o
vi tuyén bao nhiéu ? Vi tuyén.do la dwong gt ?

Hinh 25. Hién tuong ngay, dém dai ngdn 6 cac dia diém co vi do khac nhau

- Dua vao hinh 25, cho bié :

+ Su khdc nhau vé d¢ dai cia ngay, dém cua cac dia diém A, B ¢ nita cdu Bac
va cdc dia diém tuong ing A', B' 0 nia cdu Nam vao cdc ngay 22-6 va 22-12.

+ D dai ciia ngay, dém trong ngay 22-6 va ngay 22-12 ¢ dia diém C ndm trén
duomg xich dao.

Hién tuong ngay, dem dai ngan ¢ nhung dia diém c6 vi do khac nhau, cang xa
xich dao vé phia hai cuc, cang biéu hién ro rét.

Trong hai ngay xuan phan (21-3) va thu phan (23-9), anh sang mat troi chiéu thang
goc vao mat dat ¢ xich dao. Hai nua cau Bac va Nam duoc chi€u sang nhu nhau.

2. O HAI MIEN CUC SO NGAY CO NGAY, DEM DAI SUOT 24 GIO THAY BOI
THEO MUA

- Dya vao hinh 25, cho biét :

+ Vao cdc ngay 22-6 va 22-12, do dai ngay, dém cua cdc diém D va D' 6 vi
tuyén 66°33' Bdc va Nam ciia hai nita cdu sé nhu thénao ? Vi tuyén 66°33' Bdc va
Nam la nhing duong gt ?

+ Vao cdc ngay 22-6 va 22-12,do dai ctia ngay va dém o hai diém Cuc nhu thénao ?

Cac vi tuyén 66°33' Bic va Nam la nhung duong gioi han rong nhat cua vung
co ngay hoac dém dai suot 24 gio.
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